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chương 1:  Phần mở đầu

1.1.  Lý do và sự cần thiết 
Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và huyện theo hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao tỷ trọng của ngành công nghiệp và dịch vụ là mục tiêu quan trọng, có yếu tố quyết định. Việc xây dựng cơ sở công nghiệp tại các huyện xa trục công nghiệp theo quốc lộ 5, các huyện có tỷ trọng ngành nông lâm chiếm phần lớn cơ cấu kinh tế cũng là một trong những mục tiêu trọng điểm để đảm bảo phát triển công nghiệp toàn diện trên địa bàn tỉnh, khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, tạo tiền để vững chắc chuyển dịch và thúc đẩy nền kinh tế phát triển.


Nhằm khai thác lợi thế khi dự án quốc gia và của vùng phụ cận khi được triển khai xây dựng. Cụ thể và ảnh hưởng nhiều nhất là quy hoạch vùng thủ đô, dự án xây dựng đường cao tốc 5 mới đi qua tỉnh Hưng Yên và khu vực huyện Ân Thi. 


Nhằm thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hưng Yên tại văn bản số 1824/UBND-KTTH ngày 22/10/2008 về việc triển khai đầu tư xây dựng khu công nghiệp Bãi Sậy yêu cầu Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư Tài chính Việt Nam (VIDIFI) khẩn trương triển khai thực hiện dự án làm cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2009. 


Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Bãi Sậy - huyện Ân Thi - tỉnh Hưng Yên là yêu cầu cấp bách, nhằm hoàn thiện căn cứ pháp lý để thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, tiến tới việc xây dựng và đưa KCN vào khai thác trong thời gian sớm nhất.

1.2.  Mục tiêu và nhiệm vụ của quy hoạch chi tiết
1.2.1.  Mục tiêu:
· Cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và huyện. Quy hoạch hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn toàn tỉnh.

· Cụ thể hoá quy hoạch và chiến lược phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh và huyện.

· Cụ thể hóa chương trình đầu tư của tổng công ty về KCN gắn liền với xây dựng đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

· Hoàn chỉnh quy hoạch làm cơ sở cho thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư tiếp sau tiến tới xây dựng và xúc tiến đầu tư để dự án sớm đi vào vận hành khai thác.

· Tổ chức tốt môi sinh và bảo vệ môi trường trên nguyên tắc phát triển bền vững.

· Gắn kết được với hệ thống các KCN khác trong khu vực, xây dựng và khai thác hiệu quả các công trình dịch vụ hỗ trợ (thương mại, khu nhà ở cho cán bộ công nhân viên, v.v…).

1.2.2.  Nhiệm vụ

· Xác định phạm vi ranh giới, diện tích khu vực để thiết kế quy hoạch chi tiết.

· Điều tra khảo sát và thu thập các số liệu liên quan, các quy hoạch, dự án đã được lập và phê duyệt trong khu vực nghiên cứu thiết kế.

· Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, các yêu cầu về không gian, môi trường và những yêu cầu khác đối với khu vực thiết kế. 

· Đề xuất các giải pháp quy hoạch sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan, thiết kế đô thị.

· Đề xuất giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giải quyết các vấn đề đấu nối, xây dựng các đầu mối hạ tầng kỹ thuật.

· Đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trong bước lập quy hoạch và kiến nghị những nội dung cần tiếp tục thực hiện trong nội dung đánh giá tác động môi trường trong giai đoạn tiếp sau quy hoạch. 

· Phân đợt đầu tư xây dựng, xây dựng phương án kinh tế.

· Xây dựng quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch.

1.3.  Các căn cứ lập quy hoạch

1.3.1.  Chủ trương và văn bản liên quan đến lập quy hoạch:

· Tờ trình số 1128/UBND-KTTH của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 20/7/2008 về việc Phê duyệt đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. 

· Văn bản số 1584/TTg-KTN ngày 23/9/2008 của Thủ tường Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung các KCN của tỉnh Hưng Yên vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

· Văn bản số 1824/UBND-KTTH ngày 22/10/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai đầu tư xây dựng khu công nghiệp Bãi Sậy.

·  Bản đồ thỏa thuận ranh giới KCN Bãi Sậy đã được sự chấp thuận của 3 xã bao trùm lên KCN là Bãi Sậy, Phù ủng, Bắc Sơn; chấp thuận của UBND huyện Ân Thi, sở Xây dựng và Sở Tài nguyên – môi trường.

· Thông báo số 26/TB-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch ngày 19/01/2009.

1.3.2.  Các văn bản có liên quan phục vụ lập nhiệm vụ.

1/.  Văn bản pháp quy

· Cơ sở pháp lý:

· Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội.

· Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính Phủ về Quy hoạch xây dựng.

· Căn cứ vào thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

· Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về Ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng.

· Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chinh phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

· Thông tư số 19/2008/TT-BXD, ngày 20/11/2008 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.

· Quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh, huyện.

· Những qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng: 
· Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng, 01 - 2008/BXD.
· Quy chuẩn Quy hoạch xây dựng – 2008.

· Quy chuẩn Xây dựng tập 1, Hà nội 1997.

· Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam.

· Tiêu chuẩn thiết kế đô thị TCVN 4449 1987.
· Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN 104-2007.

· Các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành khác.

2/.  Các đồ án – dự án đã duyệt có liên quan

· Quy hoạch xây dựng vùng thủ đô đến năm 2020 và tầm nhìn tới 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 5/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

· Quy hoạch hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn của tỉnh.

· Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch giao thông và các Quy hoạch chuyên ngành khác.

· Dự  án xây dựng cao tốc đường 5 mới, các dự án xây dựng-nâng cấp mạng lưới đường giao thông khu vực và liên khu vực có liên quan.

· Các đồ án khác đã được duyệt và đang nghiên cứu có liên quan.

3/.  Các cơ sở số liệu và bản đồ

· Các bản đồ quy hoạch được duyệt.

· Các bản đồ địa hình, hành chính khu vực nghiên cứu và vùng phụ cận tỷ lệ 1/5.000, 1/10.000, 1/25.000, 1/50.000, v.v... 

· Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000 toàn bộ khu vực thiết kế quy hoạch.

· Bản đồ vùng có liên quan. 

· Công tác điều tra về văn hoá.

· Công tác điều tra về dân sinh, kinh tế xã hội.

chương 2:  Đặc điểm hiện trạng khu đất thiết kế

2.1.  Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên

	2.1.1.  Vị trí và giới hạn khu đất nghiên cứu

1/.  Vị trí của dự án

Khu đất lập quy hoạch nằm chính trong phạm vi của xã Phù ủng, Bãi Sậy và một phần trong xã Bắc Sơn – huyện Ân Thi.

· Phía Bắc : Giáp sông Bắc Hưng Hải và ranh giới giữa huyện Ân Thi và huyện Mỹ Hào.

· Phía Đông : Giáp QL 38.

· Phía Tây :  Giáp khu dân cư của xã Bắc Sơn và Phù ủng.

· Phía Nam : Giáp nút giao thông dự kiến nối giữa QL38 vào đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. 
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	Hình 2-1: Sơ đồ vị trí KCN trong huyện Ân Thi


2/.  Giới hạn của dự án :
	· Quy mô được giao tại Văn bản số 1824/UBND-KTTH ngày 22/10/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai đầu tư xây dựng KCN Bãi Sậy là 450ha.

· Quy mô thực trong ranh giới kiến nghị là 303,5ha, phân bổ trong 3 xã thuộc huyện Ân Thi:

Bảng 2-1a: Quy mô KCN trong ranh hành chính xã

TT

Đất trong xã

Diện tích (ha)

Tỷ lệ (%)

1

Xã Phù ủng

      232,69 

      76,67 

2

Xã Bãi Sậy

67,19

      22,14 

3

Xã Bắc Sơn

3,62

        1,19 

 

Cộng

      303,50 

    100,00 
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Bảng 2-1b: Bảng cơ cấu đất theo ranh giới hành chính xã và giai đoạn xây dựng

	TT
	Đất trong phạm vi xã
	Giai đoạn đầu
	Giai đoạn sau

	
	
	D.tÝch (ha)
	T.lÖ (%)
	D.tÝch (ha)
	T.lÖ (%)

	1
	Xã Phù ủng
	        80,17 
	      53,10 
	151,02
	   100,00 

	2
	Xã Bãi sậy
	        67,19 
	      44,50 
	 
	 

	3
	Xã Bắc sơn
	          3,62 
	        2,40 
	 
	 

	 
	Cộng
	      152,48 
	    100,00 
	       151,02 
	   100,00 
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Hình 2-2: Sơ đồ ranh giới khu công nghiệp Bãi Sậy
2.1.2.  Điều kiện tự nhiên

2.1.2.1.  Địa hình địa mạo

· Trong khu vực địa hình có tính chất đồng bằng, độ dốc dọc tự nhiên thấp.

· Địa mạo: Vùng dự kiến xây dựng KCN đang được khai thác trong lĩnh vực nông nghiệp với cây chủ đạo là lúa và hoa màu.

2.1.2.2.  Khí hậu 


Khu công nghiệp nói riêng và huyện, tỉnh nói chung nằm trong vùng khí hậu đồng bằng Bắc và trung du Bắc Bộ :
· Khí hậu nhiệt đới gió mùa, khí hậu bốn mùa rõ rệt, tuy nhiên nền nhiệt giữa hai mùa không chênh lệch nhau nhiều, nền nhiệt trung bình hàng tháng trong năm là 2304C. Mùa mưa kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, nhiệt độ dao động hàng tháng từ 250C đến 280C, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, nhiệt độ vào mùa khô dao động từ 150C đến 210C.

1/.  Đặc trư​ng về nhiệt độ.

	TT
	Đặc trư​ng
	Nhiệt độ C

	1
	Nhiệt độ trung bình trong năm
	2304

	2
	Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất
	2902 (VII)

	3
	Nhiệt độ tối cao trung bình của tháng cao nhất
	3204 (VII)

	4
	Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất
	1600 (I)

	5
	Nhiệt độ tối thấp trung bình
	1306 (I)

	6
	Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối
	302

	7
	Nhiệt độ tối cao
	3802


2/.  Đặc trư​ng chế độ m​ưa

	TT
	Đặc tr​ưng
	Đơn vị
	Trị số

	1
	L​ượng m​ưa trung bình năm
	mm
	1561,9

	2
	Số ngày m​ưa trung bình năm
	ngày
	127

	3
	L​ượng m​ưa trung bình tháng lớn nhất
	mm
	283

	4
	Số ngày mư​a trung bình tháng lớn nhất
	ngày
	15,3

	5
	L​ượng m​ưa trung bình tháng nhỏ nhất
	mm
	15(I)

	6
	L​ượng mư​a ngày cực đại
	mm
	288(1980)


3/.  Đặc trư​ng độ ẩm, mây, nắng

	TT
	Đặc trư​ng
	Đơn vị
	Trị số

	1
	Độ ẩm trung bình hàng năm
	%
	84

	2
	Độ ẩm trung bình tháng lớn nhất
	%
	89 (IV)

	3
	Độ ẩm trung bình tháng nhỏ nhất
	%
	80(XI,XII)

	4
	Độ ẩm tối thấp tuyệt đối
	%
	21(1961)

	5
	L​ượng mây trung bình năm
	1/10
	7,4

	6
	L​ượng mây trung bình tháng lớn nhất
	1/10
	9,1

	7
	L​ượng mây trung bình tháng nhỏ nhất
	1/10
	6(XI)

	8
	Số giờ nắng toàn năm
	Giờ
	1691

	9
	Số giờ nắng tháng lớn nhất
	Giờ
	187(X)

	10
	Số giờ nắng tháng nhỏ nhất
	Giờ
	42(III)


4/.  Đặc tr​ưng chế độ gió

	TT
	Đặc trư​ng
	Đơn vị
	Trị số

	1
	H​ướng gió thịnh hành tháng I và tần suất
	%
	35N; 28,2NE

	2
	H​ướng gió thịnh hành tháng VII và tần suất
	%
	49,8SE

	3
	Tốc độ gió trung bình năm
	m/s
	2,3

	4
	Tốc độ gió có thể đạt đ​ược
	m/s
	40


2.1.3.  Thuỷ văn, địa chất

Khu vực dự kiến xây dựng KCN Bãi Sậy, nằm trong vùng đồng bằng, chịu ảnh hưởng thủy văn chung của toàn khu vực Hưng Yên nói chung và một số điều kiện đặc thù riêng của khu vực xung quanh KCN.

1/.  Thủy văn trong toàn vùng:
Sông ngòi Hưng Yên có thể chia làm 2 loại: Các sông chính và các sông trong đồng. Các sông chính là Sông Hồng và sông Luộc.

· Sông Hồng chạy dọc theo ranh giới phía Tây của tỉnh dài 57Km, đoạn sông qua tỉnh này rộng 3 ( 4 Km và sâu, có nhiều cồn bãi lớn.

· Sông Luộc là phân lưu thứ 2 bên bờ tả của sông Hồng ở huyện Hưng Hà (Thái Bình) và đổ vào sông Thái Bình ở làng Quý Cao – Tứ Kỳ – Hải Dương. Sông Luộc dài 63Km chạy dọc theo ranh giới phía Nam của tỉnh Hưng Yên và tỉnh Hải Dương. Đoạn bao quanh Hưng Yên dài khoảng 20 Km, sông rộng TB 150 ( 250m, sâu 4 ( 6m. Sông chảy quanh co uốn khúc lòng sông hẹp nhưng có bãi khá rộng. Sông Luộc chuyển nước từ sông Hồng sang sông Thái Bình đi ra biển. 

· Ngoài ra còn có sông Đuống, là con sông chuyển nước từ sông Hồng sang sông Thái Bình chảy qua tỉnh Hải Dương sát tỉnh Hưng Yên, đóng góp phần quan trọng trong dòng chảy cũng như tưới tiêu trong tỉnh.

2/.  Thủy văn trong khu vực

Bao dọc phía Tây và Bắc của KCN là Sông Bắc Hưng Hải, đây là sông ảnh hưởng trực tiếp về thủy văn với KCN. Trong phạm vi xây dựng KCN, có hệ thống kênh mương đồng ruộng phục vụ cho hoạt động nông nghiệp được đấu nối trực tiếp với sông Bắc Hưng Hải. Trong tương lai, khi hình thành KCN, sông Bắc Hưng Hải vẫn là trục tiêu nước chính. 

· Các sông trong đồng thuộc hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng Hải gồm: Kim Sơn, Cửu An, Điện Biên và Tây Kẻ Sặt là các trục tiêu rất quan trọng. Đỉnh lũ mỗi năm  lớn nhỏ khác nhau, song đỉnh lũ hầu như năm nào cũng vượt báo động 1 (>+9,5m). Mùa lũ thường xảy ra cùng với mùa mưa (tháng 6 ( 10). Lũ lớn thường xảy ra vào các tháng 7, 8, 9 trùng với thời gian úng. Mực nước lũ ngoài sông là nhân tố có ý nghĩa quyết định trong việc tiêu úng. Khả năng tiêu tự chảy hoặc tiêu bằng bơm nhiều hay ít và mức độ úng nhiều hay ít phụ thuộc chủ yếu vào mực nước lũ ngoài sông thấp hay cao. 

Sông Bắc Hưng Hải bắt nguồn từ sông Hồng tại cống Xuân Quan, chảy qua 3 tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng. Sông Bắc Hưng Hải chảy vào 5 con sông nội đồng với tổng chiều dài 72km, diện tích 5.200 ha điều tiết khoảng 1,03.106m3nước/năm phục vụ tưới tiêu.

· Khu công nghiệp Bãi Sậy có sông Bắc Hưng Hải chảy qua ở phía Tây Bắc. Hệ thống đê Bắc Hưng Hải cả hai bên bờ với tổng chiều dài 30km, bề mặt đê b=1,5- 3,0m. Cao trình đê +3,2m đến +3,5m. 

· Tại trạm đo thủy văn cầu Lục Điền thuộc sông Kim Sơn về mùa lũ cho kết quả như sau:

· Báo động cấp I: Mực nước ở cao độ ( +2,0m.

· Báo động cấp II: Mực nước ở cao độ ( +2,5m.

· Báo động cấp III: Mực nước ở cao độ ( +3,0m.
Bảng 2-2: Mực nước 1, 3, 5 ngày max tại các trạm dọc sông.

	Trạm
	Giai đoạn
	Loại
	H (cm)
	Mực nước (P%)

	
	
	
	
	5%
	10%
	20%

	Hưng Yên
	1957 ( 98
	1

3

5
	657

647

635
	783

772

757
	750

740

727
	713

703

691

	
	1989 ( 98
	1

3

5
	689

681

667
	783

774

761
	762

753

740
	737

728

715

	Triều Dương
	1957 ( 98
	1

3

5
	552

542

527
	694

683

667
	655

645

630
	612

603

588

	
	1989 ( 98
	1

3

5
	580

571

557
	664

653

640
	648

638

625
	628

618

604


· Thuỷ triều: Chế độ thuỷ triều ở đây là Nhật chiều. Thời gian triều lên khoảng 11 giờ và thời gian triều xuống là 13giờ. Cứ khoảng 15 ngày có 1 kỳ nước Cường và 1 kỳ nước Ròng.

· Mực nước triều TB tháng lớn nhất vào tháng 10.

· Mực nước triều TB tháng nhỏ nhất vào tháng 3.

· Mùa lũ triều không ảnh hưởng lên tới Hưng Yên. Mùa cạn nước thượng nguồn về nhỏ, mực nước trong sông xuống rất thấp. Nhờ ảnh hưởng của thuỷ triều trong những pha triều lên mực nước được  nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy nước tưới ruộng.

2.1.4.  Địa chất, thổ nhưỡng

2.1.4.1.  Địa chất
KCN Bãi sậy thuộc tỉnh Hưng Yên nằm ở trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, được cấu tạo bởi các trầm tích bờ rời thuộc Kỷ Đệ Tứ với chiều dày từ 150 (160m. Theo thứ tự địa tầng bao gồm các loại đất đá như sau:

· Các trầm tích Phistoxen, dày 130 ( 140m với các trầm tích vụn thô gồm sạn, sỏi, cát thô, cát trung có xen kẹp các thấu kính sét bột. Bao gồm các lớp:

· Tầng bồi tích sông thành phần chủ yếu là cuội, sạn, cát đa khoáng xen kẹp các lớp sét mỏng màu xám, màu nâu, nâu gụ bề dày đạt 75 ( 70m, nằm chính hợp trên tầng bồi tích sông, phân bố khắp khu vực.

· Tầng bồi tích sông kiểu hỗn hợp, thành phần là cát, sét, sét cát màu xám, màu nâu gụ bề dày đạt 50 ( 60m, nằm chỉnh hợp trên tầng bồi tích sông, phân bố khắp khu vực.

· Các trầm tích Holoxen: Bề dày 5 ( 30m. Thành phần chủ yếu là sét cát, sét bột, sét chứa hưu cơ, phân bố trên mặt địa tầng bao gồm các lớp:

·  Bồi tích sông biển hỗn hợp, thành phần có cát, cát sét chiều dày trên dưới 10m.

· Bồi tích biển, thành phần là sét cát, sét màu xám, chiều dày 3 ( 7m.

· Bồi tích sông hiện đại, chủ yếu phân bố ở dải cục bộ ven sông Hồng, chiều dày 3 ( 5m, thành phần là sét pha cát, cát pha sét.

2.1.4.2.  Thổ nhưỡng


Đất đai của tỉnh Hưng Yên được hình thành do phù sa của các con sông trong khu vực bồi đắp thành phần cơ giới của đất từ đất thịt nhẹ đến đất thịt nặng pha nhiễm chua và nghèo lân. Có những loại sau:

· Loại đất phù sa, sông Hồng không được bồi màu nâu thẫm trung tính, ít chua, đây là loại đất rất thích hợp cho trồng màu và lúa cao sản.

· Loại đất phù sa sông Hồng không được bồi lắng trung tính ít chua dầy trung bình, loại đất này có thành phần cơ giới này thích hợp cho cấy lúa 2 vụ.

· Loại đất phù sa sông Hồng có tầng loang lổ không được bồi lắng, màu đất nâu, nhạt tầng phù sa mỏng thành phần cơ giới từ trung bình đến nặng, bị sét hoá mạnh, chất hữu cơ phân huỷ chậm thường bị chua cần cải tạo.

Bảng 2-3 : Phân loại đất tỉnh Hưng Yên.

	Loại đất
	Ký hiệu
	Địa bàn phân bố chủ yếu

	1. Đất phù sa được bồi của hệ thống sông Hồng
	Pbh
	Ngoài đê sông Hồng, sông Luộc, Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Thị Xã, Tiên Lữ...

	2. Đất phù sa ít được bồi của hệ thống sông Hông
	Pibh
	Ngoài đê sông Hồng, sông Luộc, Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Thị Xã, Tiên Lữ...

	3. Đất phù sa không được bồi của hệ thống sông Hồng
	Ph
	Văn Giang, Khoái Châu, Kim Đông.

	4. Đất phù sa không được bồi của hệ thống sông Thái Bình.
	PI
	Văn Lâm, Mỹ Hào, Phù Cừ, Ân Thi.

	5. Đất phù sa gây của hệ thống sông Hồng.
	Pgh
	Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ, Yên Mỹ, Phù Cừ.

	6. Đất phù sa gây của hệ thống sông Hồng
	Pghch
	Văn Giang, Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ.

	7. Đất phù sa gây của hệ thống sông Thái Bình.
	Pgh
	Phân bố ở các huyện Mỹ Hào, Ân Thi, Phù Cừ, Văn Lâm, Tiên Lữ.

	8. Đất phù sa úng nước mùa hè.
	Pj
	Phân bố ở rải rác các huyện.

	9. Đất phù sa loang lổ đỏ vàng.
	Pt
	Phân bố ở Phù Cừ.


2.1.5.  Tài nguyên

1/.  Tài nguyên nước: 
a).  Nước mặt
Tỉnh Hưng Yên có 2 sông chính chẩy qua (sông Hồng, sông Luộc), ngoài ra còn có hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng Hải. Khả năng khai thác nước mặt chủ yếu là sông Hồng, sông Luộc. Các sông đào thuộc hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng Hải (hệ thống tưới tiêu liên tỉnh) không có khả năng khai thác cho mục tiêu cấp nước. 

· Sông Hồng: Là sông lớn, có tổng diện tích lưu vực 169.000 km2, trong đó 82.400 km2 thuộc địa phận Trung Quốc với lưu lượng trung bình khoảng 130 tỷ m3/năm. Tuy nhiên lưu lượng sông Hồng phân bố không đều trong năm, thay đổi theo mùa mưa và mùa khô. Từ năm 1988 sau khi đập thuỷ điện Hoà Bình hoàn thành đã góp phần điều tiết tốt hơn dòng chảy của sông. Lưu lượng nhỏ nhất đo được của sông Hồng vào tháng hai năm 1989 là 460 m3/s. Chất lượng nước sông Hồng hiện tại được đánh giá là có thể sử dụng để xử lý thành nước sạch sinh hoạt cung cấp cho các đô thị. Tuy nhiên, hàm lượng cặn sông Hồng rất lớn (lên tới 2000g/m3) làm cho giá thành đầu tư dây chuyền xử lý cũng như chi phí vận hành nhà máy tăng cao, đó là chưa kể đến những khó khăn trong giải quyết lượng bùn thải rất lớn trong quá trình xử lý. Sông Hồng: Có Qmax= 870m3/s, Qmin= 486m3/s. Chất lượng nước phân làm 2 mùa:

· Mùa mưa: Hàm lượng cặn max: >2500mg/l.

· Mùa khô: Hàm lượng cặn trung bình: 1200-1500mg/l.

· Sông Luộc: Bắt nguồn từ sông Hồng chảy qua sông Thái Bình rồi đổ ra biển. Có Qmax= 43,5m3/s, Qmin= 24,3m3/s. Theo phân tích lý, hoá của Viện Hoá học Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia kết luận: Nước sông Luộc có khả năng làm nguồn nước cấp cho sinh hoạt. Chất lượng nước cũng theo hai mùa:

· Mùa mưa: Hàm lượng cặn max: 2500mg/l.

· Mùa khô: Hàm lượng cặn trung bình 900-1050mg/l.

· Đánh giá chung: Hưng Yên có nguồn nước mặt khá dồi dào, phong phú do nằm trong hệ thống sông lớn nhất của miền Bắc: Sông Hồng, sông Thái Bình, sông Luộc. Đây là điều kiện thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, cho các nhu cầu kinh tế khác và giao thông thuỷ. Tuy nhiên, do nằm ở vùng hạ lưu của các hệ thống sông chính, nguồn nước phát sinh tại chỗ ít hơn nhiều so với lượng nước chảy qua nên việc khai thác sử dụng cũng gặp nhiều khó khăn; Ngoài ra nguồn nước sông Hồng chứa nhiều bùn cát ít phù hợp cho sử dụng vào sinh hoạt và công nghiệp.

b).  Nước ngầm:

· Theo tài liệu " Thuyết minh bản đồ nước dưới đất" tỷ lệ 1/100.000 toàn tỉnh Hưng Yên của Bộ công nghiệp - Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam hoàn thành năm 1997; căn cứ vào đặc điểm, khả năng của tầng chứa nước và điều kiện khai thác nước dưới đất có thể dự báo về triển vọng khai thác nước dưới đất như sau:

· Huyện Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Khoái Châu có thể khai thác nước với quy mô lớn ở các trầm tích cuội, sỏi, cát của tầng chúa nước Pleistocen. Chiều sâu các giếng không quá 70m, CS 1 giếng 100-120m3/h.

· Theo tính toán trữ lượng tiềm năng tính cho tầng chứa nước Pleistocen vùng nước nhạt Qtn= 270.803 m3/nđ.

· Các huyện Ân Thi, Phù Cừ, Tiên Lữ, có thể khai thác nước quy mô vừa và nhỏ ở tầng chứa nước Pleistocen.

· Theo tài liệu báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất vùng thị xã Hưng Yên năm 1998 của PTS Châu Văn Quỳnh thuộc liên đoàn 2 địa chất thủy văn - địa chất công trình miền Bắc, nội dung tài liệu đó khẳng định:

· Trữ lượng cấp B: 5.545 m3/nđ.

· Trữ lượng cấp C: 2.182m3/nđ.

· Nước có độ nhiễm mặn là 318 mg/l cao hơn tiêu chuẩn cho phép (tiêu chuẩn cho phép là 33-85 mg/l). Đối với hệ thống cấp nước nội địa, độ nhiễm mặn cho phép nhỏ hơn 250mg/l. Do vậy nguồn nước ngầm ở đây chỉ nên sử dụng trong giai đoạn cấp bách.

· Nước ngầm ngoài phạm vi 15 km: Theo tài liệu báo cáo của Liên đoàn địa chất thuỷ văn, để đảm bảo nguồn nước có chất lượng và trữ lượng cần phải lấy nước từ xa cách thị xã Hưng Yên khoảng 25 km thuộc huyện Khoái Châu, huyện Ân Thi, huyện Yên Mỹ, những nơi này đã có các lỗ khoan:

· Lỗ khoan 3-63 có Q= 17,23 l/s, S = 4,75 m.

· Lỗ khoan 1-58 có Q = 18,6 l/s, S = 3,26 m.

· Tuy nhiên để xác định chính xác trữ lượng khai thác bao nhiêu, độ nhiễm mặn, độ khoáng hoá như thế nào cần phải được các cơ quan chuyên môn về địa chất thuỷ văn thực hiện.

c).  Nhận xét: 

Đối với KCN Bãi Sậy: Nguồn nước mặt có thể khai thác phục vụ nhu cầu của KCN ở cự ly xa, khả năng khai thác nước ngầm tại khu vực xây dựng KCN sẽ khó khả thi khi những kết quả thăm dò cho thấy trữ lượng hạn chế.

2/.  Khoáng sản chính:

Khoáng sản có ảnh hưởng lớn nhất tới xây dựng KCN là nguồn than nâu của Hưng Yên phân bố ở độ sâu khoảng 40-60m, tuy nhiên tập trung tại Khoái Châu, Phù Cừ và nguồn cát đen ven sông, nằm ngoài vùng ảnh hưởng tới xây dựng KCN. Ngoài ra các khoáng sản khác hầu như không đáng kể.
2.1.6.  Đánh giá điều kiện tự nhiên.

· Thuận lợi. Khu công nghiệp Bãi Sậy có vị trí rất thuận lợi gần đường quốc lộ 38B và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

· Có địa hình bằng phẳng, thuận lợi cho việc xây dựng các khu công nghiệp.

· Khí hậu ở đây tương đối thuận lợi, ít chịu ảnh hưởng của gió bão so với các tỉnh gần biển và khu vực miền trung.

· Có hệ thống trục tiêu rất thuận lợi cho việc thoát nước. Khi khu công nghiệp hình thành, các kênh hiện trạng đã hết nhiệm vụ sẽ bỏ đi, những kênh còn nhiệm vụ cần xây trả.
· Bất lợi. 

· Khí hậu ẩm ướt cuối mùa đông làm ảnh hưởng tới các công trình xây dựng cũng như các máy móc thiết bị điện tử, đặc biệt là các công trình xây dựng bằng gỗ.

· Cốt địa hình trong khu vực này thấp so với mực nước lũ hàng năm, nên thường ngập nước vào mùa mưa. Khi đầu tư xây dựng ở đây sẽ phải đắp nền tốn kém và việc tiêu thoát nước trong mùa lũ cần có sự trợ giúp của hệ thống bơm tiêu thủy lợi.

2.2.  Hiện trạng

2.2.1.  Hiện trạng dân số và lao động
1/.  Những thông tin chung:
· Diện tích tự nhiên huyện Ân Thi: 128,22km2.
· Dân số toàn huyện khoảng 131.000 người.

· Mật độ dân số toàn huyện Ân Thi khoảng 1014 người/km2.
· Mật độ dân số toàn tỉnh Hưng Yên khoảng 1206 người/km2.

Thông tin về 3 xã có liên quan tới KCN: 

Bảng 2-4: Diện tích và mật độ dân số 3 xã có liên quan KCN.
	TT
	Tên xã
	Diện tích 
(km2)
	Mật độ dân số 
(ng­êi/km2)
	Diện tích KCN trong các xã (ha)

	1
	Bãi Sậy 
	7,1
	1123
	79,54

	2
	Bắc Sơn
	7,75
	1013
	22,33

	3
	Phù ủng
	8,34
	1076
	349,05


Trong khu vực xây dựng KCN, dân cư và lao động có đặc thù chung của khu vực dân cư nông thôn. Phạm vi xây dựng KCN có trên 96% đất là đất nông nghiệp, các vấn đề về dân số và lao động trong phạm vi dự án không lớn, không phức tạp. Tuy nhiên sự hình thành của KCN sẽ có những tác động trực tiếp tới người dân, tới ngành nghề liên quan trực tiếp tới phần đất chuyển đổi và ảnh hưởng tới khu vực phụ cân. Sự thay đổi có những ảnh hưởng nhất định và cũng mở ra cơ hội mới, về tổng thể và lợi ích chung thì sự xáo trộn này có nhiều tác động tích cực.

2/.  Hiện trạng dân số và lao động trong khu vực lập quy hoạch

Dân số hiện trạng trong phạm vi ranh giới KCN lập quy hoạch 303,5ha tập trung ở phía Đông Nam của dự án, phần mặt quốc lộ 38, tiếp giáp với nút giao thông khác mức (đã được lập dự án) nối giữa QL38 với đường cao tốc:

Tổng số hộ nằm trong phạm vi ranh giới KCN 18 hộ với 96 nhân khẩu và có 22 hộ khu vực giáp ranh. Trong quy hoạch có phương án chuyển toàn bộ số dân trong phạm vi KCN tới khu tái định cư và dãn dân của huyện cách về phía Tây khoảng 1km.

Dân cư trong phạm vi KCN đa phần là dân nông nghiệp, một số hộ có buôn bán nhỏ lẻ dọc theo QL38.

Chính sách và giải pháp về tái định cư, việc làm được đề cập trong nội dung quy hoạch và sẽ được nghiên cứu cụ thể trong bước dự án.

Nhận xét:

· Số lượng dân cư cần chuyển ra khỏi phạm vi KCN không lớn.

· Hiện trạng định cư của người dân không quá phức tạm, đây là khu dân cư ở mới, làm việc chính trong nông nghiệp.

· Tiếp giáp khu dân cư trong phạm vi KCN là khu vực dân sẽ được di chuyển để lấy mặt bằng xây dựng nút giao thông khác mức và mở rộng QL38. Việc di chuyển nếu được kết hợp cùng dự án tổng thể giải phóng mặt bằng cho nút sẽ giảm thiểu những vấn đề xã hội phát sinh. Đây là sự thuận lợi cho việc di rời.
2.2.2.  Hiện trạng sử dụng đất đai:
	· Trong khu vực xây dựng KCN, đất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trên 96%, ngoài ra còn có loại đất dân cư, ao hồ, nghĩa trang và hệ thống kênh mương, đường nội đồng.

· Sử dụng đất trong phạm vi xây dựng KCN không có những tính chất đặc biệt, đặc thù, v.v… ảnh hưởng tới chuyển đổi sang đất công nghiệp.

· Địa hình khá thuận lợi cho xây dựng KCN. 
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	Hình 2-3: ảnh hiện trạng đặc trưng khu vực dự án


Bảng 2-5: Bảng cân bằng đất hiện trạng trong phạm vi KCN.

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	1
	Đất dân c​ư
	1,32
	                0,43 

	2
	Nông nghiệp
	289,77
	              95,48 

	3
	Đường ruộng, bờ thửa
	4,93
	                1,62 

	4
	Mặt nước, kênh mương
	5,29
	                1,74 

	5
	Nghĩa địa
	2,20
	                0,72 

	
	Cộng
	               303,50 
	              100,0 


2.2.3.  Hiện trạng các công trình xây dựng
	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	Chùa Ba Cửa (giáp KCN)
	Dân cư dọc theo QL 38

	Hình 2-4 : Hình ảnh minh họa hiện trạng công trình trong khu vực dự án


Trong phạm vi ranh giới xây dựng KCN Bãi xËy, công trình xây dựng chỉ gồm công trình nhà cửa của dân cư, tập trung tại khu vực phía Đông Nam của dự án, đây là khu vực dân cư dự kiến di rời. Đây là khu dân cư nông thôn, ở mới, các công trình nhà của chủ yếu là nhà cấp 4.
2.2.4.  Hiện trạng về hệ thống hạ tầng xã hội
Trong phạm vi KCN, không có công trình hạ tầng xã hội.

2.2.5.  Hiện trạng về giao thông
Giao thông ảnh hưởng trực tiếp tới KCN chỉ là giao thông đường bộ.
1/.  Giao thông đối ngoại:

· Quốc lộ 38 : Chạy dọc theo ranh giới phía Đông-Nam của KCN, đây cũng là ‘’mặt chính’’ của KCN, chiều dài qua phạm vi KCN là 3,2km. Hiện nay đang nâng cấp cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng có chiều rộng nền 11 - 12m, mặt đường BT nhựa rộng 10 - 11m chất lượng tốt. Đây là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng cho KCN trong giai đoạn đầu và giai đoạn triển khai xây dựng.

· Đường tỉnh phía Bắc : Chạy dọc bờ Nam sông Bắc Hưng Hải, đoạn tuyến ảnh hưởng trực tiếp qua phạm vi KCN dài khoảng 2km, có khoảng cách trung bình tới ranh giới KCN từ 80-100m. Đường hiện trải nhựa, chất lượng trung bình, quy mô đường đạt cấp IV.

· Đường 210 : Chạy dọc ranh giới phía Tây của KCN, đoạn đi qua phạm vi KCN khoảng 1,1km. Tuyến đường hiện đang được hoàn chỉnh, nền đường 5-6m, mặt đường 3,5-4m.

2/.  Giao thông nội bộ:

Giao thông nội bộ trong phạm vi xây dựng KCN, gồm:

· Tuyến đường xã nối từ QL38 tới đường tỉnh dọc theo sông Bắc Hưng Hải, hiện là đường cấp phối, mặt đường hẹp trung bình 2m. Khi xây dựng KCN tuyến đường sẽ bị gián đoạn cần được đấu nối, hòa vào mạng lưới mới.

· Hệ thống các tuyến đường nội đồng trong phạm vi KCN chủ yếu là đường đất phục vụ trong khai thác nông nghiệp. Khi xây dựng KCN, phần trong phạm vi xây dựng dự án sẽ chuyển sang đất công nghiệp, phần còn lại sẽ được điều chỉnh cho phù hợp đảm bảo khai thác thuận lợi quỹ đất còn lại.

2.2.6.  Hiện trạng về san nền, thoát nước mưa

1/.  Hiện trạng nền.

Khu vực thiết kế khu công nghiệp Bãi Sậy nằm trong phạm vi xã Phù ủng, Bãi Sậy và một phần trong xã Bắc Sơn – huyện Ân Thi. Khu vực thiết kế chủ yếu là đất ruộng trong đó có một phần rất nhỏ là đất làng xóm. Cao độ nền khu dân cư hiện trạng dao động từ 2,2(3,5m (chiếm khoảng 0,004% tổng diện tích khu vực nghiên cứu), cao độ nền khu vực ruộng lúa từ 1,6(1,8m (chiếm khoảng 99,996% tổng diện tích khu vực nghiên cứu), đường quốc lộ 38B nằm phía Đông Nam khu vực nghiên cứu có cao độ nền từ 2,4(3,58m.

Cốt nền hiện trạng ở đây thấp khi đầu tư xây dựng sẽ phải đắp nền với chiều cao đắp tương đối lớn. 

Do có hệ thống đê bao (cao trình đỉnh đê từ 3,2(3,5m) và bơm tiêu thủy lợi nên ở đây chỉ bị ngập úng vào mùa mưa ở những khu vực có cốt nền ( 3,0m, các khu vực có cốt nền cao hơn đều không bị ngập. 

2/.  Hiện trạng thoát nước mưa.

· Trong khu vực nghiên cứu thiết kế hiện chưa có hệ thống thoát nước mưa, nước mưa một phần tự thấm, phần còn lại theo địa hình tự nhiên thoát vào ao, hồ, kênh, mương trong khu vực. 

· Trong khu vực hiện có hệ thống kênh mương thủy lợi dày đặc nên việc thoát nước mưa khá thuận lợi.

· Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng bảo vệ của hệ thống đê bao do đó việc thoát nước của khu vực này và các khu vực lân cận ra hệ thống sông nội đồng khi nước sông lên cao sẽ thông qua các trạm bơm đầu mối (Phúc Tá, Cống Bún, Tiên Kiều).

· Ngoài ra trong khu vực còn có 2 kênh tưới tiêu chính chạy qua là: Kênh chạy giữa khu thiết kế nối từ sông Bắc Hưng Hải chạy đến kênh nằm cạnh đường quốc lộ 38B. và một kênh chạy dọc theo đường tỉnh lộ 210 phía Nam khu thiết kế, kênh này nối sông Bắc Hưng Hải với sông Kẻ Sặt. Các kênh này nối với các kênh nhỏ khác trong khu vực thiết kế thành một mạng lưới có chức năng tưới và tiêu nước cho khu vực.

3/.  Đánh giá hiện trạng.

· Công tác giải phóng mặt bằng thuận lợi do khu vực dự kiến phát triển đều là đất ruộng.

· Đầu tư vào công tác chuẩn bị kỹ thuật sẽ tốn kém do địa hình có cốt nền thấp và phải đầu tư xây dựng mới hoàn toàn hệ thống thoát nước mưa, tuy vậy có điều kiện để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh.

2.2.7.  Hiện trạng về cấp điện
1/.  Nguồn điện: 

Khu công nghiệp Bãi Sậy nằm trong hệ thống cấp điện của tỉnh Hưng Yên. Hiện nay, Tỉnh Hưng Yên đang được cấp điện từ hệ thống điện quốc gia thông trạm 220/110 KV Có công suất 2x125MVA đặt ở Phố Nối. (hiện trạm 220/110KV Kim Động cũng đang được dự kiến xây dựng, nhằm đáp ứng cho toàn bộ các KCN và dự án khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên).
Hiện nay, khu vực dự án nằm trong khu vực cấp điện của trạm 110kV Kim  Động thông qua trạm trung gian Kim Động.

2/.  L​ưới điện:

Lư​ới điện hiện tại của khu vực dự án chủ yếu cấp cho sinh hoạt là lưới 0,4KV và 10kV, tiết diện dây dẫn nhỏ (AC70). Trong tư​ơng lai không dùng để cấp điện cho khu công nghiệp Bãi Sậy được. 


3/.  Nhận xét hiện trạng:

· L​ưới điện trung thế và hạ thế khu vực khu công nghiệp Bãi Sậy, bao gồm cả khu vực khu cực lân cận đều xây dựng tạm thời, không theo quy hoạch, tiết diện dây dẫn nhỏ, kéo dài. Việc sử dụng hệ thống cấp điện này để phục vụ cho nhu cầu phát triển công nghiệp là không đảm bảo.

· Các trạm hạ thế chủ yếu phục vụ nhu cầu dân sinh và một số nhu cầu trong tưới tiêu. Do đó cần thiết quy hoạch, cải tạo lại cho phù hợp với quy hoạch mới.

· Do đó, cần phải xây dựng một hệ thống cấp điện mới đảm bảo nhu cầu tiêu thụ điện cũng như an toàn cấp điện trong tương lai của khu công nghiệp Bãi Sậy.

2.2.8.  Hiện trạng về cấp nước
· Cấp nước tưới tiêu phục vụ canh tác theo hệ thống mương nội đồng và đấu nối trực tiếp với sông Bắc Hưng Hải. Khi chuyển đổi sang đất công nghiệp, vai trò sông Bắc Hưng Hải còn lại chức năng tiêu.

· Cấp nước sinh hoạt : Trong khu vực xây dựng KCN không có hệ thống cấp nước sinh hoạt chung. Nước sinh hoạt của người dân chủ yếu khai thác qua giếng đào, giếng khoan hộ gia định (sử dụng nước mạch nông).
2.2.9.  Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường 
Do đặc điểm hiện trạng của khu vực xây dựng KCN, nguồn thải trong khu vực chỉ gồm nguồn từ một bộ phận nhỏ dân cư phía Nam và từ chính hoạt động nông nghiệp trên quỹ đất trong phạm vi dự án.

· Nước thải từ hộ dân thoát theo hình thức tự nhiên (đặc trưng chung của khu vực dân cư nông thôn), tự chảy tràn vào khu vực trũng và hệ thống kênh mương.

· Rác thải : Từ hoạt động nông nghiệp chủ yếu là bao-bì của phân bón, thuốc trừ sâu,v.v… không được thu gom, khi xây dựng KCN, nguồn thải này không có. Rác thải từ sinh hoạt của dân cư trong khu vực không được thu gom xử lý, phần lớn phân tán vào môi trường tự nhiên. 

2.2.10.  Các dự án chuẩn bị đầu tư có liên quan.

· Cùng triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn có các KCN khác như KCN Dân Tiến, Yên Mỹ II, Ngọc Long và Kim Động. Đây là dự án có tính chất tương đồng, do vậy khi thiết kế quy hoạch cần được xem xét có tính chất tổng thể về mối liên hệ giao thông, sử dụng các khu chức năng, dịch vụ hỗ trợ và các giải pháp về xử lý môi trường, đầu mối hạ tầng kỹ thuật liên vùng.

· Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng tiếp giám phía Nam của khu vực xây dựng KCN.

· Dự án nâng cấp quốc lộ 38 và nút đấu nối với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

· Hệ thống hạ tầng quốc gia đã và đang được triển khai trong khu vực : Cấp nước sạch, trạm điện đầu mối cấp vùng tỉnh, hệ thống hạ tầng bưu chính viễn thông, v.v…
· Nhóm các dự án hạ tầng vùng tỉnh có liên quan trực tiếp như : Trạm điện đầu mối, hệ thống cấp nước, khu vực xử lý chất thải, v.v…

2.2.11.  Đánh giá chung

1/.  Yếu tố thuận lợi
· Cơ chế chính sách thuận lợi cho triển khai xây dựng KCN.

· Hệ thống hạ tầng hiện trạng và trong tương lai gần, đặc biệt là giao thông.

· Xu hướng chuyển dịch đầu tư từ các nước trong khu vực vào Việt Nam nói chung và khu vực vùng Hà Nội nói riêng.

· Điều kiện hiện trạng về mặt bằng, khả năng đẩy nhanh tiến độ do thuận lợi về công tác giải phóng mặt bằng.
2/.  Những hạn chế:
· Hệ thống hạ tầng xã hội trong khu vực chưa hoàn chỉnh và phát triển.

· Khả năng đáp ứng khối lượng lao động lớn và chất lượng của nguồn lao động là yếu tốt khó khăn.

· Trong nội tại phạm vi KCN, các công trình văn hóa được nghiên cứu kỹ, có những ảnh hưởng nhất định tới ý đồ tổ chức không gian và cơ cấu của KCN.

· Khả năng đáp ứng đủ hạ tầng cho KCN khi đưa vào vận hành sớm sẽ khó khăn như : nguồn cấp điện, nước, khu xử lý rác thải giao thông đối ngoại…

· Có giải pháp đảm bảo giảm thiểu ảnh hưởng khi xây dựng KCN tới người dân liên quan trực tiếp và gián tiếp đặt biệt khu dân cư gần hàng rào KCN.

3/.  Những yêu cầu giải quyết trong đồ án quy hoạch
· Đảm bảo đầy đủ những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật.

· Biện pháp giảm thiểu tác động phải được cụ thể hóa bằng giải pháp quy hoạch và các chương trình kèm theo.

· Đấu nối hạ tầng hợp lý, hiệu quả.

· Đảm bảo tốt các vấn đề xã hội phát sinh.

chương 3:  Thiết kế quy hoạch
3.1.  Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án

3.1.1.  Tính chất của KCN

Là KCN hiện đại, đồng bộ được xây dựng và quản lý đảm bảo tốt yêu cầu về môi trường theo tiêu chí thân thiện và bền vững. Cụ thể ngành nghề ưu tiên:
· Cơ khí chế tạo: ¤ tô, thiết bị toàn bộ, máy nông nghiệp, cơ điện tử…

· Thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin.

· Sản phẩm từ công nghệ mới: Năng lượng mới, năng lượng tái tạo, công nghiệp phần mềm, nội dung số…

3.1.2.  Quy mô xây dựng

a).  Quy mô cho phép nghiên cứu và thỏa thuận ranh giới
· Quy mô được giao tại Văn bản số 1824/UBND-KTTH ngày 22/10/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai đầu tư xây dựng KCN Bãi Sậy là 450ha.

· Quy mô thỏa thuận ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch : 466ha.

b).  Quy mô Khu công nghiệp thiết kế quy hoạch

Quy mô theo ranh giới đề xuất quy hoạch là 303,5ha, phân bổ trong 3 xã thuộc huyện Ân Thi gồm xã Bãi Sậy, xã Bắc Sơn và xã Phù ủng.

· Diện tích trong xã Bãi Sậy: 
  
 67,19ha.

· Diện tích trong xã Bắc Sơn: 
    
   3,62ha.

· Diện tích trong xã Phù ủng: 

232,69ha.

3.1.3.  Các khu chức năng của KCN

Nhằm đảm bảo tính thống nhất giữa những nội dung của quy hoạch và với hệ thống quy chuẩn, nghị định, thông tư. Khu chức năng trong KCN sẽ phân loại theo tính chất sử dụng đất. KCN Bãi Sậy dự kiến có các khu chức năng sau:

· Khu xây dựng nhà máy, xí nghiệp (đất công nghiệp).

· Khu hành chính – dịch vụ (đất công trình công cộng).

· Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật : Trạm xử lý nước thải, đầu mối cấp nước, trạm điện, điểm tập kết rác, bãi đỗ, v.v…

· Giao thông : Đường, bãi đỗ quảng trường-nút cửa ngõ.

· Khu cây xanh, mặt nước.

3.1.4.  Các chỉ tiêu kỹ thuật
3.1.4.1.  Chỉ tiêu sử dụng đất
Bảng 3-1: Chỉ tiêu chính về sử dụng đất sử dụng thiết kế
	TT
	Hạng mục
	Trị số tỷ lệ đất (%)

	
	
	Theo Quy chuẩn
	Dự kiến thiết kế

	1
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	≥ 55
	60 - 70

	2
	Đất các công trình hành chính, dịch vụ
	≥ 1
	4 - 6

	3
	Đất các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	≥ 1
	3 - 5

	4
	Đất giao thông
	≥ 8
	8 - 12

	5
	Đất cây xanh, mặt nước
	≥ 10
	10 - 13


3.1.4.2.  Chỉ tiêu kỹ thuật chính

· Mật độ xây dựng bình quân: 45% - 60%.

· Mật độ xây dựng gộp trong toàn KCN không quá 50%.

· Hệ số sử dụng đất bình quân: 0,44 - 1,2.
· Tầng cao cho các nhà máy, xí nghiệp: Từ 1 dến 2 tầng.

· Độ dốc nền trong các nhà máy XN: 0,04 % ( i ( 2,0%

· Chỉ tiêu cấp nước CN: : 25 ( 35 m3/ha-ngđ.

· Chỉ tiêu cấp điện CN: 100 ( 350 Kw/ha

· Chỉ tiêu thoát nước: 20 ( 32 m3/ha.

· Chỉ tiêu rác thải: 0,3-0,5 T/ha.

· Bề rộng làn xe: 3,5-3,75m.

· Bề rộng hè đường không nhỏ hơn 6,0m.

3.2.  Bố cục quy hoạch kiến trúc
3.2.1.  Cơ cấu tổ chức quy hoạch

3.2.1.1.  Nguyên tắc:

· Cơ cấu tổ chức KCN Bãi Sậy tuân thủ theo các nguyên tắc sau đây:

· Tổ chức giao thông vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm, đi lại của lao động và vận chuyển nguồn thải, công tác cứu hộ phòng cháy chữa cháy ra vào hợp lý thuận tiện.

· Các khu chức năng bố trí hợp lý cho giai đoạn đầu và dự kiến mở rộng trong giai đoạn sau.

· Đảm bảo thuận tiện cho khai thác sử dụng đạt hiệu quả kinh tế cao.

· Đảm bảo các yêu cầu an toàn về phòng cháy nổ, an ninh.

· Đảm bảo yêu cầu về vệ sinh môi trường.

· Đảm bảo yêu cầu mỹ quan khu công nghiệp.

· Không làm ảnh hưởng tới các khu chức năng khác gần khu công nghiệp. 

· Trên cơ sở các nguyên tắc nêu trên, đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Bãi Sậy áp dụng một số biện pháp cụ thể như sau:

· Bố trí hợp lý tuyến giao thông, đảm bảo vận hành theo chức năng của đường và đấu nối thuận lợi với giao thông đối ngoại.

· Giải quyết tốt việc san nền, thoát nước mưa để đảm bảo cho việc xây dựng thuận lợi cho các nhà mày đồng thời đảm bảo khả năng thoát nước dễ dàng.

· Các khu xí nghiệp ít nhu cầu về phương tiện vận chuyển bố trí gần trục giao thông đối ngoại, bảo đảm tránh ùn tắc trong khu công nghiệp. Các nhóm ngành nghề giống nhau được bố trí theo từng cụm.

· Chọn lựa modul diện tích các lô đất một cách hợp lý dựa trên các yêu cầu thực tế ngành sản xuất, hoàn toàn linh động phù hợp với mọi nhu cầu đầu tư.

· Bố trí cổng ra vào thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, tránh tập trung vào một cổng chính.

· Kế hoạch phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, bãi rác và điểm xử lý nước thải cần được đề xuất thoả đáng trong giải pháp quy hoạch. Đảm bảo các hành lang cách ly về giao thông, lưới điện. 

· Bố trí vành đai cây xanh quanh khu công nghiệp, đường trục chính trong khu công nghiệp đều được trồng cây xanh bóng mát, cây xanh được trồng xen lẫn trong các lô đất xây dựng công nghiệp.

· Tạo cảnh quan hấp dẫn cho cửa ngõ chính đấu nối vào tuyến đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

3.2.1.2.  Quan điểm và yêu cầu thiết kế
· Đáp ứng đầy đủ và cao hơn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quy định cho KCN.

· Giải quyết triệt để các ảnh hưởng và giải pháp bảo vệ môi trường, các vấn đề xã hội hướng tới hình thành KCN hiện đại, đồng bộ và thân thiện môi trường.

· Song song với giải pháp quy hoạch trong phạm vi KCN, đề xuất giải pháp, chương trình đảm bảo tốt nhất các vấn đề xã hội phát sinh, khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng liên vùng.

1/.  Các yếu tố có liên quan, tác động trực tiếp đến tổ chức quy hoạch

· Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Bãi Sậy được xem xét tới các đồ án quy hoạch, các dự án trong khu vực phụ cận và các dự án, quy hoạch có tính chất tổng thể “quy định” cho KCN thực hiện, tuân thủ theo.

· Xem xét quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn toàn tỉnh : Xác định tính hợp lý về chức năng, tính chất tới KCN. Xem xét đến hệ thống các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã quy định và công trình hạ tầng kỹ thuật có liên quan : giao thông, cấp điện, cấp nước, nghĩa trang, xử lý rác thải, v.v…

· Xem xét tới quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch chuyên ngành khác của huyện, của tỉnh để đề xuất phương án phân kỳ đầu tư xây dựng, đầu nối hạ tầng, lập kế hoạch về triển khai, 

· Xem xét tới quy hoạch và dự án khu vực phụ cận để khớp nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đưa ra giải pháp đảm bảo tính thống nhất, phù hợp và đồng bộ.

· Xem xét tất cả các yếu tố ảnh hưởng khác, có liên quan để hoàn chỉnh giải pháp thiết kế quy hoạch, phân kỳ đầu tư xây dựng.

2/.  Những yêu cầu chính về phương án thiết kế

Đây là những yêu cầu khung, làm cơ sở đề xuất phương án thiết kế:

· Các yêu cầu nội tại : 

· Đảm bảo tính chất KCN như đã xác định ở trên.

· Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế thiết kế.
· Giảm thiểu những ảnh hưởng từ KCN tới môi trường và khu vực xung quanh.
· Các yêu cầu về liên kết, đấu nối bên ngoài : 

· Đảm bảo đấu nối với các khu vực xung quanh và phụ cận : Các dự án công nghiệp khác trong khu vực, dự án về đào tạo nguồn nhân lực, dự án xây dựng những hạng mục công trình hỗ trợ như: Ngân hàng, nhà ở, cảng cạn, v.v...

· Đảm bảo đấu nối về hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng đầu mối và công trình công cộng xã hội sử dụng chung cho khu vực.
3.2.1.3.  Cơ cấu phương án quy hoạch

Căn cứ vào những mục tiêu cơ bản của dự án, vào các nguyên tắc chung về phân khu chức năng và bố cục tổng mặt bằng đề xuất 02 phương án sau:   
1/.  Phương án 1 – Phương án Chọn

	Bố trí hai cổng chính đấu nối trực tiếp với QL38 đảm nhận chức năng vận tải chính về hàng hóa cho KCN và hai cổng phụ phía Bắc, phía Tây đảm nhận vai trò chính đi lại của lao động và vận chuyển rác thải ra khỏi KCN. Mạng lưới đường nội bộ bố trí theo từng phân khu chức năng về CN, bố trí liên hệ thuận lợi về phía Tây, gắn kết với khu dịch vụ dự kiến. Hệ thống đầu mối hạ tầng kỹ thuật bố trí tập trung nhằm thuận lợi cho quản lý. Công trình điều hành dịch vụ ngoài trung tâm chính bố trí bổ sung phân tán trong khu trung tâm.
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	· Ưu điểm:

· Gắn kết giữa trung tâm hành chính-dịch vụ giai đoạn đầu với công trình văn hóa hiện trạng trong khu vực tốt, tạo không gian đẹp trên dọc QL38.

· Cơ cấu sử dụng đất thuận tiện cho việc điều hành và quản lý. Tỷ trọng đất công nghiệp thấp, đảm bảo tốt yếu tố môi trường và cảnh quan.

· Phân khu chức năng rõ ràng. Xây dựng đầu mối hạ tầng tập trung.

· Tạo hành lang cách ly hiệu quả, giải pháp thoát nước và san nền đơn giản và giảm thiểu kinh phí. Dễ phân đợt, phân kỳ xây dựng và thuận lợi khi mở rộng/
· Nhược điểm:

· Quản lý khai thác phân tán. 

· Không khai thác hết hai bên đường trục trung tâm.

	2/.  Phương án 2:
Hình thành hai cổng chính đấu nối trực tiếp với QL38 đảm nhận chức năng vận tải chính về hàng hóa cho KCN và  đảm nhận vai trò chính đi lại của lao động và vận chuyển rác thải ra khỏi KCN. Hệ thống đầu mối hạ tầng kỹ thuật bố trí phân tán trong 2 khu vực, đầu mối về cấp thoát nước bố trí phía Tây, đầu mối rác và cấp điện bố trí về phía Đông, thuận lợi với giao thông ra bên ngoài và ngược lại. Công trình điều hành dịch vụ bố trí tập trung. Mạng lưới đường liên hoàn, trục chính nối dọc hai cổng  và xuyên suốt dọc theo KCN. 
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· Ưu điểm:

· Hệ thống giao thông thuận tiện đến từng lô đất, tính liên hoàn của mạng lưới cao.

· Phân khu chức năng rõ ràng. 

· Linh hoạt với mô hình tách, ghép modul thuê đất của các đơn vị sản xuất

· Thuận tiện cho việc phân kỳ đầu tư. 

· Dễ dàng triển khai cho thuê đất.

· Phân tán về đầu mối hạ tầng thuận lợi cho việc đấu nối với hệ thống ngoài hàng rào. 

· Quản lý thuận lợi.

· Nhược điểm:

· Tỷ lệ đất công nghiệp cao, quỹ đất dành cho nhu cầu sử dụng khác hạn chế.

· Khu hành chính – dịch vụ giai đoạn đầu thuận tiện về giao thông nhưng rời rạc với khu văn hóa của huyện và ít tiếp cận với lợi thế về tầm nhìn từ đường cao tốc tới KCN.

3/.  Lựa chọn phương án

a).  Các nguyên tắc lựa chọn:

· Do đặc thù của địa hình và ranh giới thiết kế, để tận dụng được tối đa diện tích đất, modul phải linh hoạt cho các đơn vị sản xuất về quy mô diện tích sử dụng.

· Thuận tiện cho việc phân kỳ đầu tư cũng như quản lý và vận hành khu công nghiệp.

· Hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ.

· Kinh phí xây dựng hợp lý

· Khối lượng đền bù giải phóng thấp, dễ thực hiện

· Đảm bảo khoảng cách ly an toàn đối với dân cư lân cận.

b).  Lựa chọn

Qua so sánh đối chiếu hai phương án, phương án 1 có nhiều ưu điểm hơn, cụ thể như sau:

· Sử dụng hợp lý và khai thác tối đa quỹ đất xây dựng.

· Đảm bảo được cơ cấu một khu công nghiệp hoàn chỉnh. Các lô đất đảm bảo tính cơ động, linh hoạt, đáp ứng được các đơn vị, xí nghiệp với các loại hình sản xuất đa dạng.

· Tổ chức vận tải hợp lý, giảm thiểu ảnh hưởng giữa các tính chất giao thông về hàng hóa và đi lại của lao động.

· Phù hợp với điều kiện thực tiễn.

· Thích hợp với nhiều quy mô của các xí nghiệp công nghiệp, đáp ứng được nhu cầu khác nhau về đất đai của các đơn vị sản xuất. 

Lựa chọn: Phương án 1 là phương án triển khai
3.2.2.  Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
3.2.2.1.  Yêu cầu chung
Nguyên tắc quy hoạch chia lô đất trong khu công nghiệp:
· Đất xây dựng các nhà máy xí nghiệp được chia thành các lô theo 4 nguyên tắc:

· Diện tích các lô trung bình thích hợp với từng loại hình công nghiệp.

· Chiều sâu các lô không vượt quá 2 lần chiều rộng.

· Mỗi lô Nhà máy đều tiếp giáp với hệ thống đường nội bộ cũng như hệ thống hạ tầng kỹ thuật của KCN.

· Bảo đảm việc biến đổi modul linh hoạt, khuyến khích việc ưu tiên thuê đất theo lô lớn, theo modul.
· Tổ chức mạng lưới đường trong KCN :

· Trục giao thông chính được tổ chức theo hướng phân tách KCN thành các khu vực thuận lợi hơn trong giao thông nội bộ. 

· Các tuyến đường được vận hành theo chức năng của đường, Hạn chế thấp nhất việc các nhà máy mở cổng ra vào trên trục đường chính.

· Mạng lưới đường được tính toán tới phương án vận tải : luồng hàng hóa ra vào, luồng cán bộ-công nhân đi làm, luồng vận chuyển chất thải tới khu xử lý.

· Khu điều hành quản lý được bố trí tại khu vực gần cổng ra vào chính để thuận lợi trong hoạt động và quản lý, bao gồm:

· Khu dịch vụ phụ trợ: cung cấp dịch vụ phụ trợ cho công nhân, chuyên gia, dịch vụ ngân hàng, hải quan, trung tâm giới thiệu sản phẩm, triển lãm, hội thảo ...

· Khu điều hành: nơi làm việc của Ban quản lý khu công nghiệp, bố trí tại khu đất giáp với đường trục chính KCN, liên hệ thuận tiện với trục giao thông đối ngoại. Trong khu điều hành sẽ bố trí nhà làm việc của Ban quản lý KCN,  các văn phòng đại diện của các doanh nghiệp.
· Các lô đất xây dựng công nghiệp: bố trí tập trung thành các nhóm Nhà máy công nghiệp. Các nhóm Nhà máy công nghiệp ít ảnh hưởng đến môi trường sẽ được bố trí đầu hướng gió gần với các khu dân cư lân cận, các Nhà máy công nghiệp nhiều ảnh hưởng đến môi trường xung quanh sẽ bố trí cuối hướng gió và tại các khu vực thuận lợi trong công tác thu gom và xử lý chất thải. Trong quá trình hoạt động sau này tuỳ theo nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp, quy mô của mỗi lô có thể thay đổi nhưng phải đảm bảo việc kết nối hợp lý thuận tiện với hệ thống kỹ thuật của tồn khu.

· Diện tích trồng cây xanh công cộng của KCN gồm các dải cây xanh dọc theo ranh giới KCN và diện tích cây xanh dọc theo dải hành lang cách ly tuyến đường đối ngoại, các vị trí này sẽ được trồng cây xanh tập trung và thảm cỏ để góp phần chống ô nhiễm môi trường KCN và các khu dân cư lân cận.
· Khu cây xanh – mặt nước:

· Cây xanh trong KCN được trồng với nguyên tắc theo dải. Chủ yếu bố trí dọc theo hàng rào của KCN với bề rộng tối thiểu 20m, cùng với đường bao tạo hành lang tối thiểu 50m. Trong mỗi nhà máy có ranh giới tiếp giáp hàng rào thì quy định đảm bảo khoảng lùi 10m. Ngoài việc hàng rào đảm bảo khoảng cách theo quy định tới các khu chức năng xung quanh KCN, việc tổ chức cây xanh theo hướng này sẽ đảm bảo tốt nhất khoảng cách ly và giảm thiểu thấp nhất những ảnh hưởng tới khu vực xung quanh KCN.

· Mặt nước : Mặt nước được bố trí theo đặc thù của KCN. Trong phương án đề xuất, mặt nước được bố trí tại đầu mối hạ tầng kỹ thuật gắn kết chặt chẽ với trạm xử lý nước thải với chức năng kiểm soát và đảm bảo tốt nhất chất lượng nước thải trước khi hòa nhập vào nguồn nước mặt trong khu vực. Ngoài ra đảm bảo chức năng cảnh quan môi trường.

· Ngoài những chức năng đã đề cập ở trên trong thiết kế quy hoạch cây xanh-mặt nước hệ thống hồ còn có chức năng cung cấp nước tưới cây-rửa đường và sử dụng trong phòng cháy chữa cháy. 
3.2.2.2.  Quy hoạch các khu chức năng trong KCN

Trên nguyên tắc đã đề cập và phương án cơ cấu lựa chọn. Phương án quy hoạch có chỉ tiêu sử dụng đất tổng hợp như sau :

Bảng 3-2a : Bảng tổng hợp quỹ đất toàn KCN Bãi Sậy – 303,5ha

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ   (%)
	Quy chuẩn (%)

	1
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	      211,93 
	     69,83 
	≥ 55

	2
	Đất các công trình hành chính, dịch vụ
	        14,79 
	       4,87 
	≥ 1

	3
	Đất các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	          7,37 
	       2,43 
	≥ 1

	4
	Đất giao thông
	        38,81 
	     12,79 
	≥ 8

	5
	Đất cây xanh, mặt nưíc
	        30,60 
	     10,08 
	≥ 10

	
	Cộng
	      303,50 
	   100,00 
	 


Bảng 3-2b : Bảng tổng hợp quỹ đất giai đoạn đầu KCN Bãi Sậy – 151ha

	TT
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ   (%)
	Quy chuẩn (%)

	1
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	      100,12 
	66,30 
	≥ 55

	2
	Đất các công trình hành chính, dịch vụ
	          4,54 
	3,01 
	≥ 1

	3
	Đất các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	          7,37 
	4,88 
	≥ 1

	4
	Đất giao thông
	        20,89 
	13,83 
	≥ 8

	5
	Đất cây xanh, mặt nưíc
	        18,08 
	11,97 
	≥ 10

	
	Cộng
	      151,00 
	100,00 
	


1/.  Khu đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Bảng 3-3: Bảng cân bằng đất công nghiệp
	TT
	Danh mục sử dụng đất
	Diện tích (m2)
	Các chỉ tiêu sử dụng đất

	
	
	
	MĐXD tối đa(%)
	Tcao tối đa (tầng)
	HSDĐ (lần)
	Quy mô

	
	
	
	
	
	
	m2 XD
	L®éng (ng)

	A
	Cụm công nghiệp A - CNA

	1
	Cụm CAN-L1
	      246.500 
	 
	 
	 
	      128.180 
	          986 

	 
	LÔ CN-A1
	        25.800 
	52
	2
	1,04
	        13.416 
	          103 

	 
	LÔ CN-A2
	        30.100 
	52
	2
	1,04
	        15.652 
	          120 

	 
	LÔ CN-A3
	        41.300 
	52
	2
	1,04
	        21.476 
	          165 

	 
	LÔ CN-A4
	        36.900 
	52
	2
	1,04
	        19.188 
	          148 

	 
	LÔ CN-A5
	        37.500 
	52
	2
	1,04
	        19.500 
	          150 

	 
	LÔ CN-A6
	        37.500 
	52
	2
	1,04
	        19.500 
	          150 

	 
	LÔ CN-A7
	        37.400 
	52
	2
	1,04
	        19.448 
	          150 

	2
	Cụm CAN-L2
	      190.600 
	 
	 
	 
	        99.008 
	          762 

	 
	LÔ CN-A8
	        38.300 
	52
	2
	1,04
	        19.916 
	          153 

	 
	LÔ CN-A9
	        37.600 
	52
	2
	1,04
	        19.552 
	          150 

	 
	LÔ CN-A10
	        37.600 
	52
	2
	1,04
	        19.552 
	          150 

	 
	LÔ CN-A11
	        37.600 
	52
	2
	1,04
	        19.552 
	          150 

	 
	LÔ CN-A12
	        39.300 
	52
	2
	1,04
	        20.436 
	          157 

	3
	Cụm CAN-L3
	      286.800 
	 
	 
	 
	      149.136 
	       1.147 

	 
	LÔ AN-A13
	        37.400 
	52
	2
	1,04
	        19.448 
	          150 

	 
	LÔ CN-A14
	        39.000 
	52
	2
	1,04
	        20.280 
	          156 

	 
	LÔ CN-A15
	        37.400 
	52
	2
	1,04
	        19.448 
	          150 

	 
	LÔ CN-A16
	        37.500 
	52
	2
	1,04
	        19.500 
	          150 

	 
	LÔ CN-A17
	        47.700 
	52
	2
	1,04
	        24.804 
	          191 

	 
	LÔ CN-A18
	        43.900 
	52
	2
	1,04
	        22.828 
	          176 

	 
	LÔ CN-A19
	        43.900 
	52
	2
	1,04
	        22.828 
	          176 

	4
	Cụm CAN-L4
	      112.800 
	 
	 
	 
	        58.656 
	          451 

	 
	LÔ CN-A20
	        37.600 
	52
	2
	1,04
	        19.552 
	          150 

	 
	LÔ CN-A21
	        37.600 
	52
	2
	1,04
	        19.552 
	          150 

	 
	LÔ CN-A22
	        37.600 
	52
	2
	1,04
	        19.552 
	          150 

	5
	Cụm CAN-L5
	      164.500 
	 
	 
	 
	        85.540 
	          658 

	 
	LÔ CN-A23
	        47.600 
	52
	2
	1,04
	        24.752 
	          190 

	 
	LÔ CN-A24
	        56.400 
	52
	2
	1,04
	        29.328 
	          226 

	 
	LÔ CN-A25
	        60.500 
	52
	2
	1,04
	        31.460 
	          242 

	 
	Cộng CNA
	   1.001.200 
	 
	 
	 
	      520.520 
	       4.004 

	B
	Khu CNB (giai đoạn sau)

	1
	Cụm CNB-L1
	      194.300 
	 
	 
	 
	      101.036 
	          777 

	 
	LÔ CN-B1
	        49.800 
	52
	2
	1,04
	        25.896 
	          199 

	 
	LÔ CN-B2
	        50.200 
	52
	2
	1,04
	        26.104 
	          201 

	 
	LÔ CN-B3
	        50.200 
	52
	2
	1,04
	        26.104 
	          201 

	 
	LÔ CN-B4
	        44.100 
	52
	2
	1,04
	        22.932 
	          176 

	2
	Cụm CNB-L2
	      449.000 
	 
	 
	 
	      233.480 
	       1.796 

	 
	LÔ CN-B5
	        55.600 
	52
	2
	1,04
	        28.912 
	          222 

	 
	LÔ CN-B6
	        56.000 
	52
	2
	1,04
	        29.120 
	          224 

	 
	LÔ CN-B7
	        56.000 
	52
	2
	1,04
	        29.120 
	          224 

	 
	LÔ CN-B8
	        49.200 
	52
	2
	1,04
	        25.584 
	          197 

	 
	LÔ CN-B9
	        59.500 
	52
	2
	1,04
	        30.940 
	          238 

	 
	LÔ CN-B10
	        60.000 
	52
	2
	1,04
	        31.200 
	          240 

	 
	LÔ CN-B11
	        60.000 
	52
	2
	1,04
	        31.200 
	          240 

	 
	LÔ CN-B12
	        52.700 
	52
	2
	1,04
	        27.404 
	          211 

	3
	Cụm CNB-L3
	      370.800 
	 
	 
	 
	      173.264 
	       1.333 

	 
	LÔ CN-B13
	        33.100 
	52
	2
	1,04
	        17.212 
	          132 

	 
	LÔ CN-B14
	        38.700 
	52
	2
	1,04
	        20.124 
	          155 

	 
	LÔ CN-B15
	        38.700 
	52
	2
	1,04
	        20.124 
	          155 

	 
	LÔ CN-B16
	        38.700 
	52
	2
	1,04
	        20.124 
	          155 

	 
	LÔ CN-B17
	        38.700 
	52
	2
	1,04
	        20.124 
	          155 

	 
	LÔ CN-B18
	        30.100 
	52
	2
	1,04
	        15.652 
	          120 

	 
	LÔ CN-B19
	        38.400 
	52
	2
	1,04
	        19.968 
	          154 

	 
	LÔ CN-B20
	        38.400 
	52
	2
	1,04
	        19.968 
	          154 

	 
	LÔ CN-B21
	        38.400 
	52
	2
	1,04
	        19.968 
	          154 

	 
	LÔ CN-B22
	        37.600 
	52
	2
	1,04
	        19.552 
	          150 

	4
	Cụm CNB-L4
	      104.000 
	 
	 
	 
	        54.080 
	          416 

	 
	LÔ CN-B23
	        33.300 
	52
	2
	1,04
	        17.316 
	          133 

	 
	LÔ CN-B24
	        36.500 
	52
	2
	1,04
	        18.980 
	          146 

	 
	LÔ CN-B25
	        34.200 
	52
	2
	1,04
	        17.784 
	          137 

	 
	Cộng CNB
	   1.118.100 
	 
	 
	 
	      561.860 
	       4.322 

	 
	Tổng céng
	   2.119.300 
	 
	 
	 
	   1.082.380 
	       8.326 

	Ghi chú: Trong trường hợp đặc biệt, tầng cao của nhà máy có thể điều chỉnh. Nội dung này được thỏa thuận trong giai đoạn cấp phép đầu tư


2/.  Khu Điều hành - Dịch vụ 

Do tính chất là nơi giao thương thuận lợi giao nhau giữu các tuyến đường trọng yếu Quốc lộ 38, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tại cửa ngõ khu công nghiệp bố trí công viên quảng cáo, khu dịch vụ thương mại, khu trung tâm công cộng. Khu vực này xây dựng các công trình gồm:

· Nhà điều hành, quản lý dự án.

· Vườn hoa cây xanh cải thiện môi trường.

· Các văn phòng đại diện, trưng bày, triển lãm giới thiệu sản phẩm.

· Nhà ở cao cấp cho chuyên gia.

· Sân, vườn hoa, điểm đỗ xe...

ưu tiên xây dựng hợp khối các công trình, tạo dựng hình ảnh tổ hợp công trình khang trang, vừa là bộ mặt cửa ngõ khu công nghiệp, vừa là công trình điểm nhấn trên QL 38 và nút đấu nối từ QL 38 tới đường cao tốc.

Bảng 3-4: Chỉ tiêu kỹ thuật đất công trình hành chính – dịch vụ (ký hiệu: H-D)

	TT
	Danh mục công trình điều hành - dịch vụ
	Diện tích (m2)
	Các chỉ tiêu sử dụng đất

	
	
	
	MĐXD tối đa(%)
	Tcao tối đa (tầng)
	HSDĐ (lần)
	Quy mô

	
	
	
	
	
	
	m2 XD
	L®éng (ng)

	1
	Khu số 1 - H-D 1
	       45.400 
	45
	3
	      1,35 
	       20.430 
	          414 

	2
	Khu số 2 - H-D 2
	       68.100 
	48
	3
	      1,44 
	       32.688 
	          706 

	3
	Khu số 3 - H-D 3
	       34.400 
	45
	3
	      1,35 
	       15.480 
	          313 

	
	Tổng cộng
	     147.900 
	 
	 
	 
	       68.598 
	       1.433 


3/.  Cây xanh – mặt nước 

· Hệ thống cây xanh bao gồm:

· Cây xanh cảnh quan: Hành lang cách ly KCN với QL 38, khu cửa ngõ của KCN.

· Cây xanh cách ly: ven hàng rào xung quanh KCN, bề rộng trung bình 20-30m.

· Cây xanh trong các xí nghiệp công nghiệp, đảm bảo diện tích cây xanh từ 10-15%. Đối với các lô nhà máy – xí nghiệp tiếp giáp trực tiếp với hàng rào KCN thì khoảng lùi giành bố trí cây xanh đảm bảo 10m.

· Cây xanh dải phân cách của tuyến đường trục chính.

· Mặt nước:

Mặt nước trong KCN là mặt nước hồ điều hòa : Vai trò chính là đảm bảo và dự phòng cho thoát nước thải và một phần đóng góp vào cảnh quan, điều kiện vi khí hậu cho KCN. Phần diện tích mặt nước này được tính trong phần đầu mối hạ tầng.
Bảng 3-5: Bảng sử dụng đất cây xanh KCN (ký hiệu: CX )
	TT
	Ký hiệu lô đất
	Diện tích (ha)

	1
	CX 1
	                5,89 

	2
	CX 2
	                3,94 

	3
	CX 3
	                4,19 

	4
	CX 4
	                4,19 

	5
	CX 5
	                3,69 

	6
	CX 6
	                1,12 

	7
	CX 7
	                0,64 

	8
	CX 8
	                4,92 

	9
	CX 9
	                0,56 

	10
	CX10
	                1,46 

	
	Cộng
	              30,60 


4/.  Khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật. 

· Đầu mối hạ tầng:

Khu vực đầu mối hạ tầng tổng hợp, vị trí và quy mô được lựa chọn phù hợp với giai đoạn đầu và cả giai đoạn mở rộng, phù hợp với quản lý và vận hành và yêu cầu tối ưu về vị trí nhằm giảm thiểu kinh phí đầu tư.

Khu tập trung cho toàn KCN, được bố trí cùng khu vực trạm xử lý nước thải, bố trí, tổng diện tích dành cho điện, cấp nước và rác là 1,8ha:

· Trạm điện đầu mối : Dự kiến quy mô 0,5ha, đặt trạm 110KV, công suất 2x25MVA.

· Điểm tập kết rác : Đây là điểm tập kết rác chính cho toàn KCN, được tập kết từ nhà máy và được phân loại sơ bộ để chuyển tới khu xử lý. Quy mô dự kiến 0,6ha.
· Trạm nước sạch: Đầu mối tăng áp cấp cho các khu vực, chức năng trong KCN, quy mô dự kiến 0,7ha
· Khu xử lý nước thải:

· Nhà máy xử lý nước thải – trạm xử lý dự kiến quy mô 1,0ha, bố trí tại phu vực phía Tây của KCN, điểm thuận lợi đấu nối với kênh thoát trong khu vực và được nhập vào sông Bắc Hưng Hải.

· Hồ điều hòa – dự phòng sự cố : Chức năng chính là hồ điều hòa và trong trường hợp đặc biệt khi nhà máy xử lý tạm ngừng vận hành sẽ là hồ chứa nhằm đảm bảo KCN vận hành được liên tục. Vai trò hồ điều hòa gồm cả giải pháp dự phòng hiện tượng rò rỉ, xử lý không đạt yêu cầu đều được kiểm tra lần cuối trước khi nhập trực tiếp vào hệ thống thoát nước tự nhiên trong khu vực.

Bảng 3-6: Bảng sử dụng đất các công trình đầu mối hạ tầng (ký hiệu: TXL, ĐM)
	TT
	Danh mục - ký hiệu
	Diện tích (ha)

	1
	Đầu mối hạ tầng (N+Đ+R)
	                1,80 

	 
	Trạm điện
	               0,50 

	 
	Trạm cấp nước
	               0,70 

	 
	Điểm tập kết rác
	               0,60 

	2
	Khu xử lý nước - TXL+R
	                5,57 

	 
	Trạm xử lý nước thải
	               1,00 

	 
	Mặt nước + cây xanh
	               4,57 

	 
	Cộng
	                7,37 


3.2.3.  Tổ chức không gian quy hoạch, kiến trúc
3.2.3.1.  Yêu cầu tổ chức không gian quy hoạch:

Bố cục qui hoạch tổ chức không gian KCN Bãi Sậy có các không gian công trình và cảnh quan chủ đạo sau:

· Dọc trên QL38 qua phạm vi KCN gồm các công trình như: Cổng vào khu công nghiệp, nhà điều hành, các công trình dịch vụ khu công nghiệp và các nhà máy xí nghiệp cần có kiến trúc đẹp hiện đại, có khoảng lùi thích hợp kết hợp với cây xanh để tạo bộ mặt trung tâm hiện đại của khu công nghiệp.

· Cổng của KCN được thiết kế với hình thức kiến trúc hiện đại hoành tráng tạo tầm nhìn đẹp từ hướng QL 38 và nút trên cao tốc Hà Nôi – Hải Phòng và đảm bảo đạt tiêu chí riêng có tính chất biểu tượng cho Tổng công ty.

· Các nhà máy xí nghiệp cần có mặt đứng công trình kiến trúc chính quay ra đường trong khu công nghiệp để tạo bộ mặt kiến trúc cảnh quan.Hệ thống hàng rào và cây xanh bao quanh các xí nghiệp công nghiệp cần nhất quán đồng bộ, hệ thống biển quảng cáo, lô gô công ty cần được thiết kế đẹp tạo tầm nhìn đẹp, tránh làm ảnh hưởng tầm nhìn cho hoạt động cơ giới và mỹ quan chung của khu công nghiệp.

· Tổ chức bãi đỗ xe hợp lý trong khuôn viên lô đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp, phân luồng giao thông trong các xí nghiệp hợp lý, tránh chồng chéo luồng hàng và luồng người cũng như điểm giao cắt giữa giao thông của xí nghiệp với khu công nghiệp.

· Hệ thống mặt lát sân vườn trong khu công cộng, cây xanh trung tâm, khu thể thao, được thiết kế linh động theo từng loại hình chức năng.

· Trong không gian cây xanh có những không gian nghỉ, kết hợp dịch vụ tạo cảm giác thư gian sau những giờ làm việc của mọi người trong khu công nghiệp. 

3.2.3.2.  Yêu cầu kiến trúc công trình:
· Bố cục nhà máy cần phải thoả mãn các yêu cầu về tổ chức luồng hàng, luồng người thuận tiện, an toàn về phòng cháy nổ, an ninh, vệ sinh môi trường, mỹ quan khu công nghiệp.

· Các công trình kiến trúc: Được thiết kế đơn giản về hình thức hiệu quả về dây truyền công năng cũng như cơ động linh hoạt trong sản xuất, màu sắc hài hoà phù hợp với cảnh quan chung, với những khoảng lùi và chiều cao hợp lý tạo tầm nhìn đẹp và ấn tượng. Tổ chức nhiều hình thức kiến trúc nhà công nghiệp tránh lặp lại liên tục xoá bỏ cảm giác nhàm chán trên diện rộng của bề mặt công trình.

· Kiến trúc công trình công cộng dịch vụ: Hình thức kiến trúc hiện đại, hợp khối các công trình và có sự kết hợp hài hoà với hệ thống cây xanh trong khuôn viên khu đất.

· Hệ thống đèn đường, biển chỉ dẫn: Bố trí tại các vị trí đảm bảo thêo tiêu chuẩn quy định, chọn những hình thức đèn có những tính năng đáp ứng tốt về yêu cầu cho khu công nghiệp (Bền, rẻ, hiệu quả đầu tư cao).

· Biển quảng cáo lớn: được bố trí tại các điểm lối vào của khu công nghiệp tạo một điểm nhìn ấn tượng nhưng không chắn tầm nhìn đến những công trình khác, với hình thức quảng cáo đơn giản nhưng ấn tượng.

· Bể phun nước: được thiết kế rất hiện đại với hệ thống các vòi phun nước tạo hình rất thú vị, tạo không gian nhấn cho khu công nghiệp.

· Các sân thể thao nhỏ phục vụ nhu cầu vui chơi rèn luyện sức khỏe.

3.2.4.  Nhà ở cho người lao động, cho tái định cư GPMB

1/.  Lao động và dự kiến khu ở cho lao động tại KCN: 
Theo kết quả dự tính, tổng số lao động trong toàn KCN Bãi Sậy là 10.000 lao động (Dự báo theo phương án thấp).
a).  Nguồn lao động: 
Chủ đầu tư và các đơn vị sản xuất trong KCN cùng các doanh nghiệp thuê đất khác cần có chính sách khuyến khích sử dụng lao động có tay nghề hoặc đào tạo lao động từ nguồn nhân lực tại địa phương để nâng cao đời sống cho nhân dân vùng huyện và khu vực triển khai dự án.

b).  Quỹ đất & Nhà ở cho người lao động: 
· Với yêu cầu chủ đầu tư sử dụng nguồn lao động tại chỗ, dự kiến giải quyết 60% người lao động có quỹ nhà ở. Nhu cầu sử dụng đất như dự kiến như sau:

· Số người lao động cần giải quyết chỗ ở: 60%x10.000  = 6.000 người

· Diện tích đất ở cho người lao động:
20m2/ngx6.000ng  = 120.000mm2 = 12ha.

· Khu ở nhằm đáp ứng đủ nhu cầu diện tích ở 12ha cần 30-35ha tổng diện tích.

· Xu hướng hiện nay tại các KCN đồng bộ và hiện đại khu ở của công nhân được xem như là một hạng mục chính nằm trong tổng các hạng mục cần thiết xây dựng KCN. Khu ở công nhân được xây dựng đồng bộ theo mô hình khu ở với đầy đủ khu chức năng dịch vụ công cộng, xã hội và vui chơi giải trí, ….

Đối với KCN Bãi Sậy, khu ở của công nhân nằm ngoài khu vực thiết kế quy hoạch và sử dụng quỹ đất ở của huyện Ân Thi, tuân thủ theo sự quản lý về quy hoạch xây dựng:

2/.  Quỹ đất & Nhà ở cho tái định cư giải phóng mặt bằng: 

· Nhằm giảm thiểu xáo trộn về đời sống và các phát sinh về xã hội, kiến nghị khu vực dân cư giải tỏa cho xây dựng KCN được bố trí cũng trong khu dịch vụ phía Tây Nam KCN.
· Vi trí, ranh giới khu tái định cư: Theo kế hoạch của UBND huyện Ân Thi, dự kiến có thể kết hợp bố trí tại khu vực tái định cư trong một số Khu đô thị mới của huyện, hoặc sát với khu ở công nhân
3/.  Quỹ đất phục vụ công tác di dời  nghĩa địa: 
Để giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng thuận lợi và đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Đề ghị trong bước lập dự án cần phối hợp và đồng thuận từ cấp xã tới huyện về việc tập kết mồ mả cho khu vực. Kiến nghị điều tra xã hội học để có phương án hợp lý nhất
Khi triển khai lập quy hoạch, cần làm việc với huyện và xã không thực hiện chôn cất mới trong phạm vi dự kiến xây dựng nhà máy, tránh xáo trộn và di dời không đáng có.

4/.  Kiến nghị phương án:

· Căn cứ trên:

· Số liệu sơ bộ tính toán về nhu cầu quỹ đất.

· Hệ thống dự án phụ cận KCN Bãi Sậy.

· Điều kiện hiện trạng quỹ đất có thể khai thác.

· Kiến nghị:

· Vị trí khu dịch vụ: Bố trí ở phía Tây Nam của KCN, khu vực cho phép khai thác tối đa khoảng 50ha. Đảm bảo tránh chồng chéo về giao thông trên QL38 và phục vụ hiệu quả cho cả KCN Tân Phúc. Khu dịch vụ sẽ nằm tại 2 xã Bắc Sơn và Bãi Sậy.
· Để đảm bảo tính phù hợp cho giai đoạn trước mắt, một phần nhu cầu ở của lao động được đáp ứng ngay trong khu dân cư phụ cận KCN Bãi Sậy. Việc xây dựng và chuyển đổi cần được thực hiện trong 1 dự án riêng, sau bước quy hoạch được duyệt. Trong đó chú ý tới xung đột giao thông giữa lao động với vận tải hàng hóa và những khu vực nằm trong phạm vi khoảng cách ly không cho phép bố trí nơi ở lao động.
3.3.  Thiết kế đô thị

3.3.1.  Mục tiêu:

Tạo dựng hình ảnh về một Khu công nghiệp hiện đại được đầu tư đồng bộ nhằm thoả mãn các điều kiện về môi trường xanh, sạch, đẹp, không gây tác động xấu tới cảnh quan chung trong khu vực. 

Cải thiện chất lượng, tránh việc tầm thường hóa kiến trúc các công trình. Xây xựng Khu công nghiệp Bãi Sậy là một Khu công nghiệp chất lượng cao về kiến trúc cảnh quan, môi trường tạo sự hấp dẫn và hiệu quả đầu tư cao.

Đề xuất các quy tắc thiết kế mang tính khống chế và chỉ đạo làm căn cứ cho các bước nghiên cứu triển khai thiết kế công trình.

Đề xuất các quy định về quản lý kiến trúc cảnh quan Khu công nghiệp.

3.3.2.  Đánh giá hiện trạng khu vực 

Khu vực nghiên cứu quy hoạch là khu vực cửa ngõ theo đường Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (QL 5B) vào Hưng Yên, tiếp giáp với QL38, phía Nam sông Bắc Hưng Hải, huyện Ân Thi. Ranh giới KCN Bãi Sậy được xác định như sau:

· Phía Bắc: giáp khu đất ruộng, lân cận khu dân cư nông thôn. Đề xuất tăng cường cây xanh, tạo thành vùng đệm sinh thái giữa KCN và khu dân cư;

· Phía Nam : giáp đường trục chính nối từ đường QL 38 ra đường vành đai sông Bắc Hưng Hải; Đây là trục đường gắn kết giữa KCN và khu dịch vụ dự kiến; Đề xuất tạo các không gian đệm, tạo sự liên kết giữa hai khu vực.
· Phía Đông: giáp đường QL 38 và các hộ liền kề ven đường; QL 38 là trục giao thông trọng yếu, đấu nối KCN với hệ thống giao thông liên vùng. thông qua 2 cổng vào chính. Chiều dài QL 38 đoạn đi qua KCN dài hơn 3km (không tính gián đoạn). Đề xuất tạo mặt đứng khang trang, hiện đại dọc tuyến đường. Thiết lập các khoảng trống không gian, các công viên cây xanh... tránh cảm giác nặng nề thường thấy ở các nhà máy sản xuất

· Phía Tây: giáp sông Bắc Hưng Hải và làng xóm hiện trạng. Đề xuất tạo các hành lang thông gió, tăng cường hành lang cây xanh cách ly nhằm cải thiện vi khí hậu trong khu vực. 
Khu vực nghiên cứu có địa hình tương đối bằng phẳng chủ yếu là vùng đất sản xuất nông nghiệp và hồ đầm. Trong ranh giới thiết kế hầu như không có công trình nào đáng kể. Tuy nhiên, giáp ranh có các công trình tôn giáo, phục vụ dời sống tinh thần tín ngưỡng của nhân dân trong vùng. Những công trình này được nghiên cứu, không những được gìn giữ mà còn tôn tạo, xây dựng trong một quần thể được đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện phát huy giá trị.

Đánh giá chung : Là khu vực gần làng xóm dân cư nông thôn đang trong quá trình đô thị hóa. Cảnh quan chung vừa mang tình chất ven đường Quốc lộ, vừa là khu vực đồng ruộng, ven sông.

3.3.3.  Phân khu chức năng và giải pháp sử dụng đất

Trong phạm vi KCN Bãi Sậy có các khu đất có chức năng sử dụng như sau:

1/.  Khu trung tâm dịch vụ công cộng số 1

Bao gồm các hạng mục sau:

· Không gian cảnh quan nhà quản lý, điều hành.

· Khối trưng bày giới thiệu sản phẩm.
· Cây xanh vườn dạo.
· Khối văn phòng đại diện.
· Sân luyện tập TDTT.
Bố trí hợp khối ngay cửa ngõ vào Khu công nghiệp tạo hình khối sinh động tận dụng tối đa không gian xứng tầm với khu vực đón tiếp.

2/.  Khu nhà máy XNCN: 

Được bao bọc bởi hệ thống cây xanh cảnh quan kết hợp cùng cây xanh cách ly. Tận dụng mặt tiền của lô đất bố trí các công trình cây xanh phía trước nhà máy và khu điều hành, quản lý của nhà máy, nâng cao hiệu quả thẩm mỹ cho khu vực.

3/.  Khu cây xanh công viên: 

Là quỹ đất để xây dựng hệ thống cây xanh vườn dạo và cây xanh cách ly bảo vệ môi trường làm cải thiện vi khí hậu của Khu công nghiệp và tăng giá trị thẩm mỹ  bao gồm các thảm cỏ, hoa và hệ thống đường dạo liên hoàn kết hợp với một vài tiểu cảnh nhỏ tạo điểm nhấn, (xem bản đồ Quy hoạch sử dụng đất).

4/.  Khu đầu mối kỹ thuật hạ tầng:

Được bao bọc bởi hệ thống cây xanh cách ly đảm bảo vệ sinh môi trường và tăng gia trị thẩm mỹ. 

5/.  Hệ thống giao thông:

Đóng vai trò rất lớn trong việc hình thành đặc trưng riêng của Khu công nghiệp. Là hành lang thông thoáng chính của cụm.
3.3.4.  Phân vùng kiến trúc cảnh quan

3.3.4.1.  Các tiêu chí cần đạt được

· Phù hợp về mặt chức năng.
· Phù hợp với các yếu tố vật thể có ảnh hưởng tới cảnh quan chung: đường giao thông, các công trình quan trọng, sông Bắc Hưng Hải...

· Phù hợp với cấu trúc khung hạ tầng kỹ thuật.
· Tạo điều kiện thiết lập các hỗ trợ về môi trường cảnh quan sinh thái.
3.3.4.2.  Phân theo khu vực

1/.  Phân vùng cảnh quan theo phân khu chức năng

Khu vực tập trung xây dựng:

· Khu vực công cộng, văn phòng, điều hành, dịch vụ...

· Khu vực nhà máy công nghiệp

· Khoảng trống không gian:

· Các khu công viên cây xanh cảnh quan

· Hành lang cách ly, vùng đệm sinh thái
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Sơ đồ phân vùng cảnh quan KCN
2/.  Phân vùng theo các yếu tố vật thể

· Khu vực giáp Ql38. 
· Khu vực giáp Tl 210.
· Khu vực giáp sông Bắc Hưng Hải, các thôn dân cư lân cận.
· Khu vực trung tâm.
Tổng hợp phân vùng kiến trúc cảnh quan
	TT
	Tên vùng
	Tính chất
	Vị trí
	Đề xuất chung

	01
	Khu vực Bối Khê
	Khu công cộng, dịch vụ...
	Ven Ql 38, gần thôn Bối Khê
	Thiết lập khu cảnh quan sinh thái gắn với cổng chính số 1

	02
	Khu vực ...
	Khu cơ quan, văn phòng,  điều hành
	Ven Ql 38, gần thôn...
	Thiết lập khu cảnh quan hành chính gắn với cổng chính số 2

	03
	Khu vực chùa Ba Cửa
	Khu vui chơi giái trí
	Ven Tl 210, gần chùa Ba Cửa
	Tạo dựng khu công viên cảnh quan gắn với công trình tôn giáo.

	04
	Khu trung tâm
	Khu các nhà máy sản xuất
	Khu vực lõi KCN
	Tạo dựng khu công viên công nghiệp (Industry Park) với các tiêu chí cao về môi trường, cảnh quan

	05
	Khu vực vùng đệm
	Khu cây xanh sinh thái
	Khu vực ngoại vi, giáp các điểm dân cư lân cận
	Thiết lập các vùng cây xanh, cây ăn quả... giảm thiểu các tác động xấu về môi trường


3.3.5.  Thiết kế đô thị các theo các vùng

3.3.5.1.  Khu vực ven Quốc lộ 38

1/.  Đặc điểm 

Có nhiều hộ dân liền kề nằm hai bên tuyến đường, chủ yếu làm nghề kinh doanh hộ gia đình, các công trình xây dựng tự phát do chưa có quy hoạch. Hành lang cách ly theo quy định đối với đường Quốc lộ chưa được thiết lập, bề rộng tuyến đường chưa đáp ứng đủ nhu cầu vận tải, chưa đảm bảo an toàn giao thông.
Tổng chiều dài tuyến đường Ql 38 đoạn qua khu công nghiệp khoảng 3,1 km, chia làm 03 đoạn:
· Đoạn 1 - Khu vực xã Bãi Sậy: Dài khoảng 1,55km, từ nút giao thông khác cốt, qua thôn Bối Khê, các hộ dân ven tuyến bao gồm hai lớp nhà dự kiến sẽ giải tỏa theo dự án mở rộng, cải tạo đường QL 38. Khu vực này có hai công trình tôn giáo là chùa Bối Khê và đình Bối Khê cạnh bưu điện. Trên đoạn này tổ chức Cổng số 1 vào KCN

· Đoạn 2 - Khu vực xã Phù ủng: Dài khoảng 1,0 km, qua thôn dân cư tập trung của thôn Bối Khê bám theo QL38, đây là khu dân cư lớn, ở ổn định, được nâng cấp, cải tạo hiện trạng.
· Đoạn 3 -  Dài khoảng 0,55 km, phần thứ 2 của KCN tiếp giáp với QL38 về phía Bắc, trên đoạn này tổ chức Cổng số 2 vào KCN.

 Mặt tiền tiếp xúc trực tiếp với QL 38 khoảng 2,2 km, còn lại khoảng 1,0km không nằm trong ranh giới KCN là nơi tập trung nhiều hộ dân.
2/.  Giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

a).  Giải pháp chung:
· [image: image28.jpg]


Tạo hành lang cách ly, bề dày tối thiểu 30m tính từ mép đường dự kiến mở rộng (khoảng 50m so với tim đường hiện trạng). Trong hành lang cách ly, trồng cây xanh đảm bảo các tiêu chí về môi trường, về cảnh quan.
· Thiết lập đường gom, đảm bảo giao thông nội bộ, tổ chức 02 cổng vào KCN.

· Tạo dựng cảnh quan đẹp dọc tuyến đường. Đây là mặt đứng quan trọng nhất của KCN, bao gồm các công trình dịch vụ, thương mại, văn phòng, công viên cây xanh...

· Tạo các khoảng trống không gian, tránh tình trạng dàn trải trên tuyến đường

· Phối hợp các công trình bằng nhiều giải pháp, chiều cao công trình có nhịp điệu, tạo điểm nhấn không gian hợp lý. 
b).  Giải pháp đoạn qua thôn (Không thuộc ranh giới KCN)

· Kiến nghị nâng cấp cải tạohệ thống nhà dân, giữ nguyên mật độ xây dựng

· Khuyến khích trồng cây xanh, tạo hồ điều hòa vi khí hậu 

3.3.5.2.  Khu vực lõi: các nhà máy sản xuất công nghiệp

1/.  Quy định kiểm soát về kiến trúc cảnh quan trong KCN
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Công trình dịch vụ công cộng trong Khu công nghiệp, các nhà điều hành, quản lý trong các XNCN phải đồng nhất phong cách kiến trúc hiện đại đơn giản không được quá rườm rà. Chiều cao công trình dao động tư 1 – 3 tầng. Cốt 0.00 của công trình là + 450 mm so với cốt hoàn thiện vỉa hè. Chiều cao thông thủy tầng 1 thống nhất là 5 m. Màu sắc mặt tiền sử dụng gam màu sáng, phối kết không quá 5 màu khác nhau trên một diện mặt đứng công trình.

· Lối vào biểu tượng khu công nghiệp: Là hình ảnh giới thiệu về khu công nghiệp, là ấn tượng tiếp xúc, giới thiệu về khu công nghiệp. Hình thức kiến trúc cần phải hiện đại, ấn tượng. Có thể tổ chức thi tuyển về hình thức kiến trúc. 

· Thiết kế các công trình nhà máy, xí nghiệp phải phù hợp với yêu cầu và đặc điểm của từng xí nghiệp theo loại hình công nghiệp dựa trên dây chuyền công nghệ, số lượng đặc điểm nhà và công trình, khối lượng và phương thức vận chuyển. 

· Kiến trúc nhà máy: Hình thức đơn giản, phong cách hiện đại, đảm bảo được dây chuyền công nghệ. 

· Trong các lô đất, công trình được mô đun hoá kết hợp với hệ thống cây xanh sân vườn để tạo cảnh quan và cải thiện vi khí hâụ.

· Việc bố trí công trình nhà xưởng và cây xanh trong từng nhà máy phải phối kết hài hoà với các nhà máy lân cận để đảm bảo ý đồ tổ chức không gian chung toàn khu công nghiệp đồng thời tạo được các khối và mảng cây xanh lớn, tận dụng được vào chức năng cách ly giữa các nhà máy, cũng như với các khu chức năng bên trong và bên ngoài khu công nghiệp.
· Tổ chức khoảng lùi giữa các công trình liền kề. Ngoài chức năng là khoảng cách an toàn phòng hoả còn là điểm nghỉ thị giác, phân cách không gian ngăn được cảm giác kéo dài của các công trình. Các khối công trình phục vụ như nhà kho, trạm điện, trạm sửa chữa, công trình phụ phải được bố trí ở phía sau của lô đất.  Xem hình vẽ dưới.
· Tổ chức khoảng lùi giữa các công trình liền kề. Ngoài chức năng là khoảng cách an toàn phòng hoả còn là điểm nghỉ thị giác, phân cách không gian ngăn được cảm giác kéo dài của các công trình. Các khối công trình phục vụ như nhà kho, trạm điện, trạm sửa chữa, công trình phụ phải được bố trí ở phía sau của lô đất.  Xem hình vẽ dưới.
2/.  Mật độ xây dựng trong các lô đất xí nghiệp công nghiệp

Hiện nay kiến trúc của các xí nghiệp công nghiệp đã có những chuyển biến đáng kể, nhờ việc hiện đại hoá các dây chuyền công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật và những giải pháp tiên tiến trong việc xử lý kết cấu xây dựng. Hình ảnh các xí nghiệp công nghiệp vì thế trở nên sinh động và hấp dẫn hơn, hình khối các xí nghiệp công nghiệp có thể trải dài theo chiều ngang hoặc vươn lên theo chiều đứng, tuỳ thuộc loại hình công nghiệp và dây chuyền sản xuất hàng hoá. 

Hình khối kiến trúc cao tầng có hiệu quả trong việc tăng hệ số sử dụng đất, đi đôi với việc giảm mật độ xây dựng trong các lô đất xí nghiệp công nghiệp, cho phép tăng cường cây xanh, sân vườn, cải thiện đáng kể điều kiện vi khí hậu và hình ảnh kiến trúc của khu công nghiệp. Vì vậy, trong Khu công nghiệp ở một số vị trí đặc biệt cho phép áp dụng giải pháp kiến trúc này, đặc biệt với các lô đất chia đôi modul so với các lô lân cận.

Hình ảnh minh hoạ:
	[image: image10.jpg]
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Dạng tổ chức không gian nhà máy xí nghiệp: Các nhà xưởng công nghiệp thường sử dụng nhà thép tiền chế có nhịp không gian và chiều cao khá lớn (có ý nghĩa một phần để giảm nhiệt độ và tạo độ thông thoáng cho không khí bên trong các nhà xưởng). Với khối tích và chiều cao lớn như vậy, việc quy định về mật độ xây dựng trong lô đất xí nghiệp công nghiệp (quan hệ giữa mật độ xây dựng và chiều cao các khối nhà xưởng chính) có ý nghĩa lớn cho việc giảm thiểu các yếu tố tiêu cực về vi khí hậu và cảnh quan trong khu công nghiệp.

· Ngoại thất các xí nghiệp công nghiệp: 

· Sử dụng tường rào bảo vệ dạng thép hộp cao 1,6m tạo sự thông thoáng đồng bộ cho toàn Khu công nghiệp.

· Cổng và hàng rào phía mặt ngoài các xí nghịêp công nghiệp phải có kích thước, độ cao bằng nhau trên tuyến.

· Các xí nghiệp công nghiệp được phép sử dụng tường, mái công trình để sơn các biển quảng cáo, nhưng không được sử dụng các biển quảng cáo quá to, nội dung không phù hợp, màu sắc quá loè loẹt trên các mảng tường mặt ngoài công trình làm xấu cảnh quan chung.

· Không sử dụng hình thức kiến trúc cổ điển cho các công trình nhà làm việc, nhà hành chính, văn phòng trong các xí nghiệp công nghiệp.

· Phải tổ chức các khoảng xây lùi cách các lộ giới để trồng cây xanh, qua đó có thể che bớt và làm sinh động hình thức kiến trúc của các công trình công nghiệp.

· Trên trục chính Đông - Tây (lộ giới 29m) không sử dụng các màu sắc quá mạnh cho các kết cấu bao che công trình như các màu: đỏ, xanh thẫm, nâu, vàng, làm xấu cảnh quan, mất tập trung, có thể gây tai nạn giao thông.
3.3.5.3.  Khu vực ven sông Bắc Hưng Hải

· Tạo các hành lang thông thoáng, kết nối không gian thoáng từ sông với KCN

· Tăng cường cây xanh cách ly, tán lớn, có khả năng che chắn, chống ồn tốt

· Các công trình giáp ranh có khoảng lùi xây dựng tối thiểu 30m.
3.3.6.  [image: image31.jpg]


Thiết kế cảnh quan các trục giao thông chính
· Trục chính số 1: Kết nối từ Cổng số 1 vào Khu công nghiệp: mặt cắt đường rộng 30 m có dải phân cách 06 m.

· Trục chính số 2: Kết nối từ Cổng sô 2 vào Khu công nghiệp: mặt cắt đường rộng 30 m có dải phân cách 06 m. Đây là trục cảnh quan chính của Khu công nghiệp số 2.
·  Trục xương sống theo hướng Đông Bắc -Tây Nam: là trục liên kết các khu chức năng chính.

· Các đường giao thông nội bộ với vỉa hè rộng tối thiểu 6,0m đủ đảm bảo trồng cây xanh cải thiện vi khí hậu và mỹ quan chung trong Khu công nghiệp

· Cơ cấu bố cục không gian sử dụng giải pháp quy hoạch mạng xương cá, trục xương sống là trục trung tâm, các lô đất XNCN bố trí dọc theo các tuyến đường. Giải pháp này thuận lợi cho việc chia lô đất.

· Tổ chức hệ thống không gian mở (cây xanh, quảng trường) như là yếu tố để liên kết không gian trong từng khu vực cũng như trong toàn Khu công nghiệp, tạo nên đặc trưng riêng về không gian kiến trúc cho Khu công nghiệp.
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Trục không gian chính của Khu công nghiệp chính là trục đường chính của đấu nối từ QL38. Trên trục không gian dạng tuyến xuyên suốt các không gian (không gian cửa ngõ, không gian thương mại, không gian nhà máy). Để đảm bảo tính thống nhất của toàn trục trên đoạn qua trung tâm trồng thống nhất một loại cây bóng mát với khoảng cách đều 6m. Không cản trở tầm nhìn và mặt đứng của công trình.
Không gian mở dạng điểm làm tăng sự đa dạng hình thức tổ chức không gian, trong Khu công nghiệp được thiết kế như sau:

Phối kết cây xung quanh biểu tượng của Khu công nghiệp và các không gian trước nhà máy xí nghiệp với màu sắc tươi sáng tạo điểm nhấn, hình thành nên những diện đồng nhất hài hòa trong ngôn ngữ kiến trúc

3.3.7.  Thiết kế cảnh quan các công trình kiến trúc

3.3.7.1.  Công trình công cộng, nhà điều hành, dịch vụ thương mại
Hình ảnh minh họa
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· Sử dụng ngôn ngữ kiến trúc hiện đại, hình khối, đường nét đơn giản.

· Ưu tiên hợp khối công trình nhằm tăng diện tích không gian trống dành cho cây xanh vườn hoa
3.3.7.2.  Công trình công nghiệp
Mô hình một nhà máy điển hình
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Tuân thủ khoảng lùi xây dựng chung trong từng khu vực

Khuyến khích xây dựng nhà 1 tầng, kết cấu giàn không gian và sử dụng mái dốc. Hình thức kiến trúc đơn giản, hợp khối công trình theo chức năng hoạt động

Phối hợp hai hoặc bốn nàh máy thành một nhõm công trình, tạo khoảng thông thoáng xung quanh hoặc lõi giữa nhằm tăng cường khoảng trống không gian cục bộ và hiệu quả diện tích cây xanh
Hình ảnh minh họa
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3.3.7.3.  Thiết kế cảnh quan các cụm công trình trang trí

Tổ chức chiếu sáng và bố trí phương tiện thông tin thị giác (biển báo, tín hiệu,…) không chỉ đáp ứng nhu cầu phục vụ an toàn giao thông, bảo vệ mà phải được bố trí tạo khả năng định hướng, có tính trang trí, tham gia tích cực vào bố cục không gian của từng khu vực và toàn khu công nghiệp.

Các tượng nhỏ, cổng ra vào, vòi phun nước là nhân tố cảnh quan được khai thác, đặc biệt là lối vào khu công nghiệp, tạo nên đặc trưng riêng của khu công nghiệp.
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Một số thí dụ minh hoạ:
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3.3.7.4.  Thiết kế cảnh quan cổng vào khu công nghiệp

1/.  Cổng vào Khu công nghiệp
Cổng vào từng nhà máy khuyến khích sử dụng tổ hợp kiến trúc nhỏ, không lấn át cảnh quan chung
Hình ảnh minh họa lối vào nhà máy xí nghiệp công nghiệp
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2/.  Thiết kế các điểm đỗ xe công cộng.

· Điểm đỗ xe tập trung được bố trí ngay lối vào Khu công nghiệp, khu điều hành quản lý. Phối kết cây trồng bóng mát tăng độ che phủ mảng xanh cho Khu công nghiệp. Thuận tiện cho các xe của Khu công nghiệp vào ra mà không cản trở giao thông.
· Điểm đỗ xe phụ bố trí khu vực gần dân cư nhằm làm tăng khoảng cách từ các nhà máy tới khu dân cư lân cận
· Bố trí kết hợp dịch vụ rửa xe, bảo dưỡng để đảm bảo vệ sinh môi trường.

3.3.8.  Thiết kế hệ thống cây xanh

3.3.8.1.  Mục tiêu: 

Cải thiện điều kiện vi khí hậu, giảm các độc hại sinh ra trong quá trình sản xuất như bụi, tiếng ồn, làm mát và sạch không khí, đồng thời làm đẹp cảnh quan trong Khu công nghiệp.

3.3.8.2.  Nhiệm vụ:

· Căn cứ theo chúc năng của không gian phân bổ cây xanh hợp lý.

· Cây trồng bóng mát: Sử dụng cây thân gỗ dáng thẳng, đẹp xanh lá quanh năm, chiều cao phân cành > 3m.

· Cây trồng công viên vườn dạo: Phối kết các cây bóng mát hoa lá, dáng đẹp cùng những cây hoa lá màu quanh năm tạo sự sinh động cho khu vực

· Cây trồng trang trí: Sử dụng những cây hoa, lá đẹp. Ra lá quanh năm phối kết hợp lý tăng sự sinh động cho không gian.

· Cây viền bồn: được cắt tỉa thường xuyên tạo sự nghiêm túc trong không gian. 

3.3.8.3.  Các thành phần cơ bản
1/.  Cây xanh công viên
· Cây xanh trong vườn dạo và các khoảng mở công cộng: được trồng và chọn chủng loại theo mục đích sử dụng và có vai trò khác nhau:

· Cây xanh trong khu công viên đường dạo có chức năng chính là tăng mảng xanh, tạo bóng mát, cải thiện vi khí hậu trong vùng. Đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn. Khi trồng cần phải đảm bảo giá trị thẩm mỹ và chức năng phục vụ của vườn dạo.
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· Cây xanh công trình với chức năng tăng giá trị thẩm mỹ cho công trình cần phải lựa chọn ưu tiên các cây có hoa, lá đẹp tốn ít công chăm sóc. Khi trồng phải chú ý phối kết cây cao thấp, xa gần để tạo chiều sâu không gian.
· Việc tổ chức vườn hoa trong Khu công nghiệp bao gồm cây xanh phía trước nhà máy và cây xanh được kết hợp với bãi đỗ xe của khu công nghiệp  cần phải phối hợp cây bóng mát và cây bụi đảm bảo chức năng vừa tăng giá trị thẩm mỹ và cách ly trong Khu công nghiệp.

· Xây dựng đủ diện tích cây xanh vườn hoa trong khu công nghiệp, kết hợp với mặt nước nhằm cải thiện vi khí hậu.
· Xây dựng kết hợp với một số công trình có khói tích nhỏ, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi trong KCN, tạo thành các không gian đa năng, tăng hiệu quả sử dụng và tiện ích công cộng.
2/.  Cây xanh hè đường

Cây xanh trên các tuyến đường: được phân bố trên dải phân cách và hai bên đường. Vừa có tác dụng tạo tuyến cảnh quan vừa là những hành lang thông gió của Khu công nghiệp.
Hình ảnh minh họa
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3/.  Cây xanh nhà máy

Cây trong các lô đất: được trồng kết hợp giữa cây hoa lá màu, cây bụi, cỏ và cây lấy bóng mát.
áp dụng đồng bộ một loại giải pháp cho cùng một khu vực, đảm bảo bề rộng, sự thẳng hàng của hành lang thông gió đã được thiết kế tổng thể

· Trồng cây xanh xen cấy giữa các khối công trình

· Trồng cây xanh xung quanh nhà máy
Hình ảnh minh mặt bằng bố trí cây xanh trong nhà máy công nghiệp
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4/.  Một số loại cây ứng dụng trồng trong khu công nghiệp
Trên cơ sở nghiên cứu đặc tính của một số loài cây, điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng của khu vực, trong Khu công nghiệp Bãi sậy có thể trồng được một số loài cây bụi và cây bóng mát sau:

· Muồng đen (Cassia splendida): Cây bản địa vùng Đông Nam á, gỗ nhỡ, thân thẳng nhưng không đều. Hoa mầu vàng tươi. Cây mọc nhanh, thích hợp nơi có nhiệt độ bình quân năm 21-240c, lượng mưa 500-1000mm, có thể có 6 tháng khô hạn. Cây sống được trên đất bồi tụ trung tính hoặc hơi kiềm. Không sống được nơi có sương giá. Cây có dáng đẹp, hoa quả có mầu sắc gần như quanh năm có thể trồng làm cây cảnh và bóng mát, nên trồng ở những nơi đất rộng vì rễ cây ăn nổi, ảnh hưởng đến vỉa hè công trình. 

· Dái ngựa (Swietania macrophylla): Cây cao 15 - 20m có thể cao hơn 20m. Cây có khả năng thích ứng rộngvới sự thay đổi của nhiệt độ, ánh sáng. Nhiệt độ thích hợp 20 - 280c, chịu được rét và chịu được nóng. Thích hợp ở lượng mưa hàng năm 1200 - 2000 mm/năm. Cây lớn ưa sáng. Cây sợ nước ứ đọng, mực nước ngầm nông. Cây có nguồn gốc Nam Mỹ. Cây nhân giống bằng gieo hạt. Dái ngựa là cây mọc khoẻ, cho nhiều bóng râm, chịu được gió bão. 

· Lim xẹt (Peltophorum tonkinensis) : Cây gỗ lớn cao tới 15m, thân thẳng tán khoẻ, tán hơi tròn, tán lá rất đẹp, lá màu xanh vàng, hoa mọc chùm ở đầu cành, màu vàng rực rỡ, nở rộ vào tháng 6-7. Rễ mọc chìm, trồng ở tr​ờng học, khu nghỉ mát, khu đô thị cho hoa và bóng mát rất đẹp.
· Long não (Cinnamomum comphora ) : Cây sinh trưởng nhanh, chiều cao từ 15 - 20m, tán hình tròn, mật độ tán th​a, thay lá vào mùa xuân. Hoa nhỏ màu vàng nhạt, nở tháng 2-4, mùi thơm nhẹ, quả hình cầu có đ​ờng kính từ 6-8 mm. Cây tiết chất phitônxit xua đuổi và diệt côn trùng. Rễ trụ ăn sâu, ít rễ ngang, ít ảnh hưởng công trình, cây được sử dụng trong nhiều đô thị.

· Cây Trắc bách diệp (Cypressus sempervirens): Cây gỗ nhỡ, thân thường phân nhánh, cành mọc đứng, nhánh mang lá theo những mặt phẳng thẳng đứng. Lá tồn tại lâu, mọc đối dạng vẩy, áp sát các  nhánh. Cây ra quả hàng năm. Cây ưa khí hậu nóng ẩm, chịu được rét. 

· Bằng lăng (Lager stroemia Speciosa) : Cây thân thẳng, cao từ 15 - 20m, tán hình thuỗn tròn, mật độ tán dày, lá hình trái xoan, xanh sẫm dài 7- 9 cm, lá rụng rải rác tháng 12, rụng hoàn toàn tháng 2 -3. Hoa mọc chùm đầu cành, màu  tím, nở tháng 6-7, cây có rễ trụ ăn sâu, ít rễ ngang, phù hợp với trồng xen loài khác.
Hình minh họa cây xanh dọc theo trục đường giao thông
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3.4.  Quy hoạCh hệ thống hạ tầng kỹ thuật

3.4.1.  Quy hoạch giao thông 

3.4.1.1.  Cơ sở và nguyên tắc thiết kế

1/.  Nguyên tắc thiết kế
· Nghiên cứu đầy đủ tới hệ thống giao thông đối ngoại, công trình đầu mối, đấu nối với các khu vực xung quanh.
· Đảm bảo phân khu chức năng hợp lý và thuận lợi trong chia modul nhà máy xí nghiệp.

· Đảm bảo tính liên hoàn và không chồng chéo giữa các nhu cầu giao thông : vận chuyện hàng hóa ra vào, đi lại của lao động, chuyển chất thải, v.v…

· Mạng lưới đường trong khu công nghiệp phải được thiết kế sao cho khả năng khai thác hiệu quả, tiết kiệm kinh phí đầu tư xây dựng nhất, kết nối thuận lợi với đường giao thông đối ngoại song không làm ảnh hưởng tới khả năng thông xe và an toàn của các phương tiện lưu thông.

· Đồng thời mạng lưới đường được thiết kế để việc bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước…) thuận lợi và kinh phí đầu tư xây dựng thấp nhất.

· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của mạng lưới đường được thiết kế đảm bảo theo quy chuẩn, quy phạm hện hành.
2/.  Quy trình, quy phạm áp dụng
· Tiêu chuẩn Việt Nam – Quy chuẩn kỹ thuật Quy hoạch xây dựng

· Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị, TCVN 104-2007.

· Qui trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn.

· Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237 - 01.

· Quy trình thiết kế áo đường mềm 22 TCN 211 - 06.

· Quy trình thiết kế áo đường cứng 22 TCN 223 - 95.

3.4.1.2.  Giao thông đối ngoại:

1/.  Đường bộ:

a).  Đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng  (trích dẫn theo dự án đã duyệt)
· Nhằm tăng cường năng lực giao thông của trục giao thông phía Đông thủ đô Hà Nội khi tình hình khai thác của QL5 hiện tại đã mãn tải và không đảm bảo ATGT. Thúc đẩy kinh tế khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng. Hình thành, hoàn chỉnh mạng cao tốc phía Bắc, kết nối các quốc lộ khác, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị lớn dọc theo tuyến đường ra nhóm cảng phía Bắc và ngược lại.

· Theo thiết kế, đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng sẽ đi qua địa phận các tỉnh Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng;

· Nằm về phía Nam của QL5 khoảng 10 - 15 km, qua các huyện Gia Lâm (Hà Nội), Văn Giang, Yên Mỹ và Ân Thi (Hưng Yên), Bình Giang, Gia Lộc, Tứ Kỳ (Hải Dương), và An Lão, Kiến Thuỵ (Hải Phòng).

· Mặt cắt đường có quy mô như sau:

· Bề rộng nền đường: B nền 


= 35,5m.

· Bề rộng mặt đường: B mặt 


= 28,5m.

· Dải phân cách giữa: (1,0x2)+3,0 

= 5,0 m.

· Làn dừng xe khẩn cấp: 2x3,0 

= 6,0m.

· Lề đường: 2x1,0 



= 2,0m.

· Giao cắt: Toàn bộ hệ thống đường ra vào đường cao tốc được thiết kế khác mức, đoạn qua tỉnh Hưng Yên có 4 nút giao khác mức liên thông (có thiết kế ra/vào đường cao tốc) là: Nút giao với đường vành đai IV của thành phố Hà Nội, TL206, QL39A, QL38 và QL38B (TL39B). Các nút giao có dạng trực thông (không thiết kế ra/vào đường cao tốc) tại các vị trí TL199 và TL200. Những đoạn qua các khu vực tập trung dân cư, tại các vị trí giao nhau phải bố trí cầu chui dân sinh để đảm bảo an toàn giao thông

b).  Quốc lộ 38: 
Xuất phát từ giao với quốc lộ 39 tại Trương Xá (Kim Động) qua thị trấn Ân Thi đi sang thị trấn Kẻ Sặt (Hải Dương). Quy mô bề rộng chỉ giới đường 42,0m (Mặt cắt 2-2), cụ thể:

· Bề rộng phần xe chạy:

=
9,0m.

· Bề rộng mặt đường:


= 
 12m.

· Bề rộng hành lang bảo vệ: 2x15,0
=
30,0m.

2/.  Nót giaoth«ng:

· Nút đối ngoại chính: Nút nằm trong tổng dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, đấu nối giữa đường cao tốc với QL38. Hiện nay dự án nút được lập, trong thiết kế quy hoạch KCN Bãi Sậy cập nhật và không có kiến nghị về điều chỉnh. 
· Nút đấu nối với QL 38 – cửa ngõ KCN: Bố trí hai nút theo 2 giai đoạn, khoảng cách 2 nút km. Tại mỗi nút bố trí đảo dẫn hướng và xây dựng làn tăng – giảm tốc nhằm đảm bảo giao thông thuận lợi và yêu cầu an toàn giao thông.

Nhằm đảm bảo tốt nhất khai thác lợi thế của đường cao tốc và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng từ hoạt động giao thông của KCN với QL38, đường cao tốc, phương án thiết kế quy hoạch KCN Bãi Sậy kiến nghị giải phóng mặt bằng xây dựng nút được kết hợp cùng giải phóng một phần dân cư khu vực nút trong phần ảnh hưởng của KCN để đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ, tránh xáo trộn dân sinh quá lớn.

3/.  Đường thuỷ:

Vị trí KCN nằm về phía Nam sông Bắc Hưng Hải, mặc dù đây là sông đào mang chức năng tưới tiêu cho nông nghiệp là chủ yếu, nhưng vẫn có thể tận dụng để xây dựng bến để vận chuyển vật liệu xây dựng với khối lượng vừa phải.
3.4.1.3.  Giao thông trong khu đất thiết kế:

1/.  Giải pháp thiết kế mạng lưới

a).  Mạng lưới đường trong Khu công nghiệp:

· Mạng lưới đường trong khu công nghiệp được thiết kế theo dạng ô vuông với khoảng cách các lưới đường trục chính là 600-1000m (đường chính cấp khu vực), khoảng cách các lưới đường nhánh là 300-450 m tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân khu chức năng các loại hình công nghiệp và thuận lợi cho việc khai thác các lô đất công nghiệp.

· Mạng lưới đường bao gồm 2 tuyến đường trục chính chạy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, nối với quốc lộ 38, tuyến trục chính liên khu vực chạy theo hướng Bắc – Nam kết nối 3 tiểu khu với nhau và với 2 tuyến trục chính. Các tuyến đường nhánh kết nối với các tuyến đường trục chính và tuyến liên khu. Dọc theo phía Đông  đường trục liên khu là dải cây xanh cách ly giữa KCN và khu dân dụng rộng khoảng 50m.

b).  Quy mô, phân cấp các tuyến đường:

· Đường chính KCN: 

Mặt cắt 1-1: gồm 2 tuyến với tổng chiều dài 1091,0 m. Chiều rộng mặt cắt ngang đường 44,0 m gồm:

· Bề rộng lòng đường:
2x12,0
=
24,0m.

· Bề rộng phân cách giữa:

= 
 4,0m.

· Bề rộng hè đường:
2x8,0

=
16,0m.

· Đường chính liên khu vực: 

Mặt cắt 2-2: gồm 3 tuyến với tổng chiều dài 7.238,0m. Chiều rộng mặt cắt ngang đường 29,0m  gồm:

· Bề rộng lòng đường:


=
15,0m.

· Bề rộng hè đường:
2x7,0

=
14,0m.

· Đường nội bộ, đường nhánh: 

· Mặt cắt 3-3: đường nội bộ, đường nhánh vào các nhà máy, tổng chiều dài 5.378,0 m, chiều rộng mặt cắt ngang đường 20,0 m, gồm:

· Bề rộng lòng đường:


=
8,0m.

· Bề rộng hè đường:
2x6,0

=
12,0m.

c).  Kiến nghị:

· Phần hè đường có thể không lát gạch mà chủ yếu dành để trồng cây xanh và trồng cỏ kết hợp với bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật tạo không gian xanh cho toàn khu vực.

· Khoảng lùi xây dựng từ chỉ giới đường đỏ đến chân công trình, nhà máy dành để trồng cây xanh nhằm tăng khoảng cách từ nhà máy đến khu dân dụng và tạo cảnh quan môi trường cho khu công nghiệp.
Bảng 3-7: Tổng hợp quy mô mạng lưới giao thông trong khu công nghiệp
	TT
	Tên đ​ờng
	Chiều dài
	Bề rộng (m) 
	Diện tích(m2)

	
	
	(m)
	Mặt đường
	Dải phân cách
	Hè đường
	Lộ giới
	Mặt đường
	Dải phân cách
	Hè đường

	A
	Giao thông đối ngoại

	1
	Mặt cắt A-A
(Quốc lộ 38)
	       2.164 
	12
	 
	 
	32
	25.968
	 
	 

	Cộng (A)
	       2.164 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Giao thông khu công nghiệp

	2
	Mặt cắt 1-1
	       1.091 
	24
	4
	16
	44
	26.184
	6.546
	17.456

	3
	Mặt cắt 2-2
	       7.283 
	15
	 
	14
	29
	109.248
	 
	101.965

	4
	Mặt cắt 3-3
	       5.378 
	8
	 
	12
	20
	43.022
	 
	64.534

	5
	Bãi đỗ xe
	 
	 
	 
	 
	 
	28.000
	 
	 

	Cộng (B)
	     13.752 
	 
	 
	 
	 
	396.955

	Tổng cộng
	     15.916 
	 
	 
	 
	 
	396.955


2/.  Các công trình phục vụ giao thông:

· Nút giao thông chính: Nút giao của đường trục chính với tuyến đường khác trong KCN được tổ chức đảo tròn đảm bảo yêu cầu giao thông và cảnh quan.

· Bãi đỗ: Bãi đỗ xe công cộng của KCN được bố trí 2 điểm, phù hợp với hai giao đoạn xây dựng, tổng diện tích 2,8ha. Trên dải cây xanh dọc theo các tuyến đường chính có thể khai thác 1 làn đỗ tùy theo yêu cầu trong giai đoạn vận hành khai tác.

3/.  Một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính:

· Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của mạng:

· Diện tích đất giao thông:

 
39,69 ha.

· Nếu xét tới diện tích trùng lấn tại nút, diện tích đất GT = 38,81ha
· Diện tích đất xây dựng KCN:


303,5 ha

· Tỷ lệ đất giao thông:

 

13,08 % (12,79%).

· Tổng chiều dài mạng lưới đường: 

13,752 km

·  Mật độ lưới đường trung bình:
  
4,53 km/km2 

· Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của tuyến đường:

· Chiều rộng 1 làn xe: 



3,0 - 3,75m

· Độ dốc dọc max: 



3 %

· Độ dốc ngang mặt đường: 


2%

· Tầm nhìn 
2 chiều: 


200m

· Tầm nhìn
1 chiều: 


100m

3.4.1.4.  Khái toán kinh phí xây dựng

Kinh phí xây dựng được tính toán sơ bộ theo đơn giá xây dựng cơ bản có tính đến yếu tố vật liệu không gần khu vực xây dựng, nội dung tính toán chỉ bao gồm phần mặt đường trên cơ sở khu đất xây dựng đã được san nền hoàn thiện, khi lập dự án khả thi có thể thay đổi phương thức đầu tư ban đầu và xây dựng theo tuyến cụ thể thì kinh phí xây dựng này sẽ được tính toán cụ thể cho từng tuyến.

Bảng 3-8: Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí giao thông
	TT
	Tên công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
106đ
	Thành tiền
106đ

	 
	Giao thông khu công nghiệp

	2
	Mặt cắt 1-1
	km
	       1.091,0 
	        18,50 
	          20.183,5 

	3
	Mặt cắt 2-2
	km
	       7.283,2 
	        12,70 
	          92.496,6 

	4
	Mặt cắt 3-3
	km
	       5.377,8 
	          6,70 
	          36.031,3 

	5
	Bãi đỗ xe
	ha
	            2,80 
	        4.500 
	          12.600,0 

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	      161.311,40 


1/.  Cắm mốc đường:

· Các tuyến đường được thiết kế cắm mốc tại điểm giao của tim tuyến tại các ngã giao nhau trong hồ sơ lộ giới xây dựng tỷ lệ 1/2000.

· Tọa độ X và Y của các mốc thiết kế được tính toán trên lưới tọa độ của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/2000 theo hệ toạ độ quốc gia VN-2000, việc chuyển đổi sang các hệ tọa độ khác sẽ do cơ quan Địa chính – Nhà đất thực hiện.

· Cao độ các mốc thiết kế xác định dựa vào cao độ nền của bản đồ đo đạc tỷ lệ 1/2000 theo hệ cao độ giả định.

· Vị trí các mốc ranh giới thiết kế được xác định trên cơ sở bản đồ tỷ lệ 1/2000 do chủ đầu tư cấp.

(Cụ thể xem hồ sơ lộ giới xây dựng)

2/.   Xác định chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng:

· Chỉ giới đường đỏ các tuyến đường tuân thủ theo quy mô bề rộng lộ giới trong quy hoạch chi tiết, được xác định cụ thể theo mặt cắt ngang đường được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và hồ sơ lộ giới xây dựng tỷ lệ 1/2000.

· Chỉ giới xây dựng phụ thuộc vào cấp hạng đường, tính chất của các công trình, song chỉ giới xây dựng cần cách chỉ giới đường đỏ khoảng lùi tối thiểu 5m.

3.4.1.5.   Tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật:

Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật được thể hiện trên bản đồ đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/2000 xác định:

· Vị trí các tuyến đường ống kỹ thuật( cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa và nước thải...) trên mặt bằng và khoảng cách ngang giữa chúng.

· Vị trí các công trình đầu mối của các hệ thông kỹ thuật (Trạm điện, Trạm bơm nước sạch, Trạm bơm và Trạm xử lý nước thải...)

· Độ sâu chôn ống và khoảng cách đứng giữa chúng tại các điểm giao cắt.

· Các khoảng cách đứng, khoảng cách ngang giữa các đường ống kỹ thuật và giữa chúng với các công trình khác đảm bảo đúng tiêu chuẩn quy phạm.

(Cụ thể xem bản đồ tổng hợp đường dây đường ống )
3.4.2.  Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

3.4.2.1.  Cơ sở và nguyên tắc thiết kế

1/.  Cơ sở thiết kế:

Tài liệu tổng hợp phục vụ cho nghiên cứu thiết kế quy hoạch khu công nghiệp Bãi Sậy bao gồm:

· Tài liệu Khí tượng thuỷ văn Việt Nam 42A do Uỷ ban khoa học kế hoạch Nhà nước cấp.

· Tài liệu thuỷ văn của Tỉnh Hải Hưng cấp.

· Tài liệu hiện trạng và quy hoạch thuỷ lợi.

· Tài liệu quy hoạch vùng tỉnh Hưng Yên.

· Bản đồ nền tỷ lệ 1/2000 của khu vực nghiên cứu.

2/.  Nguyên tắc:
· Tôn trọng địa hình tự nhiên đã xây dựng.

· Bảo đảm khối lượng đắp ít nhất

· Thoát nước mặt nhanh, kích thước mương cống hợp lý và kinh tế nhất.

· Không làm ảnh hưởng tới việc tưới tiêu của các vùng giáp ranh: Các trục kênh tười tiêu chính đi qua ranh giới nghiên nếu bị lấp để tạo mặt bằng sẽ phải được xây dựng trả lại.

3.4.2.2.  Định hướng chuẩn bị kỹ thuật
1/.  Nền x©y dựng
a).  Cơ sở xác định:
Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, hiện trạng và ảnh hưởng mức nước lũ của hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải, kết hợp điều tra thực tế và tham khảo tại một số điểm dân cư, điểm công nghiệp xung quanh xác định được cao độ mực nước lụt tương ứng để lựa chọn cao độ thiết kế san nền.

Để đảm bảo không bị ngập lụt, phù hợp với cao độ thiết kế các vùng lân cận và hạn chế khối lượng san nền, cốt nền xây dựng chọn H ( 3,2m (cốt nền đường và sân vườn), cốt nền công trình (3,5m (nền nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, các công trình xây dựng khác).

· Đối với các khu vực hiện có: Khu vực dân cư hiện có sẽ được giải tỏa để xây dựng công nghiệp, giải pháp san nền tại khu vực này là san gạt để tạo mặt bằng thuận lợi cho xây dựng.

· Khu vực đất ruộng: Tại khu vực đất ruộng có cao độ nền hiện trạng từ 1,6(1,8m. Khi xây dựng cần tôn nền tới cao độ khống chế là H(+3,2m, cốt nền các công trình nhà máy, xí nghiệp công nghiệp, các công trình xây dựng khác (3,5m. Chiều cao đắp trung bình khu vực này khoảng 1,5m.

· Để giảm bớt khối lượng đào đắp mạng đường trong khu vực đắp nền thiết kế độ dốc dọc đường idọc=0,0% và thiết kế rãnh răng cưa cho các tuyến đường với irãnh=0,4%.

· Đường quốc lộ 38 đoạn chạy qua khu vực nghiên cứu có nhiều đoạn có cao độ thấp hơn mực nước lũ báo động cấp 3, cần cải tạo nâng cốt nền đảm bảo không bị ngập trong mùa mưa.

· Các lô đất được thiết kế dốc về 4 phía (nước mưa trong các lô đất thoát vào mạng đường có bố trí cống thu nước mưa), độ dốc nền từng lô đất ( 0,4%.

· Giải pháp cụ thể, thể hiện bằng các cao độ khống chế tại các điểm đặc biệt (tại các điểm chuyển hướng, các điểm thay đổi hướng dốc, độ dốc, các nut giao thông...)

Ghi chú: Kiến nghị đoạn tuyến QL38 đi qua khu vực KCN Bãi Sậy được cải tạo nâng cấp đảm bảo cao độ đường thấp nhất là +3,2m nhằm an toàn khi vận hành KCN
b).  Khối lượng san nền:
· Tính khối lượng san nền trong bước quy hoạch tỷ lệ 1/2000: Khu vực tính toán dựa theo ô chia từ tim các tuyến đường và ranh mốc ranh giới của KCN trên cơ sở cao độ san nền thấp nhất và cao độ san nền thiết kế tại từng nút.
· Khối lượng san nền sơ tính khoảng: 4.552.540m3. Dự kiến sử dụng cát cát Sông Hồng đắp nền, cự ly vận chuyển 16-18km.

3.4.2.3.  Thoát nước mưa

Để việc san lấp trong khu thiết kế không ảnh hưởng đến hệ thống kênh mương tưới tiêu cho nông nghiệp, dự án sẽ xây dựng một hệ thống kênh bao xung quanh khu vực nghiên cứu (nằm trong dải cây xanh cách ly giữa khu công nghiệp và khu vực bên ngoài). Hệ thống kênh này có chức năng là kênh tiêu thoát nước cho khu công nghiệp, đồng thời nối với 2 kênh tưới tiêu chính của toàn khu nhằm tăng cường khả năng tưới tiêu cho vực xã Phù ủng, Bãi Sậy và xã Bắc Sơn. Các kênh tưới tiêu chính bị san lấp sẽ xây nắn trả để vẫn kết nối trực tiếp với hệ thống sông nội đồng.
a).  Hệ thống.

Theo quy chuẩn hiện hành với khu công nghiệp, chọn hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn.

b).  Hướng thoát nước.

Nước mưa trong khu vực thiết kế theo hệ thống cống thoát vào hệ thống kênh thoát nước chính nằm trong đất cây xanh cách ly bao quanh khu vực thiết kế sau đó thoát ra sông Bắc Hưng Hải và thoát qua quốc lộ 38B ra sông Kẻ Sặt.

c).  Lưu vực:

Toàn bộ khu vực nghiên cứu chia làm 2 lưu vực chính.

· Lưu vực I. Nằm phía Bắc Khu vực nghiên cứu (là khu vực dự kiến xây dựng giai đoạn 2), nước mưa theo hệ thống cống thoát vào các kênh xây hở bao quanh khu công nghiệp sau đó thoát ra kênh thoát nước nội đồng và thoát ra sông Bắc Hưng Hải.

· Lưu vực II. Nằm phía Nam Khu vực nghiên cứu (là khu vực dự kiến xây dựng giai đoạn 1), nước mưa theo hệ thống cống thoát trực tiếp ra kênh xây hở bao quanh khu quy hoạch và kênh thoát nước nội đồng nằm phía Nam khu thiết kế sau đó sẽ thoát qua quốc lộ 38B ra sông Kẻ Sặt .

d).  Mạng lưới.

· Mạng lưới dùng mương nắp đan kết hợp với cống hộp, mương xây hở.

· Mương nắp đan xây dựng ở đầu tuyến nhằm giảm bớt chiều sâu chôn cống. 

· Cống hộp tại các vị trí cống qua đường và các vị trí cống bị chôn sâu dưới đất.

· Mương xây hở xây tại các dải cây xanh cách ly để gom nước mưa từ các tuyến cống trong khu công nghiệp, đồng thời làm nhiệm vụ kết nối các kênh mương của khu vực xung quanh với kênh tưới tiêu chính của khu vực, nhằm tăng cường khả năng thoát nước.

e).  Kết cấu.

Kết cấu cống hộp bê tông cốt thép; mương nắp đan xây bằng gạch đá; nắp đan bằng bê tông cốt thép; mương xây hở được gia cố bờ có tiết diện đáy 3m, đỉnh 6m.

Khối lượng mương cống các loại: 14.615m.

f).  Tính toán thủy lực

Tính toán thuỷ lực được áp dụng theo công thức cường độ giới hạn để chọn tiết diện mương cống được hợp lý, đảm bảo thoát nước nhanh và kinh tế nhất.

Công thức tính toán:

Q = (.(.q. F (l/s).

Trong đó: 

· Q: Là lưu lượng tính toán (l/s).

· (: Là hệ số mưa rào phụ thuộc vào thời gian trận mưa và lưu vực thoát nước. Khi lưu vực F( 200ha thì ( = 1.

· (: Là hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ của lưu vực tính toán.

· ở đây Chọn ( = 0,6.

· F: Là diện tích lưu vực tính toán (ha).

· q: Là cường độ trận mưa lấy theo biểu đồ mưa trạm Hưng Yên. Với chu kỳ P = 1 cho tuyến cống chính, P = 0,5 cho tuyến cống nhánh.

3.4.2.4.  Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí hệ thống thoát nước mưa.

Bảng 3-9: Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí chuẩn bị kỹ thuật KCN

	TT
	Tên công việc
	Đơn vị
	Khối l​ượng
	Đơn giá
106đ
	Thành tiền
106đ

	1.
	San nền : 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất đắp nền.
	m3
	   4.552.540 
	        0,079 
	        359.650,7 

	 
	Tổng 1:
	 
	 
	 
	        359.650,7 

	2
	Thoát nước :      
	 
	 
	 
	 

	 
	60x60 (cm)
	m
	          5.420 
	        0,820 
	            4.444,4 

	 
	80x80 (cm)
	m
	             320 
	        1,250 
	               400,0 

	 
	100x100  (cm)
	m
	          1.740 
	        1,620 
	            2.818,8 

	 
	120x120  (cm)
	m
	          2.990 
	        1,900 
	            5.681,0 

	 
	140x140  (cm)
	m
	             485 
	        2,150 
	            1.042,8 

	 
	160x160  (cm)
	m
	          1.020 
	        2,420 
	            2.468,4 

	 
	200x200  (cm)
	m
	          8.060 
	        2,970 
	          23.938,2 

	 
	Giếng kỹ thuật
	Cái
	               12 
	        5,500 
	                 66,0 

	 
	Miệng xả
	Cái
	                 7 
	      45,000 
	               315,0 

	 
	Tổng mạng lưới chính
	 
	 
	 
	          41.174,6 

	 
	10% cống nhánh
	 
	 
	 
	            4.117,5 

	 
	Tổng 2
	
	
	
	          45.292,0 

	 
	Tổng 1 + 2 
	 
	 
	 
	        404.942,7 

	 
	20% chi phí khác
	 
	 
	 
	          80.988,5 

	
	Tổng cộng
	
	
	
	485.931,2


3.4.3.  Quy hoạch cấp nước

3.4.3.1.  Tiêu chuẩn cấp nước và nhu cầu sử dụng nước
1/.  Tiêu chuẩn cấp nước:
· Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp : 30 m3/ha.ngày.

· Đất xây dựng công trình hành chính, dịch vụ : 20 m3/ha.ngày.

· Đất cây xanh : 30 m3/ha.ngày.(Nguồn nước lấy từ hồ chứa nước sau xử lý của khu xử lý nước thải).

· Đất giao thông : 12 m3/ha.ngày.(Nguồn nước lấy từ hồ chứa nước sau xử lý của khu xử lý nước thải).

2/.  Nhu cầu dùng nước:

Bảng 3-10a: Tính toán nhu cầu dùng nước toàn KCN.
	TT
	Loại đất
	Diện tích 
(ha)
	Tiêu chuẩn cấp nư​ớc
 (m3/ha)
	Nhu cầu cấp nước 
(m3/ha)

	1
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	         215.36 
	           30.00 
	6.460.8

	2
	Đất các công trình hành chính, dịch vụ
	           11.35 
	           20.00 
	227

	3
	Đất các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	             7.37 
	           20.00 
	147.4

	4
	Đất giao thông
	           39.82 
	           12.00 
	477.84

	5
	Đất cây xanh
	           29.60 
	           30.00 
	888

	6
	Dự phòng 15%
	 
	 
	1.230.156

	 
	Cộng
	         303.50 
	 
	  9,431.20 


Bảng 3-10b: Tính toán nhu cầu dùng nước giai đoạn đầu KCN.
	TT
	Loại đất
	Diện tích 
(ha)
	Tiêu chuẩn cấp nư​ớc (m3/ha)
	Nhu cầu cấp nước (m3/ha)

	1
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	         100.11 
	           30.00 
	3003.3

	2
	Đất các công trình hành chính, dịch vụ
	             4.54 
	           20.00 
	90.8

	3
	Đất các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	             7.37 
	           20.00 
	147.4

	4
	Đất giao thông
	           20.90 
	           12.00 
	250.8

	5
	Đất cây xanh
	           18.08 
	           30.00 
	542.4

	6
	Dự phòng 15%
	 
	 
	605.205

	 
	Cộng
	         151.00 
	 
	  4,639.91 


· Tổng nhu cầu dùng nước cấp cho sản xuất và sinh hoạt trong khu công nghiệp là 9.500 m3 ngày. Trong đó nhu cầu dùng nước giai đoạn 1 của dự án là 4.700 m3 ngày.

· Nước tưới cây rửa đường sẽ được tận dụng nguồn nước thải đã qua xử lý của khu công nghiệp.

· Nước cấp bổ sung cho chữa cháy sẽ được lấy từ các họng cứu hoả và các hồ chứa nước trong khu công nghiệp.

3.4.3.2.  Giải pháp cấp nước:

1/.  Nguồn nước:

Theo qui hoạch vùng tỉnh Hưng Yên thì nguồn nước cấp cho khu công nghiệp Bãi Sậy là chưa xác định. Tuy nhiên chủ đầu tư khu công nghiệp đã dự kiến triển khai xây dựng nhà máy nước vùng đặt tại xã Lý Thường Kiệt, Dân Tiến, Hồng tiến để cung cấp nước cho toàn bộ dự án của ViDiFi trong đó có khu công nghiệp Bãi Sậy. Khoảng cách từ nhà máy nước do ViDiFi đầu tư xây dựng dự kiến đặt cách khu công nghiệp Bãi Sậy khoảng 10 km.
Ghi chú: Đối với KCN Bãi Sậy, đảm bảo an toàn cấp nước là nội dung quan trọng, quyết định tới tính khả thi và thời điểm khai thác vận hành KCN. Đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục nghiên cứu, xây dựng phương án tối ưu trong các bước tiếp sau.

2/.  Sơ đồ và phương án kỹ thuật cấp nước:
a).  Sơ đồ cấp nước:

NMN vùng ( Mạng đường ống truyền dẫn ( Bể chứa nước (Trạm bơm tăng áp ( Đài nước  (  Mạng lưới tiêu thụ nước.

b).  Phương án kỹ thuật cấp nước:
· Phương án cấp nước cho KCN là xây dựng đường ống truyền tải DN400 chiều dài khoảng 10 km, vận chuyển nước từ NMN vùng đặt tại Lý Thường Kiệt chạy theo hành lang trục đường quốc lộ 38 phía Đông Nam của KCN, dẫn vào theo cổng chính tới trạm bơm tăng áp. 

· Dự kiến xây dựng 01 trạm bơm tăng áp công suất thiết kế từ 9.500(10.000 m3 ngày, đặt tại lô đất ĐM1 với quy mô diện tích khoảng 0,5 ha. Dự kiến phân kỳ xây dựng làm 2 giai đoạn với 02 đơn nguyên, tương ứng với nhu cầu cấp nước và quy mô phát triển của từng giai đoạn đầu tư của dự án. Trong trạm dự kiến xây dựng các hạng mục chính; 02 bể chứa nước sạch với dung tích mỗi bể là 1.000 m3; 01 nhà bơm kết hợp kho xưởng sửa chữa; 01 nhà hành chính quản lý trạm bơm.

c).  Mạng lưới đường ống:
· Thiết kế mạng lưới cấp nước sinh hoạt chung với mạng lưới cấp nước cứu hoả (mạng lưới cứu hoả áp lực thấp).

· Mạng lưới đường ống cấp nước phân phối được thiết kế theo nguyên tắc mạng vòng kết hợp mạng ống nhánh dịch vụ. Đường ống thiết kế là mạng lưới phân phối có đường kính từ DN100Ữ300 với tổng chiều dài 15,73 km.

· Các điểm đấu nối ống phân phối với mạng lưới tiêu thụ bên trong tường rào của các nhà máy, xí nghiệp đều phải lắp đặt van khoá, đồng hồ đo lưu lượng... để vận hành và quản lý thu.

· Hố van bố trí  tại các điểm nút để thuận tiện cho công tác vận hành và quản lý mạng lưới đường ống. Đối với đường ống có đường kính <= DN100 mm nên sử dụng van ty chìm không hố vận hành bằng ty van nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ của đường phố và thuận lợi cho công tác thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

· Vật liệu ống sử dụng ống gang cầu theo tiêu chuẩn 2531-K9, áp dụng với đường ống truyền dẫn và phân phối có đường kính từ DN100Ữ400. Đối với mạng đường ống dịch vụ khác thì sử dụng ống thép tráng kẽm theo tiêu chuẩn ASTM-A53 hoặc các loại vật liệu ống khác có chất lượng tương đương.
· ống phân phối đặt trong hào kỹ thuật (nếu có). Trường hợp không bố trí hào kỹ thuật thì đặt dưới vỉa hè hoặc trong các dải cây xanh, với độ sâu đặt ống từ 0,8 – 1,2 m tính từ đỉnh ống. Các vị trí ống cấp nước đi dưới đường thì cần phải có biện pháp kết cấu thích hợp để bảo vệ đường ống.

· Trụ cứu hỏa được bố trí trên các đoạn ống có đường kính (100 mm. Khoảng cách giữa các họng cứu hỏa 150÷250 m. Nên đặt tại các ngã 3,4,5…vv. Tiện lợi cho phương tiện cứu hoả đi lại lấy nước khi có cháy xảy ra.

3/.  Tính toán mạng lưới:

Tính toán mạng lưới theo ngày dùng nước lớn nhất và có cháy trong giờ dùng nước lớn nhất với lưu lượng của 01 đám cháy là 30 l/giây. Đảm bảo cấp nước đều và liên tục cho đô thị 24/24 giờ ngày.

4/.  áp lực:

· áp lực mạng lưới tính toán tối thiểu đủ cấp cho nhà 2 tầng (áp lực dư tại nguồn đấu nối tạị điểm bất lợi ( 12 m).

· áp lực tối thiểu tại các trụ cứu hoả trong thời điểm có cháy đạt tối thiểu 10 m.

3.4.3.3.  Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí cấp nước
Bảng 3-11: Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí hệ thống cấp nước
	TT

 
	Tên công việc

 
	Đơn vị
	Khối lượng

 
	Đơn giá

(tr.đ)
	Thành tiền

(tr.đ)

	A
	Giai đoạn 1:
	
	 
	 
	 

	a1
	Kinh phí xây trạm bơm tăng áp
	m3
	     4.700,00 
	          1,00 
	          4.700,00 

	a2
	Kinh phí xây lắp mạng đường ống
	
	 
	 
	          8.576,71 

	1
	Phần công nghệ:
	
	 
	 
	 

	 
	(400mm
	m
	     2.490,00 
	          0,95 
	          2.365,50 

	 
	(300mm
	m
	        630,00 
	          0,80 
	             505,89 

	 
	(200mm
	m
	     1.520,00 
	          0,51 
	             772,16 

	 
	(150 mm
	m
	        500,00 
	          0,39 
	             194,00 

	 
	(100 mm
	m
	     4.170,00 
	          0,35 
	          1.467,84 

	 
	Cộng đường ống
	
	 
	 
	          5.305,39 

	2
	Phụ tùng ống
	%
	          20,00 
	  5.305,39 
	          1.061,08 

	3
	Trụ cứu hoả
	trụ
	          25,00 
	 9.23 
	             231,00 

	4
	Phần xây dựng:
	%
	          30,00 
	   6.597,47 
	          1.979,24 

	a3
	Dự phòng xây dựng
	%
	          15,00 
	 13.276,71 
	          1.991,51 

	 
	Tổng giai đoạn 1
	
	 
	 
	        15.268,21 

	B
	Giai đoạn 2:
	
	 
	 
	 

	b1
	Kinh phí xây trạm bơm tăng áp
	
	 4.700 m3 
	          1,00 
	          4.700,00 

	b2
	Kinh phí xây lắp mạng đường ống
	
	
	 
	          3.958,90 

	1
	Phần công nghệ:
	
	 
	 
	 

	 
	(400mm
	m
	                -   
	          0,95 
	                     -   

	 
	(300mm
	m
	                -   
	          0,80 
	                     -   

	 
	(200mm
	m
	     1.610,00 
	          0,51 
	             817,88 

	 
	(150 mm
	m
	     1.280,00 
	          0,39 
	             496,64 

	 
	(100 mm
	m
	     3.530,00 
	          0,35 
	          1.242,56 


	 
	Cộng đường ống
	
	 
	 
	          2.557,08 

	 
	Phụ tùng ống
	%
	          20,00 
	   2.557,08 
	             511,00 

	 
	Trụ cứu hoả
	trụ
	          25,00 
	 9.23 
	             231,00 

	2
	Phần xây dựng:
	%
	          20,00 
	   3.299,08 
	             659,82 

	b3
	Dự phòng
	%
	          30,00 
	   8.658,90 
	          2.597,67 

	b4
	Tổng giai đoạn 2
	
	 
	 
	        11.256,56 

	 
	Tổng cộng:
	
	 
	 
	        26.524,78 


(Kinh phí trên chưa tính đến kinh phí xây dựng tuyến ống dẫn nước chính DN400 từ nhà máy nước vùng về tới danh giới của dự án).

3.4.4.  Quy hoạch cấp điện
3.4.4.1.  Căn cứ :

· Quy hoạch hệ thống điện tỉnh Hưng Yên.

· Quy hoạch hệ thống đô thị và mạng lưới khu dân cư tỉnh Hưng Yên.

· Tiêu chuẩn Việt Nam – Quy chuẩn kỹ thuật về Quy hoạch xây dựng đô thị.

· Tiêu chuẩn hiện hành có liên quan.
3.4.4.2.  Tiêu chuẩn cấp điện và nhu cầu sử dụng điện

1/.  Chỉ tiêu cấp điện và phụ tải điện:

· Công nghiệp:  

Chỉ tiêu cấp điện cho công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp được lấy trên cơ sở sau:

·  Đối với các công nghiệp hiện có hoặc đã có dự án: lấy theo nhu cầu thực tế sản xuất hoặc dự án đã phê duyệt của từng nhà máy, xí nghiệp.

· Các khu công nghiệp tập trung và các cụm công nghiệp dự kiến:

· Công nghiệp cơ khí, chế tạo máy: 300 ( 400KW/ha

· Công nghiệp chế biến, lắp ráp:       150 ( 250kW /ha.

· Tiểu thủ công nghiệp :                   100 ( 150KW/ha.

· Kho tàng :                                        50 ( 100KW/ha.

· Công trình công cộng, khu điều hành, dịch vụ: Được lấy từ 20 ( 30 W/m2 sàn XD.

· Đường giao thông: 15W/km
2/.  Phụ tải điện

Bảng 3-12: Phụ tải điện công nghiệp
	TT
	Danh mục sử dụng đất
	Qui mô

(ha)
	Chỉ tiêu cấp điện

(KW/Ha)
	P®

(KW)
	Ptt (kdt=0,8)

(KW)

	A
	Khu CNA 
	          100.09 
	 
	     13,704 
	      10,963 

	1
	CNA-L1
	            24.90 
	 
	       4,980 
	        3,984 

	 
	LÔ CN-A1
	              3.17 
	200
	          634 
	           507 

	 
	LÔ CN-A2
	              3.63 
	200
	          726 
	           581 

	 
	LÔ CN-A3
	              4.00 
	200
	          800 
	           640 

	 
	LÔ CN-A4
	              3.75 
	200
	          750 
	           600 

	 
	LÔ CN-A5
	              3.45 
	200
	          690 
	           552 

	 
	LÔ CN-A6
	              3.45 
	200
	          690 
	           552 

	 
	LÔ CN-A7
	              3.45 
	200
	          690 
	           552 

	2
	Cụm CNA-L2
	            19.04 
	 
	       3,808 
	        3,046 

	 
	LÔ CN-A8
	              3.83 
	200
	          766 
	           613 

	 
	LÔ CN-A9
	              3.76 
	200
	          752 
	           602 

	 
	LÔ CN-A10
	              3.76 
	200
	          752 
	           602 

	 
	LÔ CN-A11
	              3.76 
	200
	          752 
	           602 

	 
	LÔ CN-A12
	              3.93 
	200
	          786 
	           629 

	3
	Cụm CNA-L3
	            27.58 
	 
	       5,516 
	        4,413 

	 
	LÔ AN-A13
	              3.59 
	200
	          718 
	           574 

	 
	LÔ CN-A14
	              3.75 
	200
	          750 
	           600 

	 
	LÔ CN-A15
	              3.60 
	200
	          720 
	           576 

	 
	LÔ CN-A16
	              3.60 
	200
	          720 
	           576 

	 
	LÔ CN-A17
	              4.52 
	200
	          904 
	           723 

	 
	LÔ CN-A18
	              4.26 
	200
	          852 
	           682 

	 
	LÔ CN-A19
	              4.26 
	200
	          852 
	           682 

	4
	Cụm CNA-L4
	            11.28 
	 
	       2,256 
	        1,805 

	 
	LÔ CN-A20
	              3.76 
	200
	          752 
	           602 

	 
	LÔ CN-A21
	              3.76 
	200
	          752 
	           602 

	 
	LÔ CN-A22
	              3.76 
	200
	          752 
	           602 

	5
	Cụm CAN-L5
	            17.29 
	 
	       3,458 
	        2,766 

	 
	LÔ CN-A23
	              5.60 
	200
	       1,120 
	           896 

	 
	LÔ CN-A24
	              5.64 
	200
	       1,128 
	           902 

	 
	LÔ CN-A25
	              6.05 
	200
	       1,210 
	           968 

	B
	Khu CNB 
	          115.25 
	 
	     20,745 
	      16,596 

	1
	Cụm CNB-L1
	            19.43 
	 
	       3,497 
	        2,798 

	 
	LÔ CN-B1
	              4.98 
	180
	          896 
	           717 

	 
	LÔ CN-B2
	              5.02 
	180
	          904 
	           723 

	 
	LÔ CN-B3
	              5.02 
	180
	          904 
	           723 

	 
	LÔ CN-B4
	              4.41 
	180
	          794 
	           635 

	2
	Cụm CNB-L2
	            44.90 
	 
	       8,082 
	        6,466 

	 
	LÔ CN-B5
	              5.56 
	180
	       1,001 
	           801 

	 
	LÔ CN-B6
	              5.60 
	180
	       1,008 
	           806 

	 
	LÔ CN-B7
	              5.60 
	180
	       1,008 
	           806 

	 
	LÔ CN-B8
	              4.92 
	180
	          886 
	           708 

	 
	LÔ CN-B9
	              5.95 
	180
	       1,071 
	           857 

	 
	LÔ CN-B10
	              6.00 
	180
	       1,080 
	           864 

	 
	LÔ CN-B11
	              6.00 
	180
	       1,080 
	           864 

	 
	LÔ CN-B12
	              5.27 
	180
	          949 
	           759 

	3
	Cụm CNB-L3
	            37.08 
	 
	       6,674 
	        5,340 

	 
	LÔ CN-B13
	              3.31 
	180
	          596 
	           477 

	 
	LÔ CN-B14
	              3.87 
	180
	          697 
	           557 

	 
	LÔ CN-B15
	              3.87 
	180
	          697 
	           557 

	 
	LÔ CN-B16
	              3.87 
	180
	          697 
	           557 

	 
	LÔ CN-B17
	              3.87 
	180
	          697 
	           557 

	 
	LÔ CN-B18
	              3.01 
	180
	          542 
	           433 

	 
	LÔ CN-B19
	              3.84 
	180
	          691 
	           553 

	 
	LÔ CN-B20
	              3.84 
	180
	          691 
	           553 

	 
	LÔ CN-B21
	              3.84 
	180
	          691 
	           553 

	 
	LÔ CN-B22
	              3.76 
	180
	          677 
	           541 

	4
	Cụm CNB-L4
	            13.84 
	 
	       2,491 
	        1,993 

	 
	LÔ CN-B23
	              3.44 
	180
	          619 
	           495 

	 
	LÔ CN-B24
	              3.65 
	180
	          657 
	           526 

	 
	LÔ CN-B25
	              3.42 
	180
	          616 
	           492 

	 
	LÔ CN-B26
	              3.33 
	180
	          599 
	           480 

	 
	Tổng (A+B)
	          215.34 
	 
	     34,449 
	      27,559 


Bảng 3-13: Tính Cấp điện khu điều hành dịch vụ
	TT
	Danh mục công trình điều hành - dịch vụ
	Quy mô

m2 XD
	Chỉ tiêu cấp điện

(W/m2)
	P®

(KW)
	Ptt (kdt=0,7)

(KW)

	1
	Đợt đầu
	 
	 
	 
	 

	 
	H-D 1 (Giai đoạn đầu)
	            45,400 
	30
	         1,362 
	            953 

	2
	Đợt sau
	 
	 
	 
	 

	 
	H-D 2 (Giai đoạn sau)
	            68,100 
	30
	         2,043 
	         1,430 

	 
	Tổng cộng
	          113,500 
	 
	         3,405 
	         2,384 


Bảng 3-14: Tính Cấp điện Đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	TT
	Danh môc - ký hiệu
	Diện tích (ha)
	Chỉ tiêu

KW/ha
	P®

KW
	Ptt (kdt=0,8)

KW

	1
	Đầu mối hạ tầng (R+Đ)
	1.80 
	                  320 
	    576.00 
	460.8

	2
	Khu xử lý nước - TXL
	5.57 
	                  100 
	         557 
	445.6

	
	Cộng
	7.37 
	 
	      1,133 
	                 906 


Bảng 3-15: Tính Cấp điện giao thông
	TT
	Ký hiệu lô đất
	Diện tích (ha)

ha
	Chỉ tiêu

W/m2
	P®

KW
	Ptt (kdt=0,6)

KW

	1
	Đư​ờng giao thông Đ-GT
	13.752
	15
	2062.8
	1237.7

	 
	Đường giao thông đợt đầu
	6.325
	15
	948.8
	569.3

	 
	Đư​ờng giao thông đợt sau
	7.427
	15
	1114.1
	668.4

	2
	Bãi đỗ xe
	                 1.95 
	 
	9.8
	5.9

	 
	Điểm đỗ số 1 - P1 đợt đầu
	                 1.35 
	0.5
	6.8
	4.1

	 
	Điểm đỗ số 2 - P2
	                 0.60 
	0.5
	3.0
	1.8

	 
	Cộng
	               
	 
	          2.073
	           1,244


Bảng 3-16a: Tổng phụ tải điện toàn KCN 303,5ha

	TT
	Loại đất
	Diện tích 

(ha)
	P®

(KW)
	Ptt (kdt=0,8)

(KW)

	1
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	         215.34 
	34449
	27559

	2
	Đất các công trình hành chính, dịch vụ
	           11.35 
	3405
	2384

	3
	Đất các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	             7.37 
	1133
	906

	4
	Đất giao thông
	           39.82 
	2073
	1244

	5
	Đất cây xanh
	           29.60 
	 
	 

	
	Cộng
	         303.5
	     41.060 
	     32.093 


Bảng 3-16b: Tổng phụ tải điện toàn KCN 151ha

	TT
	Loại đất
	Diện tích 

(ha)
	P®

(KW)
	Ptt (kdt=0,8)

(KW)

	1
	Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp
	         100.11 
	13704
	10963.2

	2
	Đất các công trình hành chính, dịch vụ
	             4.54 
	1362
	953.4

	3
	Đất các khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật
	             7.37 
	1133
	906

	4
	Đất giao thông
	           20.90 
	956
	573

	5
	Đất cây xanh
	           18.08 
	 
	 

	
	Cộng
	         151.00 
	     17.155 
	     13.396 


3.4.4.3.  Thiết kế hệ thống

1/.  Nguồn điện: 

· Công suất điện của khu công nghiệp Bãi Sậy là 32MW.

· Khu công nghiệp Bãi Sậy sẽ xây dựng mới một trạm 110/22kV Bãi Sậy (nằm trong khu đầu mối hạ tầng của khu công nghiệp)có công suất 2x16MVA.

· Nguồn cấp điện của trạm 110kV Bãi Sậy sẽ được lấy từ trạm 220kV phố Nối công suất 2x125MVA. Ngoài ra trạm 110KV Bãi Sậy có thể lấy 1 phần từ trạm 220/110KV Kim Động làm nguồn dự phòng.
2/.  L​ưới điện:

a).  Lưới 110KV:

· Hiện tại, ở phía Tây của Khu công nghiệp Bãi Sậy có một tuyến 110kV đi từ trạm 220kV Phố Nối cấp điện cho trạm 110kV Kim Động dây AC-185 mạch đơn. Tuyến 110KV từ Hải Dương đi trạm 110KV Phố Cao và nối với trạm 110KV Kim Động (tạo thành mạch vòng) dây AC-185 mạch đơn. Đến năm 2015 sẽ cải tạo thành mạch kép.

· Theo “Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh hưng yên đến năm 2020” sẽ có tuyến đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng cắt ngang tuyến 110kV nói trên. Xác định điểm đấu nối 110kV rẽ nhánh vào khu công nghiệp Bãi Sậy chính là giao cắt của đường cao tốc và và đường dây 110 kV Phố Nối –Kim Động, điểm đấu nối nằm ở phía bắc đường cao tốc.

· Xây dựng tuyến 110kV mạch kép dây AC-185 từ điểm đấu nối chạy dọc theo đường cao tốc khoảng 15km rồi rẽ vào khu Công nghiệp. Tổng chiều dài đường dây khoảng 18km.
b).  L­​íi 22KV:

· Trong khu CN các tuyến điện đi ngầm, nếu điều kiện kinh tế không cho phép có thể đi nổi. Từ trạm 110KV Bãi Sậy có 5 xuất tuyến 22KV tạo thành mạch vòng kín đi cấp điện cho các phụ tải, bình thường vận hành hở. Trục chính dùng cáp AC-240 (XLPE-240 nếu dùng cáp ngầm), nhánh rẽ dùng cáp có tiết diện từ 50-120mm2.

· 3 tuyến 22kV cấp điện cho khu CN A.

· 2 tuyến 22kV cấp điện cho khu CN B. 
· Các trạm 22/0,4KV: Trong KCN có 3 loại trạm 22/0,4KV là:

· Loại trạm cấp điện cho các công trình dịch vụ, quản lý, hành chính kết hợp chiếu sáng đường.

· Loại trạm chỉ cấp điện cho chiếu sáng đư​ờng.

· Loại trạm chỉ cấp điện cho sản xuất công nghiệp.

· Trong đồ án chỉ thể hiện các trạm 22/0,4KV cấp điện cho các công trình dịch vụ, quản lý, hành chính và chiếu sáng đư​ờng. Các trạm cấp điện cho sản xuất, tuỳ theo yêu cầu của từng chủ đầu tư sẽ xác định sau.

· Các trạm cấp điện cho dịch vụ, hành chính và quản lý dùng trạm xây hoặc trạm kiốt. Các trạm phục vụ chiếu sáng đ​ường có thể treo trên cột .

c).  L​­íi 0,4KV:

· Trong khu vực dịch vụ, hành chính và quản lý l​ưới 0,4KV dùng cáp ngầm, tiết diện trục chính từ 70-150mm2






· Trong các khu sản xuất công nghiệp, lư​ới 0,4KV dùng cáp ngầm hay dây nổi là do các chủ đầu tư​ chọn.

d).   L​ưới chiếu sáng:

Các đư​ờng có mặt cắt ngang lòng đư​ờng từ 11m trở lên đèn chiếu sáng bố trí ở 2 bên hè đư​ờng, các đư​ờng có mặt cắt <10,5m cột đèn bố trí ở 1 bên hè đ​ường. Đèn chiếu sáng dùng bóng Natri cao áp công suất 125-250W.

3.4.4.4.  Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống điện

Bảng 3-18: Khái toán kinh phí xây dựng hệ thống điện
	TT
	Tên hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá

(Tr.®)
	Thành tiền

(Tr.®)

	1
	Trạm 110/22KV-(2x16MVA)
	Trạm
	1,00 
	 60.000,00 
	60.000,00 

	2
	L​​ưới 110kV mạch kép
	km
	8,00 
	   1.300,00 
	10.400,00 

	3
	L­​​íi 22KV 
	
	 
	 
	-   

	
	Khu A
	km
	4,50 
	      425,00 
	1.912,50 

	
	Khu B
	km
	7,50 
	      425,00 
	3.187,50 

	4
	L​​ưới chiếu sáng đ​​​ường
	km
	13,70 
	      250,00 
	3.425,00 

	5
	Trạm DH-1, 22/0,4KV-2x560KVA (cấp cho DH-1)
	Trạm
	1,00 
	      560,00 
	560,00 

	6
	Trạm  DH-2, 22/0,4KV-2x630KVA (cấp cho DH-2)
	Trạm
	1,00 
	      650,00 
	650,00 

	7
	Trạm DD-1,2,3,4,5,6,7,8 22/0,4KV-50KVA (cấp cho đèn đ​​ường)
	Trạm
	8,00 
	      120,00 
	960,00 

	
	Tổng cộng
	
	 
	 
	81.095,00 


3.4.5.  Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường
3.4.5.1.  Cơ sở thiết kế

· Quy hoạch hệ thống đô thị vùng Tỉnh Hưng Yên.

· Bản đồ nền địa hình tỷ lệ 1/2000.

· Bản đồ san nền tỷ lệ 1/2000.
3.4.5.2.  Các chỉ tiêu tính toán:
· Tiêu chuẩn thải nước tính bằng 90% tiêu chuẩn cấp nước.

· Tiêu chuẩn chất thải rắn : 0,3 tấn/ha-đất nhà máy.

· Tổng khối lượng nước thải khu vực thiết kế 6.000 m3/ngày.

· Tổng khối lượng CTR :91 tấn/ngày.

3.4.5.3.  Giải pháp quy hoạch.

1/.  Biện pháp kỹ thuật.

· Đường cống tự chảy xây dựng bằng bê tông cốt thép.

· Đường cống áp lực dùng ống gang.

· Độ dốc cống: khu vực thiết kế có độ dốc tương đối bằng phẳng nên độ dốc cống tính theo độ dốc tối thiểu i=1/D (D tính bằng mm).

· Độ sâu chôn cống điểm đầu nhỏ nhất 1m (tính từ đáy cống).

· Trạm bơm xây chìm bằng bê tông cốt thép.

2/.  Giải pháp thoát nước..

· Khu công nghiệp Bãi Sậy dự kiến xây dựng là hệ thống nước thải riêng (nước mưa riêng). Toàn bộ nước thải tập trung về trạm làm sạch để xử lý đạt TCVN quy định sau đó mới thải ra môi trường. 
· Toàn bộ nước thải của khu vực thiết kế thu gom về các trạm bơm 1, 2, 3 có công suất: 2.600m3/ngđ, 2.000m3/ngđ, 6.000m3/ngđ và tập trung về trạm làm sạch để xử lý. Trạm làm sạch có công suất 6.000m3/ngđ, diện tích xây dựng 0,6-1ha.
· Vị trí trạm làm sạch: Trạm làm sạch khu công nghiệp bố trí phía Tây của khu công nghiệp Bãi Sậy, khu đất dành cho xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật. 

· Xử lý nước thải: Nước thải công nghiệp sẽ xử lý 2 lần, lần 1 xử lý cục bộ trong từng nhà máy, xí nghiệp để đạt loại C của TCVN 5945-2005. Sau đó tập trung lại để xử lý lần 2 đạt giới hạn B của TCVN 5945-2005. Nước thải sau khi xử lý được xả ra hồ điều hoà tiếp tục làm sạch sinh học tự nhiên, có đường cống thoát ra hệ thống mương thoát nước mưa. Nước trong hồ dùng tưới cây và rửa đường. Khi xảy ra sự cố cần sửa chữa trạm làm sạch, nước thải sẽ được xả tạm ra hồ điều hoà để làm sạch sinh học.
     Dự kiến dây chuyền công nghệ của trạm làm sạch nước thải:
	Nước thải( bể lắng cát ( bể điều hoà+tách dầu mỡ( bể lắng sô 1( bể trung hoà( bể sinh vật (AEROTANK) ( bể lắng số 2( bể tiếp xúc(xả ra nguồn tiếp nhận.


[image: image26.jpg]



Hình 3-3: Mô hình trạm làm sạch nước thải công nghiệp

3/.  Vệ sinh môi trường.

a).  Chất thải rắn (CTR):

Thành phần CTR trong khu công nghiệp: có 2 loại CTR: chất thải rắn sinh hoạt và CTR công nghiệp.

· Chất thải rắn sinh hoạt: phát sinh từ các dịch vụ phục vụ cho khu công nghiệp và cán bộ công nhân viên làm việc trong khu công nghiệp.

· Chất thải rắn công nghiệp: phát sinh trong quá trình sản xuất của các nhà máy, xí nghiệp.

b).  Phương pháp thu gom và xử lý CTR.
· Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại tại nguồn. Có hai thành phần CTR: CTR vô cơ và CTR hữu cơ. Chất thải rắn vô cơ (thuỷ tinh, nhựa, giấy, kim loại, vỏ hộp chai, lọ v.v…) sẽ được thu hồi để tái chế. Chất thải rắn hữu cơ (như vỏ trái cây các loại rau thừa, các chất thải từ dịch vụ ăn uống…) sẽ được thu gom riêng và để sản xuất phân vi sinh. Cả hai loại CTR này sẽ được thu gom riêng sau đó tập trung vào trạm trung chuyển CTR của khu công nghiệp.

· Chất thải rắn công nghiệp thải ra từ các nhà máy, xí nghiệp bao gồm phế liệu thừa của nhà máy được phân loại trong các nhà máy.                              
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	Hình 3-4: Sơ đồ vị trí khu xử lý CTR
(theo quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Hưng Yên)


· Toàn bộ các loại CTR sinh hoạt, công nghiệp sẽ tập trung vào trạm trung chuyển CTR của khu công nghiệp. Hàng ngày xe chở CTR sẽ thu gom và vận chuyển CTR đã được phân loại đến khu xử lý CTR của tỉnh, đã xác định theo quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Hưng Yên để xử lý tiếp bằng chế bién phân vi sinh và chôn lấp hợp vệ sinh.
· Vị trí trạm trung chuyển chất thải rắn của khu công nghiệp được xác định ở khu đất trồng cây xanh ở phía Tây khu vực thiết kế (cạnh khu xử lý nước thải) dự kiến 0,7 ha.
3.4.5.4.  Khái toán khối lượng và kinh phí xây dựng 

Bảng 3-19: Tổng hợp khối lượng và khái toán kinh phí thoát nước thải và VSMT KCN

	STT
	Các hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá

(tr.®)
	Thành tiền      (tr.đ)

	1
	Thoát nước 
	 
	 
	 
	        63.610,50 

	a
	Đường cống tự chảy
	 
	 
	 
	          8.059,50 

	 
	D300 mm
	m
	     8.790,00 
	         0,70 
	          6.153,00 

	 
	D400 mm
	m
	     1.265,00 
	         0,90 
	          1.138,50 

	 
	D500 mm
	m
	        640,00 
	         1,20 
	             768,00 

	b
	Đường cống áp lực
	 
	 
	 
	          2.251,00 

	 
	D200mm
	m
	        130,00 
	         0,70 
	               91,00 

	 
	D250mm
	m
	     2.700,00 
	         0,80 
	          2.160,00 

	c
	Trạm bơm nước thải tổng CS: 10.600m3/ngđ
	m3/ng
	10.600,00 
	0,50 
	5.300,00 

	d
	Trạm làm sạch CS: 6.000m3/ngđ
	m3/ng
	6.000,00 
	8,00 
	48.000,00 

	2
	Vệ sinh môi trường
	 
	 
	 
	 

	 
	Điểm trung chuyển CTR
	điểm
	            1,00 
	   1.500,00 
	          1.500,00 

	 
	Tổng 1 + 2
	 
	 
	 
	        65.110,50 

	3
	Dự phòng 10 %
	%
	          10,00 
	 65.110,50 
	          6.511,05 

	 
	Tổng (1+2+3)
	 
	 
	 
	        71.621,55 


3.4.6.  Tổng hợp kinh phí đầu tư xây dựng
Bảng 3-20: Tổng hợp kinh phí hệ thống hạ tầng khu dự án
	TT
	Hạng Mục
	Số tiền (tr.đ)
	Ghi chú

	1
	Hệ thống giao thông + xử lý nền 
	            161.311,4 
	 

	2
	Chuẩn bị kỹ thuật
	            485.931,2 
	 

	3
	CÊp nưíc
	              26.524,8 
	 

	4
	Cấp điện
	              81.095,0 
	 

	5
	Thoát nứơc thải và VSMT
	              71.621,6 
	 

	 
	Cộng
	            826.483,9 
	 


Ghi chú : Kinh phí chỉ gồm phần xây dựng hạ tầng trong hàng rào, chưa bao gồm kinh phí giải phóng đền bù
3.5.  Đánh giá tác động môi trường

3.5.1.  Mục đích 

· Đánh giá hiện trạng, xác định các giá trị môi trường và tài nguyên của khu vực xây dựng Khu công nghiệp Bãi Sậy có khả năng bị tác động do quy hoạch.

· Xác định và dự báo những tác động có thể có của đồ án quy hoạch đến môi trường tự nhiên khu vực.

· Đề xuất hoàn thiện các giải pháp thiết kế quy hoạch chi tiết, kiến nghị các chính sách và biện pháp bảo vệ môi trường.

· Xác lập cơ sở để lập báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư xây dựng.

3.5.2.  Các tác động
3.5.2.1.  Các biện pháp khống chế và giảm thiểu những tác động có hại trong giai đoạn quy hoạch. 
1/.  Các biện pháp bảo vệ môi trường được thực hiện trong bước quy hoạch. 

a).  Quy hoạch giao thông và sử dụng đất
· Thiết kế mặt cắt ngang đường rộng, thoáng, đảm bảo không xảy ra ách tắc giao thông và đảm bảo khả năng thông thoáng không khí cho khu công nghiệp.

· Thiết kế vỉa hè rộng kết hợp trồng nhiều cây xanh cảnh quan, cây xanh chức năng và đảm bảo các công trình xây dựng, nhà cửa cách xa luồng xe chạy.

· Thiết kế đường giao thông là đường bê tông rải nhựa, ít phát tán bụi kết hợp các biện pháp vệ sinh, tưới nước rửa đường khi trời nắng, nhiều bụi.  

· Hệ thống đường giao thông được thiết kế quy hoạch phù hợp với diện tích cây xanh, thảm cỏ, hồ nước tạo thành không gian liên hoàn, thoáng mát...

· Quy hoạch khu nhà ở hợp lý tạo điểm nhấn cho Dự án với không gian mở.

· Quy hoạch cây xanh với diện tích phù hợp để tạo điểm nhấn cho toàn khu công nghiệp và tạo cảnh quan môi trường "Xanh - Sạch - Đẹp". 

b).  Quy hoạch thiết kế các nhà máy, xí nghiệp
· Tận dụng tối đa các điều kiện thuận lợi của khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc trưng nóng ẩm, mưa nhiều. 

· Tránh khuynh hướng thiết kế sử dụng nhiều mảng kính lớn cho các công trình xây dựng do độ xuyên sáng của kính cao.

· Kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại trong xây dựng các công trình công cộng, dịch vụ công cộng cho khu công nghiệp.

· Tăng cường cách nhiệt cho mái che để cải thiện điều kiện môi trường làm việc của công nhân.

· Thiết kế kết cấu bao che thích hợp.

· Sử dụng vật liệu xây dựng không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

· Các công trình kiến trúc, công cộng... được quy hoạch và thiết kế theo khuynh hướng thân thiện với thiên nhiên, với môi trường. 

· 
Thiết kế quy hoạch các khối nhà và các lô đất của Dự án ngoài tính thẩm mỹ về kiến trúc còn đảm bảo được môi trường thông thoáng, đáp ứng khoảng cách giới hạn như sau:

Khoảng cách giới hạn vùng ô nhiễm giữa các công trình 

theo hướng gió chủ đạo của khu vực 
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c).  Các biện pháp phân khu chức năng khu công nghiệp
· Thực hiện các biện pháp phân khu chức năng trong khu công nghiệp hợp lý đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường như: 

· Các nhà máy quy mô lớn và phát thải nhiều tác nhân ô nhiễm được bố trí tập trung ở cuối hướng gió, xa khu dân cư;

· Các nhà máy phát thải tác nhân gây ô nhiễm ở mức độ trung bình được bố trí ở khu vực giáp với cây xanh cách ly;

· Các nhà máy phát thải ít tác nhân gây ô nhiễm bố trí giáp các trục đường giao thông  chính;

· Không thu hút các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
· Khu xử lý nước thải tập trung bố trí tại khu vực thấp nhất và gần nguồn tiếp nhận, thuận tiện cho việc thu gom, xử lý và xả thải nước thải sau xử lý

· Bảo đảm cách ly khu công nghiệp với khu dân cư bằng các dải cây xanh cách ly.

2/.  Các biện pháp quy hoạch mặt bằng khu công nghiệp
· Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy phạm về cơ cấu sử dụng đất, tỷ lệ cây xanh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật... trong KCN Bãi Sậy.  

· Thiết kế hợp lý quy hoạch thoát nước bẩn; đảm bảo xử lý nước thải theo 2 cấp để đạt tiêu chuẩn xả thải và bố trí trạm trung chuyển để quản lý rác thải;

· Đảm bảo giải pháp quy hoạch cấp điện hợp lý, tránh gây ra các sự cố cháy, nổ, chập điện... trong quá trình vận hành khu công nghiệp; 

· Lập tiến độ chi tiết của dự án, đồng thời có các giải pháp về tài chính – kinh tế hợp lý nhằm thực hiện đúng tiến độ yêu cầu, góp phần đảm bảo hiệu quả kinh tế – kỹ thuật – xã hội của dự án.
3.5.2.2.  Tác động trong quá trình xây dựng KCN
· Trong quá trình chuẩn bị mặt bằng cho dự án thì việc san, lấp, giải phóng mặt bằng xuất phát từ nhu cầu xây dựng công trình công cộng, nhà máy, xí nghiệp, v… hệ thống hạ tầng kỹ thuật, v.v… Do vậy cơ cấu sử dụng đất và cảnh quan khu vực, đất bị thay đổi cấu trúc do hoạt động đào bới, chuẩn bị xây dựng.

· Môi trường không khí nội vùng sẽ bị tác động do tiếng ồn, bụi từ các phương tiện cơ giới và các phương tiện thi công giải phóng mặt bằng.

· Các chất thải và phế liệu xây dựng (vỏ bao bì, xi măng, các hoá chất) không được thu gom xử lý sẽ bị cuốn trôi xuống khu vực, đặc biệt ảnh hưởng tới sông Bắc Hưng Hải. 
· Nhu cầu nhân công xây dựng sẽ tác động tới kinh tế xã hội (chuyển dịch dân cư, lao động, chuyển đổi ngành nghề...), các loại dịch bệnh mới xuất hiện theo dòng dân di cư nếu không có biện pháp quản lý kịp thời sẽ làm mất tính ổn định trật tự an toàn xã hội.

· Việc xây dựng tại khu vực tạo thêm công ăn việc làm mới, tăng thu nhập cho người dân các xã thuộc vùng đệm thông qua các dịch vụ phục vụ cho công nhân, nhân công cho nhu cầu xây dựng.

3.5.2.3.  Tác động trong quá trình khai thác

1/.  Các tác động tích cực

a).  Tác động đến môi trường tự nhiên
· Xây dựng Khu công nghiệp Bãi Sậy, làm sử dụng hiệu quả quỹ đất hiện có giá trị thấp về canh tác.

· Dự án giải quyết nội dung về cấp thoát nước nên đã góp phần đảm bảo chất lượng nước trong và ngoài khu vực, đồng thời làm giảm sức ép gây ô nhiễm nguồn nước trong khu vực.

· Dự án gắn liền với các hạng mục trồng cây cách ly, trồng cây cảnh, vườn hoa, tạo hồ nước, v.v... góp phần cải thiện khí hậu, tăng thêm đa dạng sinh học, tạo thêm vẻ đẹp cảnh quan cho khu vực.

· Dự án gắn liền với việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật đồng bộ tại các điểm dịch vụ du lịch góp phần hạn chế các ô nhiễm cục bộ.

b).  Tác động đến môi trường nhân văn - xã hội


Sự hình thành của Khu công nghiệp Bãi Sậy có tác động tích cực:

· Tạo ra quỹ công trình xã hội như y tế, trường học, thương mại dịch vụ, v.v… đóng góp vào nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đô thị và cả khu vực phụ cận.

· Tạo công ăn việc làm có thu nhập cao hơn thu nhập từ vùng đất ít giá trị về canh tác hiện nay.

· Việc trú trọng tới văn hoá địa phương trong giải pháp kiến trúc xây dựng công trình, khu dân cư,  v.v… cũng đóng góp vào nâng cao giá trị văn hoá đặc thù của vùng.

2/.  Các tác động tiêu cực

Tác động của khu công nghiệp tới đến môi trường tự nhiên

a).  Môi trường nước: 

Tác động đến môi trường nước mặt: Nước thải có thể tràn vào hệ thống kênh mương và tràn vào sông Bắc Hưng Hải . 

Bảng 3-21: Chất lượng môi trường

	Tác động MT
	Vấn đề
	Mô tả
	Khi thi công
	Khi khai thác

	Không khí
	¤ nhiễm
	Bụi, khí thải của các phương tiện thi công và giao thông
	A
	A

	Nước
	¤ nhiễm
	Do chất bẩn, rác... ngấm thâm nhập vào nước sông, nước ngầm
	B
	B

	Đất
	¤ nhiễm
	Làm ảnh hưởng đến đất trồng
	B
	B

	Tiếng ồn
	Tiếng ồn
	Từ các phương tiện thi công và phương tiện giao thông
	A
	A

	Ghi chú:  Ký hiệu : A - Rõ ràng ; 
B - Có thể tác động ; 



Theo thiết kế quy hoạch khu công nghiệp. Nguồn thải chính tập trung ở nhà máy, xí nghiệp và khu điều hành – dịch vụ. Trên cơ sở phân khu chức năng, hệ thống thu gom và xử lý được chú trọng theo từng khu vực để đảm bảo kiểm soát tốt nhất nguồn thải và các nguy cơ gây ô nhiễm.

b).  Môi trường không khí:


Nhìn chung, các hoạt động trong khu công nghiệp sẽ không có tác động nhiều đến môi trường không khí của khu vực do khu vực có nhiều cây, không gian thoáng, mật độ xây dựng thấp. Các nhân tố gây ô nhiễm không khí được xem xét ở đây là:

· Bụi và các chất gây ô nhiễm không khí là do các hoạt động giao thông tấp nập (kể cả đi bộ, đi xe và các phương tiện giao thông khác), do sản xuất và sử dụng năng lượng. 

· Việc sử dụng giao thông cơ giới và sản xuất từ các nhà máy xí nghiệp là nguyên nhân đáng kể gây nên trạng thái bụi bặm và các ô nhiễm không khí.

· ¤ nhiễm không khí do nguồn thải khí từ hoạt động công nghiệp là nguồn chính, biện pháp hữu hiệu là kiểm soát và xử lý trong từng cơ sở sản xuất.

c).  Môi trường đất:

Do tính chất khai thác sử dụng đất của KCN, vấn đề ô nhiễm môi trường đất không phải là nguy cơ nghiêm trọng. Kiểm soát nguồn thải ngấm qua đất ảnh hưởng tới nước ngầm là vấn đề được lưu ý hàng đầu. Phần diện tích đất cây xanh đảm bảo các yêu cầu về cảnh quan và tình trạng xói mòn, rửa trôi gây tắc đọng trong hệ thống thu gom nước mưa, nước thải. 
Lượng chất thải nếu không có biện pháp thu gom và xử lý thường xuyên thì sẽ gây ô nhiễm tích tụ, gây tác động xấu đến không chỉ riêng môi trường đất mà tới tất cả các khía cạnh khác của môi trường sinh thái (nước, không khí, các hệ sinh thái), giảm khả năng thấm nước mưa của đất. Việc xả thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường đất, tổn hại đến sức khoẻ và mất mỹ quan chung do các công trình và môi trường chung.
d).  Chất thải rắn
Theo đồ án “Quy hoạch chi tiết KCN Bãi Sậy”, quy mô đất công nghiệp là 303,5 ha, phục vụ cho các ngành công nghiệp sạch. Theo quy hoạch, chỉ tiêu phát sinh chất thải rắn là 0,3tấn/ha đất nhà máy, ước tính lượng chất thải nguy hại chiếm khoảng 25%-30% tổng lượng thải công nghiệp phát sinh. (Theo tài liệu hiện trạng môi trường 2004 phần chất thải rắn do Worldbank thực hiện cũng như số liệu điều tra về hiện trạng chất thải rắn công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - 1 trong những khu tập trung công nghiệp lớn nhất cả nước.), lượng chất thải rắn có thể tái chế, tái sử dụng chiếm 15% tổng lượng thải (theo Chiến lược quản lý CTR tại các đô thị và KCN Việt Nam đến năm 2020). 

Bảng 3-22. Dự báo lượng CTR công nghiệp phát sinh tại KCN Bãi Sậy

	TT
	công nghiệp
	Quy mô

(ha)
	Khối lượng (tấn/ngày)

	
	
	
	Tổng lượng
	Chất thải có thể tái chế, tái sử dụng
	Chất thải

nguy hại

	1
	Công nghiệp giai đoạn 1
	151
	45,3
	6,79 
	 13,59

	2
	Công nghiệp giai đoạn 2
	152,5
	45,7
	6,85
	13,71

	
	Tổng
	303,5
	91
	13,64
	27,3


Như vậy, khối lượng chất thải rắn công nghiệp phát thải hàng ngày cần xử lý của KCN ước tính khoảng 91 tấn/ngày, trong đó lượng CTR nguy hại ước tính khoảng 27,3 tấn/ngày. Kết quả dự báo cụ thể tại bảng 3-22. 

Thành phần chất thải rắn công nghiệp phụ thuộc vào loại hình sản xuất, quy mô, sản xuất và trình độ công nghệ. Các loại chất thải rắn điển hình phát sinh trong KCN cụ thể trong bảng 3-23.

Bảng 3-23. Các loại chất thải rắn chính phát sinh từ các ngành công nghiệp dự kiến trong KCN 

	Ngành sản xuất
	Các loại chất thải rắn điển hình

	
	Không nguy hại
	Nguy hại

	Ngành cơ khí chế tạo phụ tùng xe máy, phụ tùng phục vụ công nông nghiệp
	Phôi kim loại, bao bì…
	Sơn lắc, dung môi loại bỏ, dầu thải, bùn thải của trạm xử lý nước thải…

	Ngành thiết bị điện và điện tử 
	Dây điện, bìa carton, giấy vụn, mẩu nhựa,  nilon, gỗ, bao bì, thuỷ tinh đèn hình, kim loại giấy, phoi kim loại, 
	Bùn thải có chứa kim loại  nặng của trạm xử lý nước thải, kim loại nặng, giẻ lau dính dầu, dầu thải…


Hoạt động sản xuất trong KCN sẽ phát sinh ra một lượng lớn CTR công nghiệp, trong đó bao gồm cả chất thải nguy hại, nếu không thực hiện phân loại CTR tại nguồn sẽ gây lãng phí một lượng lớn các chất thải có thể tái chế, tái sử dụng, mang lại giá trị kinh tế. Mặt khác, khi việc phân loại CTR tại nguồn không được thực hiện sẽ dẫn đến tình trạng chất thải nguy hại và không nguy hại bị thu gom lẫn lộn, là nguyên nhân dẫn đến việc xử lý chất thải không an toàn. Bên cạnh đó, nếu việc thu gom, vận chuyển và bảo quản chất thải không tuân thủ các quy định về an toàn và vệ sinh môi trường thì lượng CTR phát sinh đặc biệt là chất thải nguy hại sẽ là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng. 

Để đảm bảo quản lý và kiểm soát chất thải trong KCN, các doanh nghiệp cần xây dựng chương trình quản lý môi trường theo ISO 14000.
Theo quy hoạch, lượng CTR phát sinh sẽ được thu gom hàng ngày và vận chuyển tới tập trung tại trạm trung chuyển CTR của KCN với diện tích 0,7 ha. Trạm trung chuyển CTR cần phải được thiết kế đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về vệ sinh môi trường, đồng thời cần thực hiện phân khu lưu chứa: chất thải nguy hại, chất thải không nguy hại, chất thải có thể tái chế, tái sử dụng... 

3/.  Tác động chủ yếu đến kinh tế - xã hội

Bảng 3-24: Các vấn đề Kinh tế - Xã hội

	Tác động MT
	Vấn đề
	Mô tả
	Khi thi công
	Khi khai thác

	Chiếm đất canh tác
	Chiếm đất canh tác
	Xây dựng đường, xây dựng công trình đô thị
	A
	A

	Đời sống cộng đồng hoạt động kinh tế
	ảnh hưởng kinh tế
	Tăng kinh tế do tạo công ăn việc làm và nguồn thu từ phí
	B
	A

	
	Giao thông
	Tăng giao thông giữa các vùng
	B
	A

	
	Mức sống vật chất, Tinh thần
	Tăng lên, văn minh hơn
	B
	A

	Xử lý chất thải
	Chất thải rắn
	Chất thải trong thi công và khai thác
	A
	C

	Rủi ro và tai biến
	Rủi ro
	Tai nạn và ách tắc giao thông
	A
	A

	Ghi chú:  Ký hiệu : A - Rõ ràng ; 
B - Có thể tác động ; 
    C - không rõ ràng



Người dân quanh khu vực xây dựng KCN đã quen với truyền thống nhưng do nhu cầu về nhân lực khi xây dựng và vận hành khu CN sẽ lấy đi một phần lao động làm giảm khả năng sản xuất lương thực của địa phương. Kết cấu dân số theo ngành nghề, thành phần lực lượng lao động thay đổi, có sự thay đổi nghề nghiệp chuyển hóa và phân hóa một số nghề theo tuổi tác và giới tính. Bên cạnh đó hiện tượng nhập cư sẽ gây ra những vấn đề khác nhau của xã hội như mâu thuẫn giữa người nhập cư và cư dân địa phương trong cư trú, tìm kiếm việc làm, thay đổi phong cách sinh hoạt...  Tuy nhiên ở đây chủ yếu là sự thay đổi trong nội tại nhất là hợp lý hóa việc tổ chức sản xuất dịch vụ trong bản thân người dân khu vực.

3.5.3.  Các giải pháp quản lý và bảo vệ môi trường trong giai đoạn vận hành khai thác
3.5.3.1.  Giải pháp kỹ thuật, công nghệ








1/.  Giải pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí

Biện pháp công nghệ bao gồm việc sử dụng những công nghệ sản xuất không có hoặc có rất ít chất thải. Nó cũng bao gồm việc thay thế các nguyên liệu, nhiên liệu nhiều chất độc hại bằng nguyên liệu, nhiên liệu không độc hoặc ít độc hơn như thay thế nhiên liệu nhiều lưu huỳnh như than đá bằng nhiên liệu ít lưu huỳnh như khí đốt, thay dầu có hàm lượng lưu huỳnh cao bằng dầu có hàm lượng lưu huỳnh thấp ... nó cũng bao gồm cả việc sử dụng các phương pháp sản xuất không sinh bụi hoặc như thay thế phương pháp gia công nhiều bụi bằng phương pháp gia công ướt ít bụi; thay việc đốt bằng ngọn lửa bằng việc đốt điện. ....

Biện pháp sử dụng chu trình kín có tác dụng ngoại trừ các chất ô nhiễm không khí ngay trong quá trình sản xuất, bằng cách sử dụng tuần hoàn toàn bộ hoặc một phần các khí thải một lần nữa để sản phẩm thải ra ít độc hoặc không độc. Bao kín các thiết bị máy móc cũng là một yêu cầu nghiêm ngặt để bảo vệ môi trường. 

Trong nhiều trường hợp các biện pháp nói trên chưa đủ để làm giảm ô nhiễm không khí trong môi trường, hoặc không kinh tế thì cần áp dụng các biện pháp kỹ thuật và thiết bị để xử lý các chất ô nhiễm không khí trước khi thải ra môi trưường.

2/.  
Giải pháp giảm thiểu tiếng ồn và rung động và ảnh hưởng của chúng tới sức khoẻ con người: 

Các biện pháp giảm tiếng ồn và chấn động ngay tại nguồn phát sinh:

· Hiện đại hoá thiết bị: Các dây chuyền công nghệ của các nhà máy trong khu công nghiệp sẽ được trang bị các loại thiết bị mới, tốt, hiện đại, tránh gây ồn. 

· Thiết kế các bộ phận giảm âm tại các máy móc có khả năng gây ồn. 

· Với những máy móc, thiết bị có thể gây độ rung lớn như máy động lực, máy búa… cần lắp đặt chúng trên những bệ máy lớn thích hợp. Móng của chúng có thể thiết kế độc lập. Hệ thống các rãnh sâu đổ cát để cô lập có thể xây dựng quanh bệ máy. Những bộ giảm chấn động có tác dụng giảm ồn và rung hiệu quả. 

Đối với người công nhân trực tiếp sản xuất tại nơi ô nhiễm tiếng ồn:

· Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí của mình. 

· Trang bị đầy đủ các trang phục cần thiết về an toàn lao động để hạn chế những tác hại cho công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, mũ, bịt tai….
3/.  Giải pháp chống nóng, bảo đảm vi khí hậu công trình

Khi thiết kế xây dựng công trình cần tận dụng tối đa mặt thuận lợi như bố trí hợp lý các cửa mái để thông gió tự nhiên tốt, đồng thời hạn chế mặt bất lợi như bố trí hướng nhà hợp lý. 

Mặt khác, đối với những khu vực có nhiệt độ cao do quá trình sản xuất sinh ra thì cần thiết kế, lắp đặt chụp thoát gió tự nhiên hay cơ khí để thoát nhiệt. Xây dựng các hệ thống thông gió làm mát phục vụ cho công nhân ở những khu vực có nhiệt độ cao. Cần lợi dụng đặc thù của khí hậu nóng khô vào mùa khô của khu vực để sử dụng có hiệu quả hình thức phun ẩm đoạn nhiệt nhằm giảm nhiệt độ trong không khí cấp cho công nhân. 

Một số nhà máy, phân xưởng lắp ráp điện tử, cơ khí chính xác, máy vi tính,.... cần trang bị hệ thống điều hoà không khí nhằm thoả mãn yêu cầu đảm bảo sức khoẻ công nhân vừa nhằm thoả mãn nhu cầu của công nghệ. 

4/.  Giải pháp xử lý nước thải

· Nước thải sinh hoạt thải ra cần xử lý bằng bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc hoặc bể xử lý hoàn chỉnh để xử lý cục bộ nước thải sinh hoạt ngay tại từng nhà máy. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ được dẫn vào hệ thống xử lý nước thải tập trung cùng với nước thải công nghiệp.

· Đối với nước thải công nghiệp: các nhà máy chịu trách nhiệm xử lý  sơ bộ nước thải của mình. Để giảm thiểu các chi phí cho xử lý nước thải, các nhà máy có đặc tính nước thải tương đối giống nhau có thể cùng tiến hành xử lý sơ bộ. Tuỳ theo từng loại hình mà chọn các công nghệ xử lý khác nhau. Đối với KCN Bãi Sậy, một số công nghệ xử lý nước thải tương ứngvới các loại hình sản xuất trong KCN như sau:

· Nước thải chứa dầu mỡ xử lý bằng phương pháp tách dầu hoặc tuyển nổi

· Nước thải có tải lượng BOD lớn xử lý bằng phương pháp sinh học

· Nước thải nhiễm bẩn các chất axit, kiềm xử lý bằng biện pháp cơ học, sau đó tiến hành trung hoà nước thải

· Nước thải có chứa các thành phần có độc tính cao như kim loại nặng, các chất hữu cơ bền vững, chất hoạt động bề mặt có thể áp dụng một số giải pháp như: hấp thụ bằng than hoạt tính; bể xử lý bùn hoạt tính-than hoạt; oxy hoá bằng tác nhân hoá học.

Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại các nhà máy được đưa đến xử lý tại trạm xử lý tập trung của KCN. Nước thải từ trạm xử lý tập trung trước khi thải ra hệ thống cống trung để thoát tới Hồ chứa trước khi xả vào kênh và sông Bắc Hưng Hảii phải đạt TCVN 5945-2005 loại B.

5/.  Giải pháp thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn

· Biện pháp thu gom và phân loại

Để thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn thì việc làm cần thiết đầu tiên là phải phân loại chất thải ngay tại từng nhà máy.

Trong từng phân xưởng xí nghiệp trong khu công nghiệp cần được trang bị 4 thùng đựng chất thải rắn bằng vật liệu bền có nắp đậy, trên thân thùng có ghi chú từng loại chất thải được chứa trong mỗi thùng; 4 loại thùng bao gồm: thùng chứa các loại chất thải rắn sinh hoạt thông thường, thùng chứa các loại chất thải rắn không nguy hại, thùng chứa CTR có thể tái chế, tái sử dụng

· Giải pháp vận chuyển và xử lý CTR

· Chất thải sau khi thu gom sẽ được bảo quản để không xảy ra tình trạng chất thải trong các thùng chứa bị phân huỷ bởi nước mưa và ánh sáng mặt trời (đặc biệt là đối với một số loại chất thải có khả năng gây ô nhiễm đất, hoặc đối với những loại chất thải có các thành phần dễ hoà tan trong nước hay dễ phân huỷ, làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm).

· Hàng ngày, chất thải rắn từ các nhà máy được Ban quản lý KCN thu gom và chuyển đến trạm trung chuyển CTR của KCN và từ đó chuyển đến khu xử lý CTR của thành phố. 
6/.  Các biện pháp tạo cảnh quan môi trường đô thị

Tiêu chí lựa chọn các loại cây xanh trồng trong khu vực khu công nghiệp như sau:

· Cây xanh xung quanh các công trình là loại cây xanh có khả năng tạo bóng mát, trồng ở vị trí chắn ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp lên công trình, tán lá thoáng và có hoa đẹp...
· Các loại cây xanh tạo bóng mát dự kiến sử dụng bao gồm: Phượng đỏ, phượng vàng, muồng, bống vàng, bằng lăng tím, sao, kim sét, mai anh đào...

· Các loại cây xanh cảnh quan trồng ở khu công nghiệp bao gồm: sứ trắng, sứ đỏ, thông, cau, cọ dừa, dứa bà, chuối cảnh, mai, đào và các loại cây khác. 

7/.  Phòng chống rò rỉ nguyên nhiên liệu

· Hệ thống kho bể chứa: Hệ thống kho chứa nguyên nhiên liệu sẽ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn Việt Nam về kỹ thuật, an toàn (bao gồm các hệ thống làm mát, van thoát hơi, hệ thống chống sét, hệ thống cứu hỏa...);
· Vận tải và quá trình nhập xuất nhiên liệu:

· Thực hiện nghiên ngặt các quy định kỹ thuật, an toàn trong quá trình nhập xuất nhiên liệu;

· Các phương tiện vận chuyển xăng dầu, nhiên liệu lỏng, (như xe bồn,…) sẽ đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật khi vận chuyển trên đường giao thông

· Phương án xử lý sự cố rò rỉ: Chủ đầu tư cùng các cơ quan chức năng lập phương án xử lý sự cố rò rỉ, thường xuyên tổ chức tập huấn công tác cấp cứu khi xảy ra  sự cố.

8/.  Phòng chống và ứng phó sự cố khi trạm XLNT ngừng hoạt động.

a).  Phòng chống sự cố

· Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống máy móc thiết bị và các hạng mục công trình xử lý nước thải ;

· Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức của công nhân làm việc tại hệ thống XLNT nhằm phát hiện và ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

b).  ứng phó sự cố


Nhanh chóng khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để hệ thống XLNT hoạt động trở lại, tránh trường hợp công trình dự phòng và hồ sinh thái bị quá tải;

3.5.3.2.  Giải pháp quản lý, kiểm soát môi trường


1/.  Giải pháp quản lý môi trường

Phải thành lập một Bộ phận quản lý môi trường tại KCN Bãi Sậy. Trong đó có một phòng thí nghiệm và đào tạo cán bộ chuyên môn về quản lý môi trường. Chức năng của Bộ phận này là quan trắc, kiểm tra các hệ thống kiểm soát ô nhiễm môi trường. 

· Đảm bảo hoạt động của các nhà máy trong KCN phải phù hợp với các tiêu chuẩn và luật pháp về môi trường của Việt Nam.

· Phát triển chính sách môi trường trong các nhà máy.

· Xây dựng các hướng dẫn, tiêu chuẩn và quy trình nội bộ

· Phối hợp và quan hệ với nhân dân địa phương về các vấn đề môi trường

· Tiến hành nghiên cứu môi trường các nhà máy trong KCN

· Thiết lập kế hoạch quản lý môi trường. 

· Tiến hành quan trắc môi trường các công ty trực thuộc KCN. 

2/.  Giải pháp quản lý vận hành


Các nhà máy, xí nghiệp cần nghiêm túc thực hiện chế độ vận hành, định lượng, chính xác nguyên vật liệu, chấp hành đúng quy trình công nghệ nhằm làm giảm lượng chất thải, đồng thời có điều kiện quản lý chặt chẽ nguồn và lượng thải, giảm thiểu các tác động tới môi trường. 

Ban quản lý khu công nghiệp thường xuyên kiểm tra các nhà máy về vận hành các hệ thống sản xuất, an toàn và xử lý ô nhiễm đúng theo các thông số thiết kế. 

3/.  
Kiểm soát môi trường


· Quan điểm về kiểm soát ô nhiễm cho KCN: 

Hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp sẽ phát sinh khí thải, nước thải, CTR... có chứa các chất gây ô nhiễm môi trường, vì vậy trách nhiệm xử lý ô nhiễm là của các cơ sở đầu tư trong khu công nghiệp. Một doanh nghiệp khi chính thức đầu tư vào khu công nghiệp thì phải thực hiện Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.

· Kiểm soát ô nhiễm nước thải

Tại đầu ra của mỗi nhà máy cần lắp đặt một thiết bị đo lưu lượng nước thải và điểm lấy mẫu nước thải:

· Thiết bị đo lưu lượng nước thải phải hoạt động liên tục 24/24 và là cơ sở để xác định lưu lượng nước thải trong tháng.

· Việc lấy mẫu nước thải với tần suất 1 lần/tuần ở mỗi nhà máy. Kết quả phân tích mẫu nước thải sẽ xác định có cho phép nước thải đó nhập vào hệ thống nước cống tập trung hay không? Nếu nồng độ các chất độc hại cao, có khả năng làm ảnh hưởng xấu đến hệ thống xử lý tập trung thì buộc các nhà máy, xí nghiệp phải chỉnh sửa lại hệ thống xử lý sơ bộ của mình.

· Kiểm soát ô nhiễm không khí

Các doanh nghiệp cần đầu tư xây dựng các hệ thống xử lý khí thải cho cơ sở của mình đảm bảo đạt các tiêu chuẩn nguồn thải sau:

· Tiêu chuẩn không khí xung quanh: TCVN 5937-2005

· Tiêu chuẩn nồng độ tối đa cho phép 1 số chất độc hại trong không khí xung quanh: TCVN 5938-2005

· Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ: TCVN 5939-2005

· Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với các chất hữu cơ: TCVN 5940-2005.

Hình. Sơ đồ kiểm soát hệ thống thu gom và xử lý nước thải của KCN


TCVN 5945-2005 loại B

Ghi chú:

· NM         : Các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp Bãi Sậy
· KXLNT
: Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN

                : Thiết bị đo lưu lượng và điểm quan trắc nước thải

      


: Hệ thống cống riêng




: Hệ thống cống tập trung

· Kiểm soát ô nhiễm do chất thải rắn tại KCN Bãi Sậy:  bằng hệ thống bảng kê:

Hệ thống theo dõi bằng bảng kê là do chủ đầu tư khu công nghiệp thực hiện theo dõi và ghi chép thời biểu định sẵn về chất thải kể từ khi hình thành đến lúc thải.

Mục đích theo dõi của hệ thống bảng kê như sau: 

· Ngăn ngừa rác bất hợp pháp.

· Nhận diện được trách nhiệm của người tạo ra và người thầu đổ chất thải. 

· Cung cấp các thông tin cần thiết cho nhà thầu đổ rác, do đó phòng ngừa tai nạn trong quá trình thu gom, vận chuyển, xử lý và tiêu huỷ chất thải. 

· Đảm bảo có sẵn thông tin về vật liệu sử dụng trong trường hợp có tai nạn.

· Hệ thống theo dõi bằng bảng kê bao gồm công việc cung cấp các tài liệu bằng một tập bản sao tài liệu chuyên chở hàng. Nội dung của bảng kê này là: 

· Tên người gây ra chất thải, địa chỉ, số điện thoại, tên nhà máy hay văn phòng, tên người làm và lái xe kể cả chức vụ. 

· Tên địa điểm, bảng số xe vận chuyển. 

· Mô tả tên, đặc tính, loại bao bì đóng gói, số lượng hay thể tích, hàm lượng chất nguy hiểm và thông báo về cách xử lý đối với mỗi loại chất thải công nghiệp. 

· Chi phí kho chứa, sân bãi, ghi chú về Phương tiện số…… Vùng số ….. Lô số... 

3.5.3.3.  Quan trắc môi trường

1/.  Mục tiêu của quan trắc môi trường:

· Đánh giá kịp thời tác động tới môi trường trong quá trình hoạt động của KCN Bãi Sậy;

· Đánh giá hiệu quả của các biện pháp khống chế và xử lý ô nhiễm

Chương trình quan trắc môi trường KCN Bãi Sậy sẽ do Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên kết hợp với Ban quản lý KCN tỉnh và Bãi Sậy và ban giám đốc các nhà máy thực hiện. 

Ban quản lý KCN Bãi Sậy phối hợp với các nhà máy trong KCN có trách nhiệm quan trắc thường kỳ chất lượng môi trường vùng nội vi và báo cáo kết quả cho Sở Tài Nguyên Môi trường, các cơ quan quản lý môi trường của tỉnh sẽ quan trắc diễn biến chất lượng môi trường khu công nghiệp (quan trắc ngoại vi). 

Kết quả giám sát để đánh giá hiệu quả của từng công trình xử lý và đề nghị nhà máy phải thực hiện cải tạo hoặc xử lý bổ sung trong trường hợp chất lượng nước thải, khí thải đầu ra tiêu chuẩn cho phép.

Nội dung quan trắc môi trường KCN Bãi Sậy cụ thể tại Bảng 3-25 và 3-26.

Bảng 3-25. Nội dung quan trắc môi trường nước

	Nội dung
	Vị trí quan trắc
	Số điểm

quan trắc
	Thông số quan trắc
	Tần suất quan trắc

	Giám sát hiệu quả của các công trình xử lý nước thải cục bộ tại các nhà máy xí nghiệp trong KCN

	Đối với công trình xử lý cục bộ nước thải sinh hoạt
	Đầu ra của từng công trình xử lý cục bộ (bể tự hoại 3 ngăn, bể xử lý hoàn chỉnh)
	n điểm tương ứng với n bể xử lý cục bộ nước thải sinh hoạt
	pH, SS, BOD, COD, tổng Nit¬, tổng phospho, Ecoli, Coliform
	4 lÇn/n¨m.

	Đối với công trình xử lý cục bộ nước thải công nghiệp
	- Đầu vào của dòng thải trước khi xử lý

	n điểm tương ứng với n công trình xử lý


	Dẫu mỡ, pH, độ màu, độ đục, SS, BOD, COD, một vài kim loại nặng chỉ thị và các chất độc hại khác (khi cần thiết). Tuỳ thuộc vào từng loại hình công nghiệp cụ thể mà chọn một vài chỉ tiêu ô nhiễm đặc trưng để giám sát
	4-6 lần/năm (tuỳ theo khả năng gây biến động chất lượng nước thải trước khi dẫn vào trạm xử lý nước thải tập trung)

	
	- Đầu ra của dòng thải sau khi xử lý.
	n điểm tương ứng với n công trình xử lý
	
	

	Giám sát hiệu quả của Trạm xử lý nước thải tập trung

	Trạm xử lý nước thải tập trung
	Tại cống thoát nước thải vào trạm xử lý nước thải tập trung
	1 điểm
	pH, độ màu, độ đục, SS, dầu mỡ, BOD5, COD, kim loại nặng chỉ thị, tổng nitơ, tổng phospho.
	1 lÇn/ngµy.

	
	Tại miệng cống thoát nước thải sau xử lý vào nguồn tiếp nhận
	1 điểm
	
	1 lÇn/ngµy.

	
	Trước họng xả nước thải của KCN và nguồn tiếp nhận, cách miệng xả 100m về phía thượng;
	1 điểm
	
	1 lÇn/ngµy.

	Chất lượng nước tại nguồn tiếp nhận
	Kênh nối nhập vào sông Bắc Hưng Hải
	1 điểm
	pH, độ màu, độ đục, SS,  BOD5, COD, tổng nitơ, tổng phospho.
	1 lÇn/th¸ng.


Bảng 3-26. Nội dung quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn, rung động

	Nội dung
	Vị trí quan trắc
	Số điểm quan trắc
	Thông số quan trắc
	Tần suất quan trắc

	Quan trắc ô nhiễm không khí

	Trong KCN
	Trong ống thải của nhà máy, trước khi thải vào môi trường
	10 điểm
	Các hơi khí độc hại (tuỳ thuộc loại hình sản xuất)
	4 lÇn/n¨m



	
	Bên trong mỗi nhà máy


	2 – 4 điểm đặc trưng (tuỳ thuộc loại hình công nghiệp và quy mô mặt bằng nhà máy)
	Nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn, nồng độ bụi, các hơi khí độc hại khác nhau (tuỳ thuộc loại hình sản xuất)
	4 lÇn/n¨m



	
	Bên ngoài các nhà máy (nhưng vẫn thuộc khuôn viên KCN)
	6 điểm đặc trưng
	Nồng độ bụi, tiếng ồn, SO2, NO2, CO, tổng CxHy và một số chỉ tiêu khác (tuỳ thuộc loại hình sản xuất)
	4 lÇn/n¨m

	Ngoài KCN
	Các vùng lân cận ở khoảng cách 800 m tính từ tường rào cách ly của KCN. 
	Tuỳ thuộc vào sự thay đổi hướng gió chủ đạo trong năm mà chọn vị trí đo đạc và lấy mẫu khác nhau
	Nồng độ bụi, SO2, NO2, CO, tổng CxHy và một số chỉ tiêu cần thiết khác)
	Mỗi mùa 1 lần (3 lần/năm) vào khoảng giữa các mùa tương ứng (các tháng III, VIII, XI). 

	Quan trắc ồn và rung


	Tại ranh giới của khu đông dân cư gần nhất và những đối tượng nhạy cảm bên trong khu công nghiệp
	10 điểm
	- Tiếng ồn

- Rung động
	1 – 2 lần một năm, mỗi lần kéo dài 24 giờ liên tục để thu được các số liệu trung bình hàng giờ, hàng ngày về độ ồn và độ rung


3.5.4.  Kết luận và kiến nghị

1/.  Kết luận
Việc hình thành khu công nghiệp Bãi Sậy sẽ mang lại những lợi ích kinh tế cho địa phương, tạo việc làm và nâng cao mức sống của người dân trong khu vực. 

Tuy nhiên quá trình hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp sẽ tạo ra những tác động tiêu cực tới môi trường. Để giảm thiểu các tác động đó, việc xây dựng hạ tầng khu công nghiệp phải đảm bảo đáp ứng cho nhu cầu sản xuất và xử ‎ lý chất thải, đồng thời ban quản lý khu công nghiệp cần thực hiện việc kiểm soát môi trường trong KCN, các nhà máy xí nghiệp cần đảm bảo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp.
2/.  Kiến nghị
· Chính quyền địa phương kết hợp chủ đầu tư dựng kế hoạch dài hạn trong việc đào tạo nhân lực trong độ tuổi lao động nhằm tạo cơ hội để họ ổn định và nâng cao mức sống đồng thời tạo nguồn lực lao động bền vững ngay tại địa phương.

· Phối hợp các ngành giải quyết triệt để các vấn đề xã hội phát sinh. Duy trì, và phát huy tốt các giá trị truyền thống, phong tục tập quán của địa phương.

· Kiểm soát và giám sát chặt chẽ các nội dung về môi trường của từng dự án thành phần trong quá trình xây dựng và vận hành khai thác. Mọi dự án đều phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường chi tiết, các công nghệ xử lý không chỉ đảm bảo yêu cầu về môi trường cho riêng khu chức năng mà còn đảm bảo môi trường tổng thể trong toàn bộ khu vực, đặc biệt chú ý đến các yếu tố cảnh quan môi trường.

chương 4:  Đề xuất các yêu cầu về quản lý quy hoạch xây dựng

4.1.  Công bố quy hoạch chung xây dựng
UBND huyện Ân Thi phối hợp với UBND tỉnh và các sở liên quan có trách nhiệm tổ chức công bố Đồ án: “Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Bãi Sậy ” sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4.2.  Nội dung công bố quy hoạch


Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Đồ án được phê duyệt, UBND huyện Ân Thi có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch xây dựng theo các hình thức sau:

· Tổ chức hội nghị công bố quy hoạch với sự tham gia của các tổ chức, cơ quan hữu quan có liên quan, Mặt trận Tổ quốc, đại diện nhân dân trong vùng quy hoạch, các cơ quan thông tấn báo chí.

· Trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục các panô, bản vẽ, mô hình tại nơi công cộng, tại các cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng.

· Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (truyền hình, phát thanh, báo chí…)

· Bản đồ quy hoạch xây dựng, quy định về quản lý quy hoạch chung xây dựng có thể in ấn và phát hành rộng rãi.

4.3.  Cắm mốc chỉ  giới xây dựng ngoài thực địa

· Căn cứ vào hồ sơ mốc giới được duyệt, tổ chức việc cắm mốc chỉ giới xây dựng ngoài thực địa bao gồm: chỉ giới đường đỏ; chỉ giới xây dựng; ranh giới các vùng cấm xây dựng…

· Các mốc giới phải đảm bảo độ bền vững, có kích thước theo tiêu chuẩn và ghi các chỉ số theo quy định.

· UBND cấp huyện và xã có liên quan có trách nhiệm bảo vệ các mốc giới ngoài thực địa.

· ưu tiên cắm mốc ranh giới toàn khu, các khu chức năng chính, các trục đường chính, các hành lang bảo vệ, các khu di tích lịch sử, các tuyến kỹ thuật, các khu vực cách ly, các nguồn gây ô nhiễm…

4.4.  Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng

· Cơ quan quản lý xây dựng các cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin về địa điểm xây dựng, chỉ giới đường đỏ, cốt xây dựng, chứng chỉ quy hoạch xây dựng và các thông tin khác có liên quan khi các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực tiễn.

· UBND huyện và 3 xã Bắc Sơn, Phù ủng, Bãi Sậy có trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin khi có yêu cầu. Thời gian cung cấp thông tin khi có yêu cầu bằng văn bản tối đa là 20 ngày kể từ khi tiếp nhận. Người có trách nhiệm cung cấp thông tin phải chịu trách nhhiệm trước pháp luật về thời gian cung cấp và độ chính xác của thông tin.

4.5.  Nhiệm vụ sau khi phê duyệt quy hoạch


Công tác sau khi Đồ án: “Quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Bãi Sậy ” được cấp có thẩm quyền phê duyệt:
· Soạn thảo và phê duyệt Điều lệ quản lý xây dựng theo nội dung đồ án đã được phê duyệt.

· Soạn thảo và ban hành chính sách thu hút vốn đầu tư xây dựng.

· Tiếp tục công tác điều tra cơ bản phục vụ các đồ án Quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư xây dựng…

· Kêu gọi đầu tư và lập các dự án đầu tư xây dựng.

· Cải tiến, tổ chức và tăng cường cho bộ máy quản lý xây dựng có năng lực và trình độ đảm nhiện công tác quản lý xây dựng.

4.6.  Công tác giải phóng mặt bằng và ổn định sản xuất


Dựa trên nội dung phân đợt xây dựng của đồ án Quy hoạch chi tiết và yêu cầu thực tiễn để tiền hành lập các đồ án Quy hoạch chi tiết và các dự án đầu tư xây dựng:

· Đối với các khu vực được lập và đã được phê duyệt cần tiến hành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định hiện hành;

· Đối với các khu vực tuy đã nằm trong phạm vi quy hoạch nhưng chưa có nhu cầu xây dựng ngay, cần tạo điều kiện tiếp tục ổn định sản xuất nhưng không được xây dựng các loại công trình gây ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng khi có yêu cầu xây dựng theo quy hoạch.
· Đảm bảo đầy đủ khoảng cách cho công trình xử lý nước thải, CTR, trạm cấp nước, trạm và tuyến điện lớn hơn hoặc bằng 110KV, bãi đỗ xe, đất cây xanh và khoảng cách ly…
 

 
chương 5:   Kết luận Kiến nghị

5.1.  Kết luận
Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Bãi Sậy – huyện Ân Thi – Tỉnh Hưng Yên đã nghiên cứu và đề xuất những giải pháp quy hoạch nhằm tạo ra một KCN đồng bộ và hiện đại, tạo điểm nhấn cho khu vực phía Đông Nam tỉnh Hưng Yên. Đồ án đã được nghiên cứu trên cơ sở đánh giá tổng hợp hiện trạng và đưa ra các giải pháp quy hoạch đồng bộ, đảm bảo tính khả thi trong giai đoạn trước mắt cũng như phù hợp với định hướng phát triển. 
Đồ án đã thực hiện các bước báo cáo, xem xét góp ý kiến của từng cấp, các phòng, sở ban ngành, ban quản lý KCN tỉnh. 

5.2.  Kiến nghị
UBND tỉnh sớm xem xét phê duyệt để chủ đầu tư có cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch và tiếp tục triển khai các bước tiếp sau để đạt được tiến độ hoàn chỉnh dự án trong quý I /2009 theo Công văn số 1824/UBND-KTTH của UBND tỉnh về triển khai xây dựng Khu công nghiệp Bãi Sậy. 

Để những nội dung sau Quy hoạch thuận lợi và đảm bảo tiến độ, kính đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên có hướng chỉ đạo nội dung sau:

· Hạ tầng đấu nối phục vụ vận hành của Khu công nghiệp Bãi Sậy : Cấp điện, Xử lý rác thải, nguồn nước cung cấp, đấu nối giao thông, v.v…
· Phương hướng bố trí khu dịch vụ đi kèm KCN : Nhà ở công nhân, quỹ đất tái định cu, dịch vụ về đào tạo, v.v…

	Phụ lục

	Phụ lục 1: Các văn bản pháp lý liên quan

	Phụ lục 2 : Bản vẽ quy hoạch thu nhỏ – A3


Phụ lục 1: Các văn bản pháp lý liên quan
	Danh mục các văn bản chính có liên quan

	01: Tờ trình số 1128/UBND-KTTH của UBND tỉnh Hưng Yên ngày 20/7/2008 về việc Phê duyệt đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

02: Văn bản số 1824/UBND-KTTH ngày 22/10/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc triển khai đầu tư xây dựng khu công nghiệp Bãi Sậy.

03: Thông báo số 26/TB-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các phó chủ tịch ngày 19/01/2009.


Phụ lục 2 : : Bản vẽ quy hoạch thu nhỏ – A3

Danh mục bản vẽ QH chi tiết KCN Bãi Sậy – huyện Ân Thi – tỉnh Hưng Yên

	TT
	Tên bản vẽ
	Tỷ lệ
	Ký 

hiệu
	Khối lượng

	1
	Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất 
	1/10.000,

1/25.000
	KT-01
	1A0

	2
	Bản đồ hiện trạng về kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng
	1/2.000
	KT-02
	3A0

	3
	Bản đồ cơ cấu tổ chức không gian
	
	KT-03
	1A0

	4
	Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất
	1/2.000
	KT-04
	3A0

	5
	Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
	1/2.000
	KT-05
	3A0

	6
	Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ
	1/2.000
	KTh-06
	3A0

	7
	Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật
	1/2.000
	KTh-07
	3A0

	8
	Bản đồ quy hoạch cấp nước
	1/2.000
	KTh-08
	3A0

	9
	Bản đồ quy hoạch cấp điện
	1/2.000
	KTh-09
	3A0

	10
	Bản đồ thoát nước thải và VSMT
	1/2.000
	KTh-10
	3A0
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